ĐỀ CƯƠNG LUYÊN THI HỌC SINH GIỎI THPT

                                                             “Có công mài sắt có ngày nên kim”

Phần DI TRUYỀN HỌC

Chương I _CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
I_SINH HỌC PHÂN TỬ

1. Trình bày cấu trúc và chức năng của phân tử ADN theo mô hình Watson-Crick?

2. Phân biệt cấu trúc và chức năng các loại ARN?

3. So sánh ADN với ARN về cấu trúc và chức năng?

4. Trình bày cấu trúc và chức năng của Prôtêin?

5. Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, polipeptit và protêin?
6. Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin. Kể tên các loại liên kết hóa học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin?

7. Gen là gì? Cấu trúc chung của gen và cho biết các loại gen thường gặp?
8. Đặc điểm của mã di truyền? Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

9. ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào? Trình bày cụ thể những nguyên tắc đó?

10. Trình bày diễn biến quá trình nhân đôi ADN ở E.Coli?

11. So sánh cơ chế nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực?

12. Có những enzim nào tham gia vào quá trình nhân đôi ADN, cho biết vai trò của mỗi enzim?

13. Khái niệm và cơ chế quá trình phiên mã?

14. Khái niệm và cơ chế quá trình dich mã?

15. Phân biệt quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực?

16. Poliriboxom là gì? Ý nghĩa của hiện tượng này?
17. Giải thích mối liên hệ ADN – mARN – Prôtêin – Tính trạng.

18. Phân biệt cơ chế tự nhân đôi ADN, cơ chế phiên mã và cơ chế dịch mã?

19. So sánh cơ chế tự nhân đôi ADN với cơ chế phiên mã?

20. Nguyên tắc bổ sung (NTBS) là gì? NTBS được thể hiện như thế nào trong các cấu trúc vật chất di truyền và trong cơ chế di truyền?

21. Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ thông qua ví dụ về hoạt động của Ôpêron Lac ở E.Coli?

22. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác với điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

23. Vai trò của gen gây tăng cường và gen gen gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

24. Trong tế bào có rất nhiều gen, song ở mỗi thời điểm chỉ có một số gen hoạt động, phần lớn các gen còn lại bất hoạt. Vậy cơ chế nào giúp cơ thể thực hiện quá trình này? Cho một ví dụ về quá trình đó?

25. Phân biệt khái niệm đột biến gen và thể đột biến? Cho ví dụ.

26. Nêu nguyên nhân, cơ chế phát sinh , hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen?

27. Giải thích tính chất biểu hiện của đột biến gen?
28. Vì sao trong gen đã biến đổi nhưng tính trạng lại được biểu hiện khác nhau?

II. SINH HỌC TẾ BÀO

1. Tế bào là gì? Tế bào gồm những thành phần nào? Nêu cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào?

2. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể (NST) ở sinh vật nhân thực?

3. Tại sao nói NST là cơ sở vật chất di truyền ở mức độ tế bào?

4. Nêu những điểm khác nhau giữa vật chất di truyền của sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với NST sinh vật nhân thực?

5. Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian?

6. Trình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực?

7. Trình bày diễn biến của quá trình nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì? Trong quá trình nguyên phân sự kiện nào là quan trọng nhất, hãy lí giải lựa chọn đó?

8. Tại sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?

9. Trình bày diễn biến quá trình giảm phân? Trong quá trình giảm phân sự kiện nào là quan trọng nhất, hãy lí giải lựa chọn đó?
10. Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân? Ý nghĩa của giảm phân?

11. Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các nhiễm sắc thể?

12. Khái niệm đột biến cấu trúc NST? Phân biệt các dạng đột biến cấu trúc NST?

13. Nêu nguyên nhân, cơ chế phát sinh, hậu quả, vai trò và ý nghĩa của các dạng đột biến cấu trúc NST?

14. Một NST có thể đứt ra thành nhiều đoạn, sau đó nối lại không giữ cấu trúc cũ mà tạo nên các dạng khác nhau, đó là những dạng nào?

15. Nêu khái niệm, các dạng, nguyên nhân, cơ chế hình thành, hậu quả và vai trò của lệch bội?

16. Thể đa bội là gì? Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Cơ chế hình thành đa bội?

17. Nêu hậu quả và vai trò của đa bội thể?

18. Phân biệt thể lệch bội và thể đa bội?

19. Đột biến xảy ra ở mức NST có những dạng chính nào? Phân biệt các dạng và cơ chế hình thành, vai trò và hậu quả?

Chương II_TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

1. Menđen làm thế nào đã phát hiện ra quy luật phân li? Ông đã giải thích quy luật phân li như thế nào?
2. Trình bày quy luật phân li và cơ sở tế bào học của nó?

3. Lai phân tích là gì? Menđen đã sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì?

4. Thế nào là lai thuận nghịch? Từ kết quả lai thuận nghịch đã cho kết luận gì về gen trong quy luật phân li?

5. Trình bày thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen. Phân tích kết quả thí nghiệm như thế nào để rút ra được quy luật phân li độc lập?

6. Nêu nội dung quy luật phân li độc lập và cơ sở tế bào học?

7. Menđen đã giải thích về quy luật phân li độc lập như thế nào? So sánh quan điểm đó với quan điểm hiện đại?

8. Thế nào là tương tác bổ sung? Cho ví dụ?

9. Thế nào là tương tác cộng gộp? Cho ví dụ?

10. Thế nào gọi là tính đa hiệu của gen? Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì nó sẽ dẫn tới hậu quả gì?

11. Phân biệt hiện tượng tác động của nhiều gen lên một tính trạng với hiện tượng tác động của một gen lên nhiều tính trạng?
12. Phân biệt hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gen không alen với hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gen alen?

13. Phân biệt hiện tượng át chế giữa các gen không alen với hiện tượng át chế giữa các gen alen?

14. Nêu các kiểu tác động giữa các gen alen và giữa các gen không alen đối với sự hình thành tính trạng?

15. Thế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan?

16. Khi lai bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản được F1 chỉ mang một tính trạng của bố hoặc mẹ thì tính trạng đó là trội. Đúng hay sai, tại sao?
17. Trình bày thí nghiệm của Moocgan. Từ những thí nghiệm của mình Moocgan đã tìm ra những quy luật di truyền nào?

18. Nêu bản chất của sự di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn?

19. Giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen tạo ra tái tổ hợp gen?

20. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết?

21. Tần số hoán vị gen là gì? Cách tính tần số hoán vị gen?

22. Bản đồ di truyền là gì? Cách lập bản đồ di truyền?

23. So sánh quy luật phân li độc lập với quy luật liên kết gen hoàn toàn?

24. So sánh quy luật phân li độc lập với quy luật hóan vị gen?

25. So sánh liên kết gen với hoán vị gen?

26. Nêu các đặc điểm của ruồi giấm thuận lợi cho nghiên cứu di truyền?

27. Vì sao di truyền liên kết hoàn toàn đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên cùng nhiễm sắc thể?

28. Vì sao hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp và liên quan với nó là việc lập bản đồ di truyền có giá trị?

29. Giải thích cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen? Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%? Trong trường hợp nào thì kết quả của các phép lai có hoán vị gen và phân li độc lập giống nhau?

30. Giải thích kết quả thí nghiệm di truyền màu mắt của ruồi giấm. Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông chỉ biểu hiện ở nam giới, đúng hay sai? Vì sao?
31. Trình bày đặc điểm di truyền của các tính trạng do các gen trên NST X và NST Y quy định?
32. Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

33. Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cặp NST XY?

34. Thế nào là thể đồng giao tử và thể dị giao tử? Căn cứ vào đâu người ta phân biệt thể đồng giao tử và thể dị giao tử?

35. So sánh quy luật di truyền của gen trên NST thường và gen trên NST giới tính?

36. Phân biệt đặc điểm di truyền của gen trên NST X với gen trên NST Y?

37. Nêu đặc điểm di truyền ngoài NST?
38. Bản chất di truyền của ti thể và lục lạp?

39. Nêu ý nghĩa thực tiễn của di truyền ngoài NST?

40. Lai thuận nghịch là gì? Từ các phép lai thuận nghịch có thể nhận ra các quy luật di truyền nào?

41. Bằng cách nào để phát hiện được di truyền tế bào chất? Vì sao sự di truyền này thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ?

42. Nêu sự khác nhau giữa ADN ti thể và lục lạp với ADN trong nhân? Nêu chức năng của các bộ gen ti thể và lục lạp?

43. Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST?

44. Hãy phân tích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ cụ thể. Từ đó rút ra những kết luận gì?
45. Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể. Những biến đổi này có được di truyền hay không?

46. Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến? Làm thế nào để biết được một biến dị là thường biến hay đột biến?

47. Vận dụng khái niệm “mức phản ứng” để phân tích vai trò của giống và kĩ thuật sản xuất trong việc tăng suất vật nuôi và cây trồng?

Chương III_DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

1. Quần thể là gì?

2. Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định bằng cách nào?

3. Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối?

4. Nêu những đặc điểm của quần thể ngẫu phối?

5. Nêu nội dung cơ bản của định luật Hacdi-Vanbec và cho ví dụ minh họa. Khi ở trạng thái cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể như thế nào?

6. Nêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?

Chương IV_ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

1. Quy trình chọn giống gồm các bước nào? Nguồn nguyên liệu được dùng cho chọn giống được lấy từ đâu và bằng cách nào?

2. Hãy phân biệt nguồn gen tự nhiên và nhân tạo. Nêu lợi ích của mỗi nguồn gen này?
3. Nguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là gì? Tại sao biến dị tổ hợp là quan trọng cho chọn giống vật nuôi và cây trồng?

4. Tại sao các phương pháp lai lại là phương pháp cơ bản để tạo sự đa dạng các vật liệu di truyền cho chọn giống?
5. Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai? Hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam có ưu thế lai?

6. Khái niệm về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

7. Hãy nêu một số thành tựu tạo giống bằng gây đột biến ở Việt Nam?

8. Gây đột biến để tạo giống mới dựa trên cơ sở nào?

9. Tại sao phải lựa chọn tác nhân, liều lượng và thời gian xử lí của tác nhân gây đột biến?

10. Tại sao sau khi gây đột biến lại phải chọn lọc? Dựa vào đâu để chọn được thể đột biến mong muốn?
11. Tại sao lại phải tạo dòng thuần chủng theo gen đột biến vừa gây được?

12. Cơ chế gây đột biến của 5-Brom-Uraxin (5-BU) và cônxisin. Cho ví dụ về thành tựu thu được từ việc sử dụng 2 loại hóa chất này?

13. Hãy phân tích lí do của việc gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giống?

14. Tác nhân, hậu quả và mục đích của gây đột biến ở vật nuôi, cây trồng là gì?
15. Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến?

16. Công nghệ tế bào là gì? Ứng dụng công nghệ tế bào trong chọn giống cây trồng, vật nuôi?

17. Hãy phân biệt các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào?

18. Nêu lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tế bào?

19. So sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tích bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật?
20. Tại sao ở mỗi giao tử đều có số lượng NST là n, nhưng lại không giống nhau về kiểu gen?

21. Có mấy cách để tạo thành cây lưỡng bội (2n)?

22. Ưu điểm nổi bật của phương pháp chọn giống từ các dòng giao tử là gì?

23. Sự thành công của nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo dựa trên cơ sở nào?

24. Những loại tế bào nào của thực vật có thể nuôi cấy được?

25. Các tế bào xôma (2n) sau một thời gian nuôi cấy tạo thành các dòng tế bào khác nhau như thế nào?

26. Trong kĩ thuật dung hợp tế bào trần, tại sao phải bóc lớp thành xenlulozơ của tế bào? Có mấy cách để thực hiện điều này? Khả năng dung hợp khối sinh chất của tế bào (bao gồm cả nhân tế bào) có thể xảy ra giữa các tế bào khác loài (xa nhau trong hệ thống phân loại) hay không?
27. So sánh dung hợp tế bào trần trong tạo giống ở thực vật với lai hữu tính?

28. Các phương pháp tạo giống động vật bằng ứng dụng công nghệ tế bào? Nêu thành tựu đạt được từ phương pháp này?

29. Công nghệ gen là gì? ADN tái tổ hợp là gì?

30. Trình bày quy trình tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận?

31. Làm cách nào nhận biết được dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp?

32. Sinh vật chuyển gen là gì? Lợi ích của sinh vật chuyển gen như thế nào? Cho ví dụ?

33. Bản chất các khái niệm công nghệ gen, kĩ thuật chuyển gen?

34. Các enzim quan trọng và chức năng chủ yếu của nó trong kĩ thuật chuyển gen?

35. Vectơ chuyển gen là gì? Cấu trúc và vai trò của vectơ chuyển gen?

36. Hãy nêu những thành tựu ứng dụng công nghệ gen?

37. Trình bày phương pháp chuyển gen ở thực vật. Những ưu điểm của công nghệ gen trong việc tạo giống cây trồng mới là gì? Nêu những thành tựu ứng dụng trong chọn giống thực vật?
38. Trình bày các cách chuyển gen tạo giống vật nuôi?

39. Trình bày các phương pháp chuyển gen để tạo ra giống bò mới? Điểm khác nhau cơ bản của phương pháp chuyển gen này là gì?

40. Để đưa được một gen của loài này vào tế bào của loài khác người ta cần gắn gen cần chuyển vào một phân tử ADN, kĩ thuật này gọi là tạo ADN tái tổ hợp. Phân tử ADN đó gọi là gì? Làm cách nào có đúng đoạn ADN mang gen cần thiết của tế bào cho để thực hiện chuyển gen? Làm thế nào gắn được nó vào ADN của tế bào nhận?
41. Sự khác nhau của kĩ thuật chuyển gen với mỗi loại vectơ khác nhau?

42. Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng cách nào?

43. Khi thực hiện bước 2 của kĩ thuật chuyển gen, trong ống nghiệm có vô số các tế bào vi khuẩn, một số có ADN tái tổ hợp xâm nhập vào, một số không có ADN tái tổ hợp xâm nhập vào. Làm cách nào để tách được các tế bào có ADN tái tổ hợp với các tế bào không có ADN tái tổ hợp?

44. Việc cấy một gen của laoì khác (động vật, thực vật, thậm chí của người…) vào vi sinh vật đã phá vỡ ranh giới “loài” sinh học nhưng có lợi cho con người như thế nào?
45. Quy trình về tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất ínulin dùng trong điều trị bệnh tiểu đường ở người?

46. Tạo giống bằng công nghệ gen đối với cây trồng đã thu được những thành tựu gì?

47. Thành tế bào thực vật có điểm gì khác với tế bào vi khuẩn? Để chuyển gen vào tế bào thực vật người ta phải sử dụng những biện pháp nào mà không sử dụng đối với tế bào vi khuẩn?

48. Để chuyển gen cần thiết vào vật nuôi, có thể thực hiện bằng cách nào?

49. Ưu điểm của chọn giống vật nuôi bằng công nghệ gen so với tạo giống mới bằng các biện pháp thông thường?

Chương V_DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

1. Chứng minh con người cũng tuân theo các quy luật di truyền và biến dị cũng giống như mọi sinh vật khác?

2. Những khó khăn, thuận lợi trong nghiên cứu di truyền người?

3. Tại sao trong nghiên cứu di truyền người lại phải sử dụng các phương pháp khác với nghiên cứu di truyền động vật?

4. Nêu mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ?

5. Trình bày mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu các trường hợp đồng sinh?

6. Trình bày mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu tế bào?

7. Ngoài các phương pháp di truyền học cơ bản, hiên nay có thêm những phương pháp mới nào? Cho biết thành tựu đã đạt được?
8. Phân biệt phương pháp nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu tre đồng sinh và phương pháp nghiên cứu tế bào học?

9. Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng?

10. Khái niệm về di truyền y học? Nội dung của di truyền y học gồm những vấn đề gì? Di truyền y học có thể độc lập với di truyền học và di truyền học người được không? Tại sao?
11. Khái niệm về bệnh tật di truyền? Hãy mô tả một số bệnh tật di truyền?

12. Những hiểu biết mới về bệnh, tật di truyền như thế nào? Tại sao những hiểu biết này lại đưa đến khái niệm chính xác hơn về bệnh, tật di truyền?
13. Thế nào là bệnh tật di truyền do sai sót trong gen quy định?

14. Phân biệt bệnh tật di truyền do một gen chi phối với trường hợp các bệnh di truyền do nhiều gen chi phối?

15. Trường hợp các bệnh, tật di truyền do nhiều gen quy định có di truyền theo quy luật Menđen hay không?

16. Trình bày một số bệnh di truyền do đột biến gen gây nên, nêu nguyên nhân chung của các bệnh này?
17. Thế nào là các bệnh di truyền do biến đổi số lượng, biến đổi cấu trúc NST gây nên? Trình bày một số bệnh mà em biết?

18. Trình bày những hướng nghiên cứu di truyền y học hiện nay và tương lai?

19. Di truyền y học tư vấn là gì? Trình bày nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn?

20. Hãy giải thích tại sao không nên kết hôn giữa những người họ hàng trong phạm vi 3 đời?

21. Thế nào là liệu pháp gen? Liệu pháp gen nhằm giải quyết những vấn đề gì?

22. Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN?

23. Gánh nặng di truyền là gì? 
24. Vì sao để bảo vệ vốn gen di truyền của loài người phải bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm không khí, nước, đất, thực hiện an toàn thực phẩm…đặc biệt là tích cực đấu tranh vì hòa bình, chống thảm họa do chiến tranh hạt nhân gây nên?

25. Di truyền y học đã hạn chế sự phát triển virut HIV ở người bệnh như thế nào?

26. Đánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc vào những điều kiện gì? Để bảo vệ sự di truyền trí năng của loài người cần thực hiện điều gì?

27. Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền của loài người. Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào? Hãy nêu những hậu quả của việc nhiễm độc điôxin?

28. Thế nào là ô nhiễm môi trường? Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến vốn gen di truyền của loài người sẽ gây ra những hậu quả gì?
29. Ung thư là gì? Nguyên nhân chính gây ra ung thư? ? Phòng ngừa ung thư cần phải làm gì?

30. HIV-AIDS là gì? Các con đường lây nhiễm HIV? Biểu hiện của bệnh HIV-AIDS? Hiện nay chúng ta có những hiểu biết về vật chất di truyền của virut HIV như thế nào? Sự hiểu biết sâu sắc về cấu tạo và sinh học virut HIV giúp cho việc ngăn chặn và điều trị bệnh AIDS như thế nào?

31. Trí năng có được di truyền không? Vai trò của các gen trong sự di truyền này như thế nào? Đánh giá về sự di truyền trí năng bằng chỉ số nào?
32. Người ta phân nhóm chỉ số IQ trong quần thể người như thế nào để đánh giá sự di truyền trí năng của người? Nguyên nhân về mặt di truyền của các nhóm có chỉ số IQ thấp dưới 70 là gì?

33. Có những nhân tố nào liên quan đến việc bảo vệ tiềm năng di truyền và khả năng biểu hiện trí tuệ của loài người?

34. Ngày nay đã có những lĩnh vực khoa học nào chuyên nghiên cứu các nguyên nhân gây đột biến vật chất di truyền và hậu quả của nó đối với loài người nói riêng và sinh vật nói chung? Cộng đồng quốc tế đã làm gì đối với việc bảo vệ vốn gen di truyền của cả loài người nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Phần DI TRUYỀN HỌC

Chương I _CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

I_SINH HỌC PHÂN TỬ

1. Trình bày cấu trúc và chức năng của phân tử ADN theo mô hình Watson-Crick?

Trả lời:

1. Cấu tạo của ADN :

a. Cấu tạo hóa học :

· ADN (phân tử axit đêôxiribônuclêic) có đặc điểm đại phân tử với kích thước và khối lượng lớn và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm nhiều đơn phân hợp lại là các nuclêôtit.
· Mỗi một nuclêôtit có khối lượng trung bình là 300 đơn vị cacbon và kích thước trung bình là 3,4 A0. Mỗi nuclêôtit bao gồm 3 thành phần liên kết lại là :
· Một phân tử đường đêôxiribô (công thức cấu tạo là C5H10O4).
· Một phân tử axit photphoric (H3PO4).
· Một trong 4 loại bazô nitric là : añeânin (ký hiệu A), guanin (G), xitoâzin (X), timin (T).
· Trong ADN có 4 loại nuclêôtit được gọi theo tên của bazơ nitric chứa trong nuclêôtit. Trên thực tế hai loại nuclêôtit A và G có kích thước lớn hơn 2 loại nuclêôtit T và X.
· Các nuclêôtit liên kết lại với nhau bằng liên kết hóa trị giữa các axit photphoric của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit kế tiếp hình thành chuỗi pôlinuclêôtit. Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit.
· Bốn loại nuclêôtit là A, T, G, X sắp xếp với thành phần, số lượng và trật tự khác nhau tạo cho ADN ở sinh vật vừa có tính đặc thù và vừa có tính đa dạng.
· Tính đặc thù (hay tính đặc trưng) của ADN : thể hiện ở mỗi loại phân tử ADN có thành phần, số lượng và trật tự xác định.
· Tính đa dạng của ADN : các nuclêôtit sắp xếp với thành phần, số lượng và trật tự khác nhau tạo ra rất nhiều loại ADN khác nhau ở cơ thể sinh vật.
Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở tạo ra tính đa dạng và tính đặc thù ở các loài sinh vật.

b. Cấu tạo không gian của ADN :

Mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN đã được Oatxơn và Cric xây dựng vào năm 1953.

· ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch pôlinuclêôtit xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải như một cái thang dây xoắn, với hai tay thang là các phân tử đường và axit photphoric xếp xen kẽ nhau, còn mỗi bậc thang là 1 cặp bazơ nitric.

· Các nuclêôtit nằm trên 2 mạch pôlinuclêôtit của ADN liên kết nhau, mỗi nuclêôtit lớn (A hoặc G) trên mạch pôlinuclêôtit này được bù bằng một nuclêôtit bé (T hoặc X) hay ngược lại. Do đặc điểm cấu trúc, A chỉ liên kết T bằng hai liên kết hidrô và G chỉ liên kết X bằng 3 liên kết hidrô.

· Cấu trúc xoắn nêu trên của phân tử ADN tạo cho đường kính của phân tử ADN luôn là 2nm và phân tử ADN có nhiều vòng xoắn, mỗi vòng xoắn chứa 10 cặp nuclêôtit với chiều dài trung bình là 34 nm.

· Dựa trên nguyên tắc bổ sung, nếu biết trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong mạch đơn này có thể suy ra trình tự sắp xếp của các nuclêôtit của mạch đơn còn lại.

· Cũng theo nguyên tắc bổ sung, trong phân tử ADN có : 

A = T, G = X
[image: image1.wmf]Þ

A + G = T + X

Tỉ số giữa hàm lượng 
[image: image2.wmf]X

G

T

A

+

+

của ADN luôn là 1 hằng số khác nhau đặc trưng cho từng loài.

2. Chức năng của ADN :

ADN có 2 chức năng : vừa lưu giữ và bảo quản thông tin di truyền vừa truyền thông tin di truyền qua các thế hệ.

a. ADN lưu giữ và bảo quản thông tin di truyền :

· Thông tin di truyền tức thông tin về cấu trúc của các phân tử prôtêin được mã hóa trong ADN dưới dạng trình tự các bộ ba nulêôtit kế tiếp nhau, trình tự này qui định trình tự sắp xếp của các axit amin trong phân tử prôtêin được tổng hợp.
· Mỗi đoạn của phân tử ADN mang thông tin qui định cấu trúc của một loại prôtêin được gọi là gen cấu trúc. Bình thường, một gen cấu trúc chứa khoảng từ 600 đến 1500 cặp nuclêôtit.
b. ADN truyền thông tin di truyền qua các thế hệ :

· ADN có khả năng tự nhân đôi và phân li. Sự nhân đôi và phân li của ADN kết hợp với nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể trong phân bào là cơ chế giúp sự truyền thông tin di truyền từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác.
· ADN còn có khả năng sao mã tổng hợp ARN và qua đó điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin. Prôtêin được tổng hợp tương tác với môi trường thể hiện tính trạng của cơ thể.
2. Phân biệt cấu trúc và chức năng các loại ARN?

Trả lời:

	Loại ARN
	Cấu trúc
	Chức năng

	mARN


	- Là 1 mạch pôli nuclêôtit (gồm hàng trăm, hàng nghìn đơn phân) sao chép từ ADN trong đó U thay cho T

- Cứ 3 nuclêôtit trên mARN gọi là một bộ ba mã sao quy định 1 a.a tương ứng trên prôtêin.
	Truyền đạt thông tin di truyền theo sơ đồ:

ADN  → ARN → Pr«tªin

	tARN


	- Là 1 mạch pôli nuclêôtit gồm 80 đến 100 đơn phân, quấn trở lại một đầu tạo thành các thuỳ. Trong đó có một thuỳ mang bộ 3 đối mã (Đối mã trên tARN bổ sung với bộ ba mã sao trên mARN). 

- Có đoạn các cặp nuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X)

- Một đầu 3’ mang a.a , một đầu tự do
	Vận chuyển a.a đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

	rARN
	- Trong mạch poli nuclêôtit có tới 70% số ribonuclêôtit có liên kết bổ sung.
	Là thành phần chủ yếu của ribôxôm .


3. So sánh ADN với ARN về cấu trúc và chức năng?

Trả lời:

1. Những điểm giống nhau :

a. Về cấu tạo :

· Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, do nhiều đơn phân hợp lại.

· Mỗi đơn phân đều gồm 3 thành phần là đường có 5 cacbon, axit photphoric và một bazơ nitric.

· Giữa các đơn phân nằm trên cùng một mạch đều có các liên kết giữa đường với axit photphoric.

· Có 3 loại bazơ nitric giống nhau là A, G, X.

b. Về chức năng và hoạt động :

· Đều được tổng hợp trên khuôn mẫu của phân tử ADN.

· Đều tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin để qui định tính trạng cho cơ thể.

2. Những điểm khác nhau :

	Điểm phân biệt
	ADN
	ARN

	
	· Gồm 2 mạch pôlinuclêôtit xoắn song song
	· Chỉ gồm một mạch pôliribônuclêôtit thẳng (như mARN…) hay cuộn một đầu (như tARN)

	Về cấu tạo
	· Có các liên kết hyđrô theo nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên 2 mạch pôlinuclêôtit.

· Đường cấu tạo là đường đêôxiribô (C5H10O4).

· Bazơ nitric có timin (T) mà không có uraxin (U).

· Kích thước và khối lượng lớn hơn ARN tương ứng.
	· Có liên kết bổ sung ở một số đoạn trong phân tử tARN; ở mARN và rARN thì không có liên kết bổ sung.

· Đường cấu tạo là đường ribô (C5H10O5).

· Bazơ nitric có uraxin (U) mà không có timin (T).

· Kích thước và khối lượng nhỏ nhỏ hơn ADN tương ứng.

	Về chức năng và hoạt động
	· Được tổng hợp và hoạt động trong nhân tế bào (trừ các ADN dạng vòng trong tế bào chất).

· Điều khiển quá trình tổng hợp prôtêin thông qua cơ chế sao mã.

· Có khả năng tự sao.

· Sự thay đổi trong thành phần cấu tạo dẫn đến đột biến, làm biến đổi tính trạng của cơ thể.
	· Được tổng hợp trong nhân sau đó di chuyển ra tế bào chất hoạt động.

· Trực tiếp tổng hợp prôtêin thông qua cơ chế giải mã.

· Không có khả năng tự sao (trừ ARN ở một số virut).

· Sau quá trình hoạt động, ARN bị phân hủy trả lại nguyên liệu cho nhân tổng hợp ARN mới mà không gây rối loạn ở tế bào và cơ thể.


4. Trình bày cấu trúc và chức năng của Prôtêin?

Trả lời:

1. Cấu tạo của prôtêin :

a. Cấu tạo hóa học :

· Prôtêin là những phân tử có kích thước và khối lượng lớn, được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, do nhiều đơn phân là các axit amin liên kết lại.
· Mỗi axit amin có khối lượng trung bình là 110 đơn vị cacbon, gồm 3 thành phần hóa học là :
· Một nhóm amin (– NH2).
· Một nhóm cacbôxil (– COOH).
· Một nhóm gốc (– R).
Công thức chung của axit amin là :    NH2 – CH – COOH
                                                                          l
                                                            
                                                                          R 


Các loại axit amin chỉ khác nhau ở nhóm gốc.
· Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit hình thành chuỗi Pôlipeptit. Liên kết peptit được hình thành theo nguyên tắc : nhóm amin của axit amin này liên kết với nhóm cacbôxil của axit amin kế tiếp và giải phóng ra môi trường 1 phân tử nước. Số phân tử nước giải phóng ra môi trường luôn luôn bằng với số liên kết peptit hình thành trong quá trình tổng hợp phân tử prôtêin.

· Phân tử prôtêin có thể gồm 1 hay nhiều chuỗi pôlipeptit liên kết lại với nhau.

· Hiện nay, người ta đã phát hiện có 20 loại axit amin trong cơ thể sinh vật. Với 20 loại axit amin đã biết liên kết nhau với thành phần, số lượng và trật tự khác nhau, tạo cho prôtêin vừa có tính đa dạng, vừa có tính đặc trưng.

· Tính đa dạng của prôtêin : với thành phần, số lượng và trật tự khác nhau của 20 loại axit amin đã hình thành rất nhiều loại prôtêin khác nhau ở cơ thể sinh vật. Trong các cơ thể động, thực vật, người ta ước tính có khoảng 1014 đến 1015 loại prôtêin.

· Tính đặc trưng của prôtêin : mỗi loại prôtêin được đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trật tự xác định của các axit amin.

b. Cấu tạo không gian :

1. Cấu trúc bậc 1
-
Các axít amin liên kết với nhau tạo thành chuỗi pôlypéptít

-
Cấu trúc bậc 1 là số lượng và trình tự sắp xếp của các loại axít amin trong chuỗi pôlypéptít

2.
Cấu trúc bậc 2

- Chuỗi pôlypéptít co xoắn lai hoăc gấp nếp nhờ liên kết hidrô  giữa các axít amin

3.
Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

-
Chuỗi pôlypéptít bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc không gian 3 chiều đặc tr​ưng

-
Khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi pôlypéptít khác nhau phối hơp với nhau tạo cấu trúc bậc 4

· Các yếu tố của môi trư​ờng như​ nhiệt độ cao, độ PH có thể phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin làm cho chúng mất chức năng 

2. Chức naờng cuỷa proõteõin :

Prôtêin đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng trong tế bào và cơ thể :

· Prôtêin tham gia cấu tạo các thành phần của tế bào như : màng tế bào, chất nguyên sinh, các bào quan, nhân ...

· Prôtêin tham gia cấu tạo nên các enzim, đóng vai trò xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào.

· Prôtêin tham gia cấu tạo nên hoomôn, đóng vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.

· Prôtêin tạo ra kháng thể, thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh.

· Prôtêin còn là nguồn dự trữ cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào và cơ thể.

· Về mặt di truyền :

· Prôtêin tham gia cấu tạo nên vật chất di truyền là nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể được cấu tạo từ các sợi cơ bản với 2 thành phần prôtêin và ADN. Trong quá trình xoắn cuộn, sợi cơ bản lấy thêm chất nền là prôtêin để hình thành sợi nhiễm sắc thể và cấu trúc crômatit.

· Prôtêin tham gia cấu tạo nên các men xúc tác các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử như : men ADN – pôlimeraza xúc tác cho ADN nhân đôi, hay men ARN – pôlimeraza xúc tác cho ADN sao mã.

5. Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, polipeptit và protêin?

6. Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin. Kể tên các loại liên kết hóa học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin?

7. Gen là gì? Cấu trúc chung của gen và cho biết các loại gen thường gặp?

Trả lời :
1. Khái niệm về gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi pôlipeptit hay ARN).

2. Cấu trúc của gen

Mỗi gen mã hóa protein điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit:

- Vùng điều hòa: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

- Vùng mã hóa mang thông tin mã hóa các axit amin.

+  ở SV nhân sơ có vùng mã hóa liên tục gọi là gen không phân mảnh:

+ ở SV nhân thực, có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hóa axit amin (exon) là các đoạn không mã hóa axit amin (intron). Gọi là gen phân mảnh.

- Vùng kết thúc nằm ở 5’ của mạch mã gốc của gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

3. Các loại gen thường gặp:

- Gen cấu trúc: gen mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào

- Gen điều hòa: gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác.
8. Mã di truyền là gì? Đặc điểm của mã di truyền? Vì sao mã di truyền là mã bộ ba? Phân biệt bộ ba mã hóa với mã hóa bộ ba?
Trả lời :
1. Mã di truyền :

· Thông tin di truyền được ghi trên ADN dưới dạng mã bộ ba gồm 3 nuclêôtit kế tiếp nhau. Mỗi bộ ba mã hóa, mã hóa cho một loại axit amin. Người ta gọi các bộ ba mã hóa đó là mã di truyền.

2. Đặc điểm của mã di truyền :

- Mã di truyền là mã bộ ba. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và liên tục từng bộ ba nuclêôtit(không chồng gối lên nhau).

- Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

- Mã di truyền có tính thoái hóa (dư thừa), nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin trừ AUG và UGG.

- Mã di truyền có tính phổ biến, nghĩa là tất cả các loài đều có chung một mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

- Trong 64 bộ ba thì có 3 bộ ba không mã hóa axit amin làm tín hiệu kết thúc quá trình dich mã(UAA, UAG, UGA) và 1 bộ ba AUG là tín hiệu quy đinh điểm khởi đầu dịch mã và quy định axit amin metitonin ở SV nhân thực (foocmin mêtiônin ở SV nhân sơ)

3. Phân biệt bộ ba mã hóa và mã hóa bộ ba :

· Bộ ba mã hóa : Là tổ hợp gồm 3 nuclêôtit đứng kế tiếp nhau tạo thành một đơn vị mã di truyền.
· Mã hóa bộ ba : Mỗi axit amin trong phân tử prôtêin được mã hóa trên ADN bằng ba nuclêôtit đứng kế tiếp nhau. Người ta gọi đó là sự mã hóa theo nguyên tắc mã hóa bộ ba.
9. ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào? Trình bày cụ thể những nguyên tắc đó?

Trả lời :
1. Nguyên tắc

- ADN có khả năng nhân đôi thành 2 phân tử ADN con giống nhau để tạo thành 2 phân tử ADN con giống nhau và giống phân tử ADN mẹ.

- Quá trình nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn.

2. Quá trình nhân đôi ADN

a) Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ

Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN

Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc hình chữ Y và để lộ ra 2 mạch khuôn.

Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới

+ Enzim ADN polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NTBS (A-T, G-X)

+ Vì ADN-polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’ nên trên mạch khuôn 3’-5’ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 5’-3’, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki). Sau đó các đoạn ngắn nối lại với nhau nhờ enzim nối.

Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành

Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn).

b) Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực

Sự nhân đôi ở SV nhân thực có cơ chế giống sinh vật nhân sơ nhưng xảy ra nhiều điểm trong một phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vi nhân đôi (tái bản) và do nhiều loại enzim tham gia. Mỗi đơn vị nhan đôi gồm 2 chạc chữ Y, mỗi chạc có 2 mạch phát sinh từ điểm khởi đầu và được nhân đôi đồng thời. Sự nhân đôi của các phân tử ADN xảy ra ở kì trung gian (kéo dài từ 6-10 giờ)

10. Trình bày diễn biến quá trình nhân đôi ADN ở E.Coli?

Trả lời :
Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN

Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc hình chữ Y và để lộ ra 2 mạch khuôn.

Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới

+ Enzim ADN polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NTBS (A-T, G-X)

+ Vì ADN-polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’ nên trên mạch khuôn 3’-5’ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 5’-3’, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki). Sau đó các đoạn ngắn nối lại với nhau nhờ enzim nối.

Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành

Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn).

11. So sánh cơ chế nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực?

Trả lời :
a) Gièng nhau

- ADN có khả năng nhân đôi thành 2 phân tử ADN con giống nhau để tạo thành 2 phân tử ADN con giống nhau và giống phân tử ADN mẹ.

- Quá trình nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn.

- Tại một điểm nhân đôi đều diễn ra quá trình nhân đôi ADN như sau:

Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN

Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc hình chữ Y và để lộ ra 2 mạch khuôn.

Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới

+ Enzim ADN polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NTBS (A-T, G-X)

+ Vì ADN-polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’ nên trên mạch khuôn 3’-5’ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 5’-3’, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki). Sau đó các đoạn ngắn nối lại với nhau nhờ enzim nối.

Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành

Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn).

b) Khác nhau

	Cơ chế nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ
	Cơ chế nhân đôi ở sinh vật nhân thực

	- xảy ra một điểm trong một phân tử ADN tạo ra một đơn vi nhân đôi (tái bản) 

- Đơn vị nhân đôi duy nhất có một chạc chữ Y gồm 2 mạch phát sinh từ một đầu của phân tử ADN

- do ít loại enzim tham gia
	- xảy ra nhiều điểm trong một phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vi nhân đôi (tái bản) 

- Mỗi đơn vị nhân đôi gồm 2 chạc chữ Y, mỗi chạc có 2 mạch, phát sinh từ một điểm khởi đầu và được nhân đôi đồng thời do vậy có thể rút ngắn thời gian nhân đôi của tất cả ADN vì phân tử ADN của sinh vật nhân chuẩn có kích thước lớn.
- Có nhiều loại enzym tham gia: ADN polimeraza (, ( (nhân) và ADN polimeraza ( (ty thể)

- xảy ra ở kì trung gian kéo dài 6-10 giờ.


12. Có những enzim nào tham gia vào quá trình nhân đôi ADN, cho biết vai trò của mỗi enzim?

Trả lời :
13. Khái niệm và cơ chế quá trình phiên mã?

Trả lời :
1. Khái niệm

    Sự truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang phân tử ARN mạch đơn là quá trình phiên mã

   ở sv nhân thực quá này diễn ra trong nhân tế bào, ở kì trung gian giữa 2 lần phân bào lúc NST ở dạng xoắn.

2. Diễn biến của quá trình phiên mã

    Quá trình phiên mã diễn ra gồm 3 giai đoạn:

a) Khởi đầu

  Enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch mã gốc có chiều 3’-5’ và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu

b) Kéo dài

  ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’-5’ để tổng hợp mARN theo ntbs (A-U, T-A, G-X, X-G) có chiều 5’-3’

c) Kết thúc

    Khi enzim di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã và phân tử mARN  vừa tổng hợp được giải phóng

  Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn ngay lại.

  ở tb nhân thực mARN sau phiên mã còn cắt bỏ intron sau đó nối các exon lại thành mARN trưởng thành rồi đi qua màng nhân tới riboxom để tổng hợp prôtêin.
14. Khái niệm và cơ chế quá trình dich mã?

Trả lời :

1. Khái niệm

   Mã di truyền chứa trong mARN được chuyển thành trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit của protêin gọi là dịch mã (tổng hợp prôtêin)

2. Diễn biến

a) Hoạt hóa axit amin 

- Dưới tác dụng của một loại enzim, các axit amin liên kết với ATP trơt thành axit amin hoạt hóa.

- Dưới tác dụng của enzim khác, axit amin hoạt hóa liên kết với tARN tạo thành phức hợp aa-tARN

b) Dịch mã và hình thành chuỗi polipeptit.

- Mở đầu: Tiểu đơn vị bé của riboxom gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu nằm gần codon mở đầu. Phức hợp axit amin mở đầu-tARN  tiến vào vị trí codon mở đầu, anticodon tương ứng trên tARN (UAX) khớp theo ntbs với codon mở đầu AUG trên mARN. Tiếp theo tARN mang axit amin thứ nhất tới vị trí bên cạnh, anticodon của nó khớp với codon 1của mARN. Enzim xúc tác sự tạo thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và axit amin thứ nhất.

- Kéo dài: Riboxom dịch chuyển 1 codon làm cho tARN (đã mất axit amin. Mở đầu) giải phóng. tARN mang axit amin thứ 2 vào ribôxom, anticodon của nó khớp với codon 2 trên mARN, enzim xúc tác sự hình thành liên kết peptit giữa axit amin thứ 2 với axit amin thứ 3. Quá trình cứ như vậy làm cho chuỗi polipêptit được kéo dài.

- Kết thúc: Quá trình dịch mã cứ tiếp diễn cho đến khi gặp codon kết thúc thì quá trình dịch mã dừng lại. Riboxom tách khỏi mARN và chuỗi polipeptit được giải phóng, đồng thời axit amin mở đầu cũng tách khỏi chuỗi polipeptit. Chuỗi polipeptit sau đó hình thành phân tử prôtêin hoàn chỉnh.

15. Phân biệt quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực?

Trả lời :

16. Poliriboxom là gì? Ý nghĩa của hiện tượng này?

Trả lời :

· Pôliribôxôm: là hiện tượng mARN đồng thời gắn với một nhóm ribôxôm và các ribôxôm đều tham gia dịch mã.

· Vai trò của pôliribôxôm trong quá trình tổng hợp prôtêin: giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.
17. Giải thích mối liên hệ ADN – mARN – Prôtêin – Tính trạng.

Trả lời :

1. Mối liên quan giữa ADN, ARN, prôtêin, tính trạng :

Mối liên quan giữa ADN, ARN, prôtêin và tính trạng của cơ thể theo sơ đồ trên được giải thích như sau :

· ADN chứa thông tin di truyền và thông tin di truyền này được truyền đạt cho các tế bào con thông qua cơ chế tự sao. Và nhờ cơ chế này, thông tin di truyền của loài chứa trong ADN được ổn định từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác.

· Thông tin di truyền trong ADN còn được truyền đạt và biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế sau :

· ADN sao mã tổng hợp ARN.

· ARN trực tiếp giải mã tổng hợp prôtêin.

· Prôtêin được tổng hợp sẽ thông qua tương tác với môi trường biểu hiện thành tính trạng cơ thể.

2. Các cơ chế di truyền qua mối quan hệ trên :

a. Thông qua cơ chế tự sao, thông tin di truyền được ổn định từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác : Trình bày cơ chế tự sao (tự nhân đôi) ADN.
b. Quá trình truyền đạt và biểu hiện tính trạng của cơ thể :

Thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế : sao mã tổng hợp ARN, giải mã tổng hợp prôtêin và tương tác giữa prôtêin với môi trường biểu hiện tính trạng.

· ADN sao mã tổng hợp ARN : Trình bày cơ chế sao mã.
· ARN được tổng hợp trực tiếp giải mã tổng hợp prôtêin : Trình bày cơ chế giải mã trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
· Prôtêin sau khi được tổng hợp sẽ thông qua tương tác với môi trường để biểu hiện tính trạng của cơ thể.

18. Phân biệt cơ chế tự nhân đôi ADN, cơ chế phiên mã và cơ chế dịch mã?

Trả lời :

a/ Gièng nhau:

- Đều chia làm 3 giai đoạn: MĐ, KD, KT.

- Cần có men xúc tác, nguyên liệu từ môi trường nội bào, mạch làm khuôn mẫu.

- Xảy ra ở tất cả các loại TB.

	Tái bản ADN
	Phiên mã
	Dịch mã

	- Cả 2 mạch đều được dùng làm khuôn mẫu

- E AND p«limeraza, nu tù do

- Đoạn okazaki được tổng dưa trên mạch khuôn 5’ – 3’ phải nhờ Ezim nối Ligaza để thành mach AND mới h/c.

* Diễn biến: 

- E..tiếp xúc  tại điểm bất kì/ AND …….

- Sự kết hợp giữa các nu ở MTNB vời các nu/ mạch khuôn 3’ – 5’ và 5’ – 3’.  

- Việc tái bản có thể thực hiện cho đến hết hêt đoạn gen nếu không gặp trở ngại, kết quả từ 1 ptử AND ban đầu qua 1 lần nhân đôi cho số AND con tăng gấp đôi.


	- Vị trí: xảy trong nhân TB

- EARN p«limeraza

- MK: 1mạch AND chiều 3’-5’.

* Diễn biến:

- Khởi đầu: E…+ vùng điều hóa/AND làm cho AND tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’ – 5’

- EARN pôlimeraza trượt dọc trên mạch mã gốc để tổng hợp mARN theo NTBS: A-U, G-X.

- Kết thúc: E ARN pôlimeraza gặp tín hiệu KT/ gen cấu trúc thì dừng lại và ptử mARN được giải phóng, AND đóng xoắn lại.

*Kết quả: Chỉ 1 ptử mARN được hình thành sau mỗi quá trình.
	- Xảy ra tại TBC

- E đặc hiệu, ATP, tARN, Ri

- MK: mARN.

* Diễn biến:

- Tiểu đơn vị bé + vị trí đặchiệu/ mARN nằm gần cođon MĐ. Phức hợp aa1 – tARN (MĐ - Met) mang đối mãcủa nó tiến vào Ri bổ sung chính xác với codon MĐ ( AUG ) /mARN -> aa1( MĐ - Met ).

- Phức hợp aa2 – tARN mang đối mã (XUU – Glu ) tiến vào Ri gắn BS với cô đôn thứ 2/mARN -> aa Glu, hình thành lk p.p giữa aa Met – aa Glu. Ri là khung đỡ mARN và phức hợp aa – tARN với nhau. Ri dịch đi 1 côđon mARN để đỡ côđon – anticôđon tiép theo cho đến khi aa thứ 3 ( Arg ) gắn với aa thứ 2 ( Glu ) bằng lk pp rồi Ri lại dịch chuyển đi một côđon/mARN và cứ tiếp tục như vậy đến cuối mARN.

- Ri + mã KT/ mARN ( UAG ) -> DM được hoàn tất.

Nhờ 1 loại Eđ/h aa MĐ ( Met )được cắt khỏi chuỗi pp vừa được tổng hợp. Chuỗi pp hình thành cấu trúc bậc cao hơn và trở thành Pr có hoạt tính SH.

*Kết quả: Sau 1 quá trình có thể cho nhiều ptử Pr cùng loại ( pôlixom )




19. So sánh cơ chế tự nhân đôi ADN với cơ chế phiên mã?

Trả lời :

a/ Gièng nhau:

- Xảy ra trong nhân TB, lúc NST tháo xoắn.

- Dựa trên mạch khuôn AND của gen cấu trúc

- Thành phần tham gia: E t/đ làm cho ptử AND tháo xoắn, nu tự do trong môi trường nội bào, E nối Ligaza.

- Có theo NTBS

- Diễn biến đều chia làm 3 giai đoạn: Mở đầu, kéo dài và kết thúc. Xảy ra ở tất cả các loài SV

b/ Khác nhau

	Tái bản ADN
	Phiên mã

	- Cả 2 mạch đều được dùng làm khuôn mẫu

- E AND p«limeraza, nu tù do

- Đoạn okazaki được tổng dưa trên mạch khuôn 5’ – 3’ phải nhờ Ezim nối Ligaza để thành mach AND mới h/c.

* Diễn biến: 

- E..tiếp xúc  tại điểm bất kì/ AND …….

- Sự kết hợp giữa các nu ở MTNB vời các nu/ mạch khuôn 3’ – 5’ và 5’ – 3’.  

- Việc tái bản có thể thực hiện cho đến hết hêt đoạn gen nếu không gặp trở ngại, kết quả từ 1 ptử AND ban đầu qua 1 lần nhân đôi cho số AND con tăng gấp đôi.


	- Chỉ 1 mạch có chiều 3’ – 5’

- E ARN p«limeraza, rib«nu tù do

- ở SVNS  phân tử ARN có xen kẽ giữa các đoạn exon và itron nên phải cắt bỏ đoạn intron ( đoạn không mã hóa ) rồi nối các đoạn êxon lại với nhau nhờ E nối Ligaza để thành ARN trưởng thành.

- E…tiếp xúc tại vùng điều hòa/AND …

- Sự kết hợp giữa các ribô nu ở MTNB vời các nu/ mạch khuôn 3’ – 5’.

- Khi E… chuyển đến cuối gen gặp tín hiệu KT thì nó dừng PM.

- Từ 1 phân tử AND làm khuôn sau mỗi quá trình chỉ cho 1 phân tử mARN

Sau đó ARN đi ra khỏi nhân để chuẩn bị cho DM ( ở TBNT )


- Là kiểu sao chép mà 1 mạch đơn mới được tổng hợp liên tục khi nó dựa vào mạch khuôn cũ có chiều 3’ – 5’. Còn mạch đơn thứ 2được tổng hợp theo từng đoạn ( gián đoạn ) khi mạch khuôn cũ của nó có chiều 5’ -3’.

- Từng đoạn nu ngắn gọi là đoạn Okazaki. Mỗi đoạn Okazaki đều được tổng hợp theo hướng 5’ – 3’trên mạch khuôn ADN
20. Nguyên tắc bổ sung (NTBS) là gì? NTBS được thể hiện như thế nào trong các cấu trúc vật chất di truyền và trong cơ chế di truyền?

Trả lời :

1. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các cấu trúc di truyền :

a. Trong cấu trúc của phân tử ADN :

Trong phân tử ADN nguyên tắc bổ sung thể hiện trong liên kết hyđrô giữa các nuclêôtit nằm trên 2 mạch pôlinuclêôtit. Để đảm bảo đường kính của phân tử ADN luôn ổn định và duy trì cấu trúc xoắn của ADN, một nuclêôtit lớn (A hoặc G) được bù bằng một nuclêôtit bé (T hoặc X) và do đặc điểm của các bazơ nitric dẫn đến A trên mạch này liên kết với T trên mạch còn lại bằng 2 liên kết hyđrô và G trên mạch này liên kết với X trên mạch còn lại bằng 3 liên kết hyđrô.

b. Trong cấu trúc của phân tử tARN :

Phân tử tARN cấu trúc 1 mạch pôlinuclêôtit cuộn lại 1 đầu, quá trình cuộn này dẫn đến hình thành một số thùy tròn và một trong các thùy tròn nói trên mang bộ ba đối mã có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin. Để ổn định cấu trúc các thùy tròn trên, tại một số vị trí của đoạn mạch tARN gần các thùy tròn xuất hiện các liên kết hyđrô giữa các ribônuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung : A liên kết với U bằng 2 liên kết hyđrô và G liên kết với X bằng 3 liên kết hyđrô.

2. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các cơ chế di truyền :

a. Trong cơ chế tự sao ADN :

Trong giai đoạn chuẩn bị giữa 2 lần phân bào, ADN tiến hành tự sao chuẩn bị cho nhiễm sắc thể nhân đôi.

Dưới tác dụng của enzim ADN – pôlimeraza, hai mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN bị tách các liên kết hyđrô. Khi ấy các nuclêôtit của môi trường lần lượt vào liên kết với các nuclêôtit của 2 mạch ADN gốc theo đúng nguyên tắc bổ sung :

· A mạch gốc với T môi trường.

· T mạch gốc với A môi trường.

· X mạch gốc với G môi trường.

· G mạch gốc với X môi trường.

Kết quả : 2 phân tử ADN giống hệt nhau và giống với ADN mẹ lúc đầu được tổng hợp.

b. Trong cơ chế sao mã :

Xảy ra trên khuôn mẫu của 1 mạch pôlinuclêôtit của gen trên ADN nhằm chuẩn bị cho quá trình tổng hợp prôtêin của tế bào.

Sau khi hai mạch của gen bị tách liên kết hyđrô dưới tác dụng của enzim ARN – pôlimeraza, các ribônuclêôtit của môi trường lần lượt tiếp xúc với các nuclêôtit trên mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung :

· A mạch gốc với U môi trường.

· T mạch gốc với A môi trường.

· X mạch gốc với G môi trường.

· G mạch gốc với X môi trường.

Kết quả : Các ribônuclêôtit sau khi được tổng hợp liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị, trở thành phân tử ARN di chuyển ra tế bào chất để tổng hợp prôtêin.

c. Trong cơ chế giải mã :

Dưới tác dụng của enzim đặc hiệu và hoạt hóa của năng lượng ATP, phân tử tARN liên kết với axit amin hoạt hóa di chuyển vào ribôxôm. Khi ấy các bộ ba ribônuclêôtit đối mã của tARN khớp mã với bộ ba mã sao của mARN theo đúng nguyên tắc bổ sung : A với U và G với X. Mỗi lần khớp mã, chuỗi pôlipeptit ở ribôxôm liên kết được một axit amin.

Kết quả : Quá trình xảy ra suốt chiều dài của mARN dẫn đến prôtêin được tổng hợp.

21. Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ thông qua ví dụ về hoạt động của Ôpêron Lac ở E.Coli?

Năm 1965, hai nhà khoa học Pháp là Jacôp và Mônô phát hiện cơ chế điều hòa tổng hợp prôtêin ở loài trực khuẩn đường ruột E.Coli. Cơ chế này được giải thích như sau :

· Trên phân tử ADN, các gen sản xuất có liên quan về chức năng tập trung thành cụm, điều khiển cụm gen sản xuất có gen khởi động và ức chế hoặc kích thích hoạt động của gen khởi động là một gen điều hòa.

· Khi tế bào không vào quá trình tổng hợp prôtêin, gen điều hòa tổng hợp một loại prôtêin ức chế. Prôtêin này kết hợp với gen khởi động làm gen khởi động bị kìm hãm và không kích thích hoạt động của gen sản xuất.

· Vào thời điểm tế bào đi vào tổng hợp prôtêin, trong môi trường nội bào xuất hiện chất cảm ứng và làm prôtêin ức chế bị biến dạng không còn khả năng ức chế gen khởi động. Lúc này gen khởi động không còn bị kìm hãm sẽ kích thích các gen sản xuất tiến hành sao mã và điều khiển tổng hợp prôtêin.

22. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác với điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

23. Vai trò của gen gây tăng cường và gen gen gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

24. Trong tế bào có rất nhiều gen, song ở mỗi thời điểm chỉ có một số gen hoạt động, phần lớn các gen còn lại bất hoạt. Vậy cơ chế nào giúp cơ thể thực hiện quá trình này? Cho một ví dụ về quá trình đó?

25. Phân biệt khái niệm đột biến gen và thể đột biến? Cho ví dụ.

26. Nêu nguyên nhân, cơ chế phát sinh , hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen?

27. Giải thích tính chất biểu hiện của đột biến gen?

28. Vì sao trong gen đã biến đổi nhưng tính trạng lại được biểu hiện khác nhau?

Câu 39 : Ý nghĩa sinh học của nguyên tắc bổ sung.

Trả lời :
· Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho phân tử ADN vừa có tính ổn định để thực hiện chức năng bảo quản thông tin di truyền, vừa dễ dàng tách rời 2 mạch đơn để thực hiện các chức năng tự sao và sao mã trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền.

· Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho phân tử ADN có khả năng tự sao chép chính xác để tạo ra các phân tử ADN mới giống hệt nó, từ đó đảm bảo cho sự ổn định ADN đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong cơ thể và qua các thế hệ kế tiếp nhau.

· Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho sự truyền đạt thông tin di truyền từ ADN 
[image: image3.wmf]®

m-ARN trong quá trình tổng hợp m-ARN.

· Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho sự xác định đúng vị trí các axit amin trên chuỗi polypeptit trong quá trình giải mã tổng hợp prôtêin. Nhờ đó thông tin di truyền đã được truyền đạt chính xác từ ADN 
[image: image4.wmf]®

proâteâin.

Câu 40 : Sự thể hiện tính đặc trưng và ổn định của ADN và cơ chế của nó. Những yếu tố làm tính đặc trưng và tính ổn định của ADN mang tính chất tương đối.

Trả lời :

1. Sự thể hiện của tính đặc trưng và tính ổn định của ADN :

a. Tính đặc trưng của ADN :

ADN trong tế bào của mỗi loài sinh vật thể hiện ở :

· Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp của các cặp nuclêôtit trên 2 mạch pôlinuclêôtit của ADN.

· Hàm lượng ADN trong nhân mỗi tế bào.

Tỉ lệ hàm lượng bazơ nitric 
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b. Tính ổn định của ADN :

ADN đặc trưng của mỗi loài được thể hiện ổn định qua các thế hệ tế bào của cơ thể và qua các thế hệ cơ thể của loài.

2. Cơ chế của tính đặc trưng và tính ổn định của ADN :

ADN đặc trưng của loài được ổn định thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế nhân đôi và phân li trong nguyên phân, phân li trong giảm phân và tái tổ hợp trong thụ tinh.

· Ở các loài sinh sản vô tính : cơ chế nhân đôi kết hợp với phân li của ADN trong nguyên phân giúp ADN ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

· Ở các loài sinh sản hữu tính :

· Nhân đôi kết hợp với phân li ADN trong nguyên phân giúp ổn định ADN qua các thế hệ tế bào.

· Phân li ADN trong giảm phân kết hợp tái tổ hợp chúng trong thụ tinh giúp ADN ổn định qua các thế hệ cơ thể.

3. Yếu tố làm cho ADN đặc trưng và ổn định tương đối :

· Sự tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo giữa các crômatit trong từng cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng có thể dẫn đến cấu trúc của nhiễm sắc thể và ADN thay đổi.

· Các tác nhân gây đột biến lý hóa (phóng xạ, nhiệt độ, bức xạ ...), hóa học (các loại hóa chất) thường xuyên tác động và làm thay đổi cấu trúc của ADN.

Câu 41 : Trình bày những điểm hợp lý trong cấu trúc của ADN để nó có thể thực hiện được chức năng.

Trả lời :

ADN có 2 chức năng vừa bảo quản thông tin di truyền vừa truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. Để thực hiện được hai chức năng nêu trên, phân tử ADN có những điểm hợp lý trong cấu tạo của nó như sau :

1. Để thực hiện chức năng bảo quản thông tin di truyền :

· ADN được cấu tạo bởi 2 mạch pôlinuclêôtit xếp xoắn theo chu kỳ và song song, tạo điều kiện để các gen phân bố ổn định trên phân tử ADN.

· Số lượng nuclêôtit trong phân tử ADN nhiều tạo ra số lượng gen trong ADN lớn. Các nuclêôtit sắp xếp với thành phần, số lượng và trật tự khác nhau hình thành tính đa dạng về thông tin di truyền của sinh vật.

· Giữa 2 mạch pôlinuclêôtit có liên kết hyđrô bổ sung theo từng cặp A – T, G – X dẫn đến tỉ lệ hàm lượng 
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 đặc trưng riêng cho từng loài, hình thành tính đặc trưng vê thông tin di truyền của ADN.

· Giữa các nuclêôtit nằm trên cùng 1 mạch pôlinuclêôtit có các liên kết hóa trị. Đây là loại liên kết bền giúp cho mạch pôlinuclêôtit ổn định và qua đó tạo ra tính bền vững tương đối cho phân tử ADN. Muốn phá vỡ các liên kết này đòi hỏi phải có tác nhân gây đột biến có cường độ và liều lượng mạnh.

2. Để thực hiện chức năng truyền thông tin di truyền :

· Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN có các liên kết hyđrô là loại liên kết yếu. Đặc tính này giúp cho 2 mạch của ADN có thể tách rời ra dưới tác dụng của enzim pôlimeraza để thực hiện nhân đôi làm cơ sở cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể để truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. Sự tháo xoắn còn giúp gen trên ADN sao mã, qua đó điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin biểu hiện tính trạng của cơ thể.

· Tuy nhiên vào những giai đoạn mà ADN chưa tiến hành nhân đôi, sao mã, thì với số lượng liên kết hyđrô nhiều cũng đủ tạo lực liên kết 2 mạch pôlinuclêôtit tạo tính ổn định tương đối cho ADN.

Câu 42 : Gen là gì? Vì sao gen được xem là cơ sở di truyền ở cấp độ phân tử.

Trả lời :

1. Khái niệm về gen :

· Gen là một đoạn của ADN chứa thông tin qui định cấu tạo của một prôtêin nào đó. Thông tin di truyền được đặc trưng bởi trình tự các bộ ba nuclêôtit kế tiếp nhau trên mạch của gen, mỗi bộ ba mã hóa một axit amin của phân tử prôtêin. Vì vậy, trình tự các bộ ba trong mạch gen qui định trình tự các axit amin của phân tử prôtêin tương ứng được tổng hợp.

· Mỗi một gen có số lượng trung bình là 1200 đến 3000 nuclêôtit.

· Gen còn được xem là bản mã sao gốc có khả năng sao mã và điều khiển quá trình giải mã.

2. Gen được xem là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền :

· Gen là cấu trúc mang thông tin di truyền. Với 4 loại nuclêôtit sắp xếp theo thành phần, số lượng và trật tự khác nhau tạo cho thông tin di truyền trên gen vừa có tính đa dạng vừa có tính đặc trưng dẫn đến đặc điểm di truyền của sinh vật cũng vừa đa dạng vừa đặc trưng.

· Gen có khả năng tự nhân đôi. Sự nhân đôi của gen kết hợp với phân li giúp cho thông tin di truyền của gen được ổn định từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác.

· Sự phân li của gen trong giảm phân kết hợp với sự tổ hợp của gen trong trong thụ tinh góp phần tạo ra sự ổn định thông tin di truyền của gen từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác.

· Gen còn có khả năng sao mã và qua đó điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin. Prôtêin được tổng hợp tương tác với môi trường biểu hiện tính trạng của cơ thể.

· Gen có thể bị biến đổi dưới tác dụng của các tác nhân gây đột biến bên ngoài và bên trong cơ thể. Những biến đổi xảy ra trên gen đều được di truyền sang thế hệ sau dẫn đến tạo ra tính đa dạng ở sinh vật.

· Do những đặc điểm về cấu trúc và hoạt động trên đây mà gen được xem là cơ sở di truyền ở cấp độ phân tử.

Câu 43 : Vì sao chỉ có 4 loại nuclêôtit lại tạo ra được nhiều loại gen khác nhau? Phân biệt gen về cấu tạo và chức năng.

Trả lời :

1. Bốn loại nuclêôtit tạo ra nhiều loại gen khác nhau :

· Thông tin di truyền của gen trong ADN được đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trật tự các bộ ba nuclêôtit kế tiếp nhau trong mạch. Với bốn loại nuclêôtit là ađênin, timin, guanin, xitôzin sắp xếp ngẫu nhiên có khả năng hình thành 43 = 64 bộ ba. 64 bộ ba này lại tổ hợp với nhau theo thành phần, số lượng và trật tự khác nhau, tạo ra rất nhiều loại gen khác nhau ở cơ thể sinh vật.

2. Phân biệt gen về cấu tạo và chức năng :

a. Phân biệt gen về cấu tạo :

Hai gen giống nhau có thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các nuclêôtit giống nhau.

Vì vậy về mặt cấu tạo để phân biệt các gen, ta căn cứ trên thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các nuclêôtit của gen đó.

b. Phân biệt gen về chức năng :

Về chức năng và hoạt động di truyền của gen trong tế bào, có thể phân biệt các loại gen sau đây :

· Gen cấu trúc :

Là loại gen mang thông tin qui định cấu trúc của phân tử prôtêin, trực tiếp sao mã và điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin.

· Gen khởi động :

Là loại gen điều khiển hoạt động của một số gen sản xuất nào đó. Gen này không trực tiếp qui định cấu trúc của phân tử prôtêin, nhưng có tác dụng kích thích hoạt động tổng hợp prôtêin của gen sản xuất.

· Gen điều hòa :

Là loại gen nhận tín hiệu từ môi trường nội bào, từ đó kích thích hoặc ức chế hoạt động của gen khởi động. Loại gen này cũng không trực tiếp qui định cấu trúc của phân tử prôtêin.

· Gen trong nhân :

Loại gen này nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân của tế bào. Gen trong nhân phân li và tổ hợp trong phân bào theo những cơ chế chặt chẽ, vì vậy chúng qui định kiểu hình còn lại theo những qui luật nghiêm ngặt. 

Có 2 loại gen trong nhân :

· Gen trên nhiễm sắc thể thường : có vai trò qui định những tính trạng thường. Loại gen này phân bố đồng đều giữa các cá thể đực và các cá thể cái trong loài.

· Gen trên nhiễm sắc thể giới tính : qui định những tính trạng thường có liên kết giới tính. Loại gen này phân bố không đồng đều giữa các cá thể đực và cái trong loài.

· Gen ngoài nhân :

Còn gọi là gen trong tế bào chất. Loại gen này phân bố trong một số bào quan của tế bào chất và không nằm trên nhiễm sắc thể.

Gen trong tế bào chất qui định kiểu hình con lai phát triển giống mẹ vì hợp tử sau thụ tinh phát triển chủ yếu trong tế bào chất của trứng, tế bào chất của tinh trùng nhỏ, không đáng kể.

Câu 44 : Trình bày lý thuyết về sự biểu hiện của gen về cấu trúc và kiểu hình.

Trả lời :

1. Sự biểu hiện của gen về cấu trúc :

· Gen là một đoạn của phân tử ADN được cấu tạo từ các đơn phân là các nuclêôtit.

· Mỗi nuclêôtit có kích thước trung bình 3,4 A0 và khối lượng trung bình 300 đơn vị cacbon, được cấu tạo từ 3 thành phần :

· Một phân tử đường đêôxiribô (C5H10O4​).

· Một phân tử axit photphoric (H3PO4).

· Một trong 4 loại bazô nitric là añeânin (ký hiệu A), timin (T), guanin (G) và xitoâzin (X).

· Tên của mỗi nuclêôtit được xác định bằng tên của loại bazơ nitric chứa trong nuclêôtit đó.

· Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo thành mạch pôlinuclêôtit bằng các liên kết hóa trị hình thành giữa axit photphoric của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit kế tiếp. Mỗi gen gồm 2 mạch pôlinuclêôtit với tổng số nuclêôtit bình thường trong khoảng từ 1200 đến 3000.

· Hai mạch pôlinuclêôtit của gen xoắn song song theo chiều từ trái sang phải tạo thành nhiều vòng xoắn. Mỗi vòng xoắn có chứa 10 cặp nuclêôtit với chiều dài trung bình là 30 A0. đường kính của gen luôn ổn định bằng 20 A0.

· Giữa các nuclêôtit nằm trên 2 mạch pôlinuclêôtit có các liên kết hyđrô theo nguyên tắc bổ sung : A trên mạch này liên kết với T trên mạch kia bằng 2 liên kết hyđrô và G trên mạch này liên kết với X trên mạch kia bằng 3 liên kết hyđrô.

· Gen chứa thông tin di truyền đặc trưng bằng trình tự các bộ ba nuclêôtit kế tiếp nhau, mỗi bộ ba điều khiển tổng hợp 1 axit amin của phân tử prôtêin.

2. Sự biểu hiện của gen về kiểu hình :

· Gen sao mã tổng hợp ARN, qua đó điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin. Prôtêin hình thành tương tác với môi trường biểu hiện tính trạng của cơ thể.

· Một gen có thể qui định một tính trạng. Tính trạng do gen qui định có thể là tính trạng trội hoàn toàn hay trội không hoàn toàn hoặc cũng có thể là tính trạng lặn.

· Một gen có thể qui định nhiều tính trạng khác nhau gọi đó là tính đa hiệu của gen.

· Nhiều gen có thể cùng tương tác qui định một tính trạng theo kiểu tương tác bổ trợ, tác động át chế hay tác động tích lũy.

· Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định tính trạng thường, gen này phân bố đồng đều giữa các cá thể đực và cá thể cái trong loài. Vì vậy tính trạng được biểu hiện đồng đều ở 2 giới trong loài.

· Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính qui định tính trạng thường liên kết giới tính. Gen này phân bố không đồng đều giữa các cá thể đực và cá thể cái trong loài dẫn đến tính trạng biểu hiện không đồng đều giữa 2 giới trong loài.

· Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X : có hiện tượng di truyền chéo, kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau.

· Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y : có hiện tương di truyền thẳng, tính trạng chỉ biểu hiện ở các cá thể mang đôi nhiễm sắc thể giới tính XY.

· Gen nằm trong tế bào chất qui định tính trạng của con lai theo mẹ vì hợp tự phát triển chủ yếu trong tế bào chất của trứng, tế bào chất của tinh trùng nhỏ, không đáng kể.

· Khi gen bị biến đổi do các tác nhân gây đột biến dẫn đến phân tử prôtêin được điều khiển tổng hợp thay đổi và do đó tính trạng do gen qui định cũng bị thay đổi.

· Nếu gen bị đột biến trội, kiểu hình biểu hiện ngay ở đời của cá thể bị đột biến.

· Nếu gen bị đột biến lặn, kiểu hình không biểu hiện nếu ở thể dị hợp, nhưng qua giao phối trong quần thể, gen đột biến có thể biểu hiện kiểu hình ở thế hệ sau nếu ở trạng thái đồng hợp.

Câu 45 : Trình bày cấu tạo của ARN. Đặc điểm và chức năng của các loại ARN trong tế bào.

Trả lời :

1. Cấu tạo của ARN :

· Phân tử ARN (axit ribônuclêic) có cấu tạo đa phân, được tập hợp từ nhiều đơn phân là các ribônuclêôtit.

· Mỗi một ribônuclêôtit có khối lượng và kích thước trung bình lần lượt là 300 đơn vị cacbon và 3,4 A0 với 3 thành phần cấu tạo là :

· Một phân tử đường ribô (có công thức cấu tạo là C5H10O5).

· Một phân tử axit photphoric (H3PO4).

· Một trong 4 loại bazô nitric là : añeânin (A), uraxin (U), guanin (G) và xitoâzin (X).

· Các ribônuclêôtit chỉ phân biệt nhau ở thành phần bazơ nitric. Vì vậy tên gọi của ribônuclêôtit được xác định bằng tên của loại bazơ nitric có trong ribônuclêôtit đó.

· Phân tử ARN gồm một mạch pôliribônuclêôtit  do các ribônuclêôtit liên kết lại với nhau bằng liên kết hóa trị hình thành giữa phân tử axit photphoric của ribônuclêôtit này với phân tử đường của ribônuclêôtit kế tiếp.

· Bốn loại ribônuclêôtit A, U, G, X sắp xếp với thành phần, số lượng và trật tự khác nhau hình thành nên tính đặc trưng và tính đa dạng của ARN.

2. Đặc điểm và chức năng của các loại ARN trong tế bào :

Căn cứ trên chức năng, người ta phân biệt 3 loại ARN :

a. ARN thông tin (mARN) :

· Chiếm khoảng 5 – 10% lượng ARN trong tế bào.
· Có cấu tạo 1 mạch thẳng không cuộn được xem là bản mã sao do được sao chép từ thông tin di truyền của 1 đoạn gen trên phân tử ADN.
· Chức năng của mARN là làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin về cấu trúc của phân tử prôtêin được tổng hợp từ ADN đến ribôxôm của tế bào chất.
b. ARN riboâxoâm (rARN) :

· Chiếm khoảng 70 – 80% lượng ARN trong tế bào, cũng có cấu trúc một mạch pôliribônuclêôtit và có chức năng tham gia vào cấu tạo của ribôxôm trong tế bàopôlinuclêôtit.
c. ARN vận chuyển (tARN) :

· Chiếm khoảng 10 – 20% lượng ARN trong tế bào.
· ARN vận chuyển cũng có cấu tạo 1 mạch pôliribônuclêôtit nhưng cuộn lại ở một đầu. Trong mạch, có một số đoạn các cặp bazơ nitric liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (A với U và G với X). Sự cuộn một đầu của tARN cùng với liên kết hyđrô bổ sung đã hình thành một số thùy tròn trên tARN, một trong các thùy tròn mang bộ ba đối mã gồm 3 ribônuclêôtit đặc hiệu với axit amin mà tARN phải vận chuyển. Đầu tự do của tARN có vị trí gắn axit amin đặc hiệu.
· tARN có chức năng vận chuyển axit amin từ môi trường tế bào chất vào ribôxôm để tổng hợp prôtêin.
Câu 47 : Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN. Vì sao tự nhân đôi của ADN còn được gọi là tự sao? Ý nghĩa của tự nhân đôi ADN.

Trả lời :

1. Tự nhân đôi ADN :

· Xảy ra trong nhân của tế bào, ngoại trừ các ADN dạng vòng xảy ra trong một số bào quan của tế bào chất.

· Nhân đôi ADN tiến hành vào kỳ trung gian giữa 2 lần phân bào, lúc ADN và nhiễm sắc thể ở trạng thái duỗi.

· Diễn biến của quá trình xảy ra như sau :

· Enzim ADN – pôlimeraza tác dụng lên một đầu của phân tử ADN và tách dần các liên kết hyđrô giữa 2 mạch pôlinuclêôtit.

· Đồng thời với hiện tượng trên, các nuclêôtit của môi trường nội bào lần lượt vào tiếp xúc và liên kết với các nuclêôtit trên 2 mạch pôlinuclêôtit gốc theo đúng nguyên tắc bổ sung :

· A mạch gốc liên kết với T môi trường bằng 2 liên kết hyđrô.

· T mạch gốc liên kết với A môi trường bằng 2 liên kết hyđrô.

· G mạch gốc liên kết với X môi trường bằng 3 liên kết hyđrô.

· X mạch gốc liên kết với G môi trường bằng 3 liên kết hyđrô.

· Diễn biến xảy ra trên suốt chiều dài của phân tử ADN mẹ. Kết quả có 2 phân tử ADN con được tạo thành giống hệt nhau và giống với phân tử ADN mẹ. Trong mỗi phân tử ADN con có 1 mạch pôlinuclêôtit được nhận từ ADN mẹ và 1 mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit của môi trường. Có một nửa nguyên liệu di truyền của ADN mẹ được giữ lại trong ADN con, nên quá trình được gọi là tự nhân đôi bán bảo toàn.

2. Nhân đôi ADN còn được gọi là tự sao :

Qua nhân đôi, thông tin di truyền của ADN mẹ dưới dạng trật tự các bộ ba nuclêôtit nằm trên 2 mạch pôlinuclêôtit được sao chép nguyên vẹn thành 2 mạch đơn của ADN con nhờ nguyên tắc bổ sung. Vì vậy tự nhân đôi ADN còn được gọi là tự sao.

3. Ý nghĩa của tự nhân đôi ADN :

· Nhân đôi ADN làm cho thông tin di truyền của ADN nhân lên tạo cơ sở cho sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.

· Nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể kết hợp với cơ chế phân li của chúng trong nguyên phân giúp tạo ra sự ổn định của ADN và nhiễm sắc thể qua các thể hệ tế bào.

· Nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể cùng sự phân li của chúng trong giảm phân kết hợp với sự tái tổ hợp của ADN và nhiễm sắc thể trong thụ tinh, tạo ra sự ổn định của ADN và nhiễm sắc thể qua các thế hệ cơ thể của loài.

Câu 51 : So sánh ADN với prôtêin về cấu tạo và chức năng của chúng trong tế bào.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

a. Về cấu tạo :

· Đều là những phân tử có kích thước và khối lượng lớn trong tế bào.
· Đều có cấu trúc đa phân, tức do nhiều đơn phân liên kết lại với nhau.
· Mỗi đơn phân đều được cấu tạo từ 3 thành phần hóa học khác nhau.
· Giữa các đơn phân đều xuất hiện các liên kết hóa học để tạo thành chuỗi.
· Đều được tổng hợp trong tế bào dựa trên sự qui định của khuôn mẫu ADN.
· Đều có tính đa dạng và tính đặc trưng do thành phần, số lượng và trật tự của các đơn phân qui định.
b. Về chức năng :

· ADN và prôtêin đều có chức năng tham gia cấu tạo nên cấu trúc di truyền là nhiễm sắc thể và có vai trò trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ.
· Đều là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống.
2. Những điểm khác nhau :

	
	ADN
	Proâteâin

	Về cấu tạo
	· Gồm 2 mạch pôlinuclêôtit xoắn song song theo chiều từ trái sang phải.
· Đơn phân là nuclêôtit với 3 thành phần : đường đêôxiribô, axit photphoric và bazơ nitric.
· Liên kết giữa các đơn phân trên cùng một mạch là liên kết hóa trị nối giữa đường của đơn phân này với axit của đơn phân kế tiếp.
· Được trực tiếp tổng hợp từ ADN mẹ trong nhân tế bào (trừ đối với ADN dạng vòng).
· Có kích thước và khối lượng lớn hơn phân tử prôtêin tương ứng.
	· Có cấu trúc gồm một mạch pôlipeptit (đối với prôtêin bậc 1, 2, 3) hoặc gồm 2 hay nhiều mạch pôlipeptit (đối với prôtêin bậc 4).
· Đơn phân là axit amin với 3 thành phần : nhóm cacbôxil (– COOH), nhóm amin (– NH2) và nhóm gốc.
· Liên kết giữa các đơn phân trên cùng một mạch là liên kết peptit nối giữa nhóm amin của đơn phân này với nhóm cacbôxil của đơn phân kế tiếp.
· Được trực tiếp tổng hợp từ ribôxôm trong tế bào chất.
· Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn phân tử ADN tương ứng.

	Về chức năng 
	· điều khiển quá trình truyền thông tin di truyền thông qua cơ chế sao mã và điều khiển giải mã.
· Chứa thông tin di truyền là trật tự các bộ ba nuclêôtit qui định trật tự của các axit amin của phân tử prôtêin được tổng hợp.
	· Trực tiếp biểu hiện tính trạng của cơ thể thông qua tương tác với môi trường.
· Tham gia vào thành phần các enzim cơ bản xúc tác cho các co chế di truyền của ADN như ADN – pôlimeraza xúc tác ADN nhân đôi, ARN – pôlimeraza xúc tác ADN sao mã.


Câu 52 : So sánh ARN với prôtêin về cấu tạo và chức năng.
Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

a. Về cấu tạo :

· ARN và prôtêin đều là những phân tử có kích thước và khối lượng lớn trong tế bào.
· Đều có cấu trúc đa phân tức do nhiều đơn phân liên kết lại với nhau.
· Mỗi đơn phân đều được cấu trúc từ 3 thành phần hóa học khác nhau.
· Đều có các liên kết hóa học giữa các đơn phân để tạo thành mạch.
· Đều có cấu trúc một mạch (ngoại trừ các phân tử prôtêin bậc 4).
· Đều  được tổng hợp trong tế bào dựa trên sự qui định của khuôn mẫu ADN.
· Đều có tính đa dạng và tính đặc trưng do thành phần, số lượng và trật tự của các đơn phân qui định.
b. Về chức năng :

· Đều là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống.
· Đều có chức năng trong sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ.
2. Những điểm khác nhau :

	
	ARN
	Proâteâin

	Về cấu tạo
	· Chỉ luôn có cấu trúc 1 mạch pôliribônuclêôtit .
· Đơn phân là ribônuclêôtit  với 3 thành phần : đường ribô, axit photphoric, và bazơ nitric.
· Liên kết giữa các đơn phân là liên kết hóa trị nối giữa đường của đơn phân này với axit của đơn phân kế tiếp.
· Được trực tiếp tổng hợp từ gen trên ADN trong nhân tế bào (ngoại trừ đối với các ADN dạng vòng).
· Có kích thước và khối lượng lớn hơn chuỗi pôlipeptit tương ứng trong phân tử prôtêin.
	· Prôtêin bậc 4 có cấu trúc gồm nhiều mạch pôlipeptit.
· Đơn phân là axit amin với 3 thành phần : nhóm cacbôxil (– COOH), nhóm amin (– NH2) và nhóm gốc.
· Liên kết giữa các đơn phân trên cùng một mạch là liên kết peptit nối giữa nhóm amin của đơn phân này với nhóm cacbôxil của đơn phân kế tiếp.
· Được trực tiếp tổng hợp từ ribôxôm trong tế bào chất.
· Chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin có kích thước và khối lượng nhỏ hơn phân tử prôtêin tương ứng.

	Về chức năng 
	· Truyền thông tin di truyền về cấu trúc prôtêin từ ADN đến ribôxôm của tế bào chất.
· Trực tiếp tổng hợp prôtêin thông qua cơ chế giải mã.
	· Biểu hiện tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế tương tác với môi trường.
· Tham gia cấu tạo men ARN – pôlimeraza xúc tác cho ADN sao mã tổng hợp ARN.


Câu 53 : Khái niệm về nhiễm sắc thể, axit nuclêic và gen. Mối quan hệ giữa 3 loại cấu trúc trên được biểu hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền.

Trả lời :

1. Khái niệm :

a. Nhiễm sắc thể :

Là những cấu trúc nằm trong nhân tế bào, có khả năng nhuộm màu đặc trưng bằng thuốc nhuộm màu kiềm tính. Nhiễm sắc thể tồn tại trong tế bào thành từng cặp, được xem là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào, có những biến đổi hình thái và hoạt động mang tính chu kỳ trong quá trình phân bào.
b. Axit nucleâic : 

Là những đại phân tử, có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân là các nuclêôtit hợp lại. Axit nuclêic được xem là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào.

Có 2 loại axit nucleâic là : axit ñeâoâxiriboânucleâic (ADN) và axit riboânucleâic (ARN).

c. Gen :

· Gen là một đoạn của ADN chứa thông tin qui định cấu tạo của một loại prôtêin nào đó. Thông tin di truyền của gen được đặc trưng bởi trình tự của các bộ ba nuclêôtit kế tiếp nhau trên mạch pôlinuclêôtit của gen, mỗi bộ ba mã hóa một axit amin của phân tử prôtêin. Vì vậy, trình tự các bộ ba trong mạch gen qui định trình tự các axit amin của phân tử prôtêin tương ứng được tổng hợp.
· Mỗi gen bình thường có số lượng trung bình từ 1200 đến 3000 nuclêôtit.
· Gen còn được xem là bản mã gốc, có khả năng sao mã và điều khiển quá trình giải mã.
2. Liên quan giữa nhiễm sắc thể, axit nuclêic và gen trong các cơ chế di truyền :

· Ở kỳ trung gian, giai đoạn chuẩn bị giữa 2 lần phân bào, sự duỗi mạch và nhân đôi của ADN và gen là cơ sở cho sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.

· Trong quá trình giảm phân, vào kỳ trước của lần phân bào thứ nhất, nhiễm sắc thể tiếp hợp và trao đổi chéo tạo điều kiện để các gen trên ADN của nhiễm sắc thể cùng cặp tương đồng trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen.

· Trong giảm phân, sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể tạo điều kiện cho gen nằm trên ADN của nhiễm sắc cũng phân li độc lập và tổ hợp tự do.

· Trong thụ tinh, sự tái tổ hợp giữa các nhiễm sắc thể trong các giao tử tạo điều kiện cho gen và ADN trong nhiễm sắc thể tái tổ hợp góp phần tạo ra tính ổn định về thông tin di truyền qua các thế hệ.

· Thông qua quá trình sao mã, gen trên ADN tạo ra ARN và qua đó điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin. Prôtêin được tạo ra liên kết với ADN hình thành nên cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 54 : Giải thích tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin. Mối liên quan và ý nghĩa của tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin trong di truyền ở sinh vật.

Trả lời :

1. Tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin :

Tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin được qui định bởi thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp của các đơn phân cấu tạo nên chúng.

a. Tính đa dạng của ADN, ARN và prôtêin :

· Với 4 loại nuclêôtit sắp xếp theo thành phần, số lượng và trật tự khác nhau tạo ra rất nhiều loại ADN trong cở thể sinh vật.
· Với 4 loại ribônuclêôtit sắp xếp theo thành phần, số lượng và trật tự khác nhau tạo ra rất nhiều loại ARN trong cơ thể sinh vật.
· Với 20 loại axit amin sắp xếp theo thành phần, số lượng và trật tự khác nhau tạo ra rất nhiều loại prôtêin trong cơ thể sinh vật.
b. Tính đa dạng của ADN, ARN và prôtêin :

· Mỗi một loại ADN được đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trật tự xác định của các nuclêôtit.
· Mỗi một loại ARN được đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trật tự xác định của các ribônuclêôtit.
· Mỗi một loại prôtêin được đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trật tự xác định của các axit amin.
2. Mối liên quan và ý nghĩa của tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin :

a. Mối liên quan của tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin :

Trong tế bào của cơ thể sinh vật, thông qua cơ chế sao mã, tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN qui định tính đa dạng và tính đặc trưng của ARN. Sau đó, thông qua cơ chế giải mã, sẽ hình thành tính đa dạng và tính đặc trưng của prôtêin được tổng hợp.

b. Ý nghĩa của tính đa dạng và tính đăc trưng của ADN, ARN và prôtêin trong di truyền :

· Tính đặc trưng của ADN, ARN và prôtêin là cơ sở tạo nên sự ổn định về thông tin di truyền ở mỗi loài sinh vật.
· Tính đa dạng của ADN, ARN và của prôtêin là cơ sở tạo nên sự phong phú về thông tin di truyền ở sinh giới, rất có ý nghĩa trong quá trình tiến hóa của sinh giới.
Câu 57 : Nêu chức năng của các bộ phận trong tế bào tham gia vào chức năng tổng hợp prôtêin. Giải thích mối liên quan giữa 3 cơ chế : tự sao ADN, sao mã và giải mã trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền.

Trả lời :

1. Chức năng của các bộ phận trong quá trình tổng hợp prôtêin :

a. ADN :

Chứa gen mang thông tin về cấu tạo của phân tử prôtêin. Gen trên ADN điều khiển quá trình tổng hợp prôtêin thông qua sao mã tổng hợp ARN.

b. ARN :

Được sao mã từ gen trên ADN sau đó rời ADN ra tế bào chất. Có 3 loại ARN đều có vai trò trong tổng hợp prôtêin.

· mARN : là bản mã sao, trực tiếp truyền thông tin về cấu tạo của phân tử prôtêin từ gen trên ADN đến ribôxôm của tế bào chất.

· tARN : liên kết với axit amin thành phức hệ axit amin – tARN. tARN đóng vai trò vận chuyển axit amin từ môi trường tế bào chất đến ribôxôm để giải mã.

· rARN : tham gia vào cấu tạo của ribôxôm, như vậy rARN cũng có vai trò gián tiếp trong tổng hợp prôtêin.

c. Axit amin :

Là nguồn nguyên liệu cho quá trình tổng hợp prôtêin.

d. Riboâxoâm :

Là nơi xảy ra tổng hợp prôtêin. Ribôxôm trượt qua mARN để tiếp nhận thông tin về trình tự các axit amin gắn vào chuỗi pôlipeptit.

e. ATP (añeânoâzintriphotphat) :

Cung cấp năng lượng để hoạt hóa axit amin, và giúp hình thành liên kết peptit giữa các axit amin để hình thành chuỗi pôlipeptit.

f. Enzim :

Xúc tác cho axit amin hoạt hóa liên kết với tARN tạo thành phức hệ axit amin – tARN.

g. Hệ thống lưới nội chất của tế bào :

Tham gia vận chuyển prôtêin sau quá trình tổng hợp.

2. Liên quan giữa 3 cơ chế : tự sao ADN, sao mã và giải mã trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền :

a. Tự sao ADN :

Với sự xúc tác, hoạt hóa của enzim và ATP cùng sự tham gia của nguồn nguyên liệu là các nuclêôtit tự do của môi trường, ADN thực hiện tự sao tạo ra nhiều ADN mới giống hệt nhau và giống với ADN gốc. Qua đó, thông tin di truyền được nhân lên chính xác để truyền cho các tế bào con cùng với sự sinh trưởng của cơ thể.

b. Cơ chế sao mã :

Với sự xúc tác, hoạt hóa của enzim và năng lượng cùng sự tham gia của nguồn nguyên liệu là các ribônuclêôtit tự do của môi trường, gen trên ADN thực hiện sao mã. Qua đó thông tin di truyền về cấu tạo của phân tử prôtêin được mã hóa trong mạch gốc của gen dưới dạng trình tự các bộ ba nuclêôtit sẽ sao chép sang phân tử mARN dưới dạng trình tự các bộ ba ribônuclêôtit. Phân tử mARN sau khi được tổng hợp di chuyển ra tế bào chất, đến ribôxôm để truyền đạt thông tin di truyền.

c. Cơ chế giải mã :

Với sự xúc tác, hoạt hóa của enzim và năng lượng cùng sự tham gia của nguồn nguyên liệu là các axit amin tư do của môi trường cùng với các yếu tố khác, thông tin di truyền được giải mã dưới dạng trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của phân tử prôtêin được tổng hợp.

Prôtêin được tổng hợp sau đó tương tác với môi trường biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Do số gen trong tế bào rất nhiều dẫn đến prôtêin được điều khiển tổng hợp rất đa dạng và biểu hiện thành các tính trạng đa dạng trên cơ thể sinh vật.

Câu 58 : So sánh quá trình tự sao ADN và quá trình giải mã.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau giữa 2 quá trình :

· Đều xảy ra trong tế bào dưới sự xúc tác của men và sự hoạt hóa của năng lượng.

· Đều xảy ra với sự qui định của thông tin di truyền chứa trong phân tử ADN.

· Đều có sự tham gia của các nguyên liệu của môi trường nội bào.

· Đều có sự tiếp xúc giữa các nuclêôtit hay giữa các ribônuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.

· Các nguyên liệu sau khi được tổng hợp đều có các liên kết hóa học nối lại với nhau tạo thành mạch.

· Đều có vai trò trong quá trình truyền đạt và biểu hiện thông tin di truyền ở sinh vật.

2. Những điểm khác nhau giữa 2 quá trình :

	Tự sao ADN
	Giải mã

	· Xảy ra trong nhân tế bào (ngoại trừ đối với các phân tử ADN dạng vòng trong tế bào chất).

· Nguyên liệu sử dụng là các nuclêôtit tự do của môi trường nội bào.

· Quá trình xảy ra theo suốt chiều dọc của 2 mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN mẹ.

· Các nuclêôtit của môi trường tiếp xúc và liên kết với các nuclêôtit trên 2 mạch pôlinuclêôtit gốc theo đúng nguyên tắc bổ sung (A – T, G – X).

· Mỗi nuclêôtit gốc tổng hợp 1 nuclêôtit của môi trường.

· Tất cả các nguyên liệu được tổng hợp đều tham gia vào sản phẩm tạo ra (ADN).

· Các nguyên liệu được tổng hợp liên kết tạo mạch bằng liên kết hóa trị.

· Mạch pôlinuclêôtit được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường xoắn với mạch pôlinuclêôtit gốc tạo phân tử ADN mới.
	· Xảy ra ở ribôxôm của tế bào chất.
· Nguyên liệu sử dụng là các axit amin của môi trường nội bào.
· Quá trình xảy ra lần lượt theo chiều dài của mạch pôliribônuclêôtit của phân tử mARN.
· Các ribônuclêôtit trên các bộ ba đối mãcủa các tARN khớp mã với các ribônuclêôtit của các bộ ba mã sao của mARN theo nguyên tắc bổ sung (A – U, G – X).
· Mỗi bộ ba mã sao mã hóa 1 axit amin (ngoại trừ bộ ba cuối cùng).
· Axit amin mở đầu được giải mã không tham gia vào thành phần phân tử prôtêin được tổng hợp.
· Các nguyên liệu được tổng hợp liên kết tạo mạch bằng liên kết peptit.
· Mạch pôlipeptit được tổng hợp tách khỏi mARN và ribôxôm, tiếp tục hoàn chỉnh để hình thành phân tử prôtêin.


Câu 59 : So sánh quá trình sao mã và quá trình giải mã.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau giữa 2 quá trình :

· Đều xảy ra trong tế bào dưới sự xúc tác của men và sự hoạt hóa của năng lượng.
· Đều xảy ra với sự qui định của thông tin di truyền chứa trong phân tử ADN.
· Đều có sự tham gia của các nguyên liệu trong môi trường nội bào.
· Đều có sự tiếp xúc giữa ribônuclêôtit với nuclêôtit hoặc với ribônuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.
· Các nguyên liệu sau khi được tổng hợp đều có các liên kết hóa học nối lại với nhau tạo thành mạch.
· Sản phẩm tạo thành đều rời khỏi mạch mang thông tin tổng hợp.
· Đều có vai trò trong quá trình truyền đạt và biểu hiện tính trạng của cơ thể.
2. Những điểm khác nhau giữa 2 quá trình :

	Sao mã
	Giải mã

	· Xảy ra trên một mạch của gen trên ADN trong nhân tế bào (ngoại trừ đối với các phân tử ADN dạng vòng trong tế bào chất).

· Nguyên liệu sử dụng là các ribônuclêôtit tự do của môi trường nội bào.

· Là quá trình tổng hợp ARN.

· Quá trình xảy ra theo chiều dọc của 1 mạch pôlinuclêôtit của gen.

· Các ribônuclêôtit tự do của môi trường tiếp xúc với các nuclêôtit trên mạch gốc của gen.

· Mỗi nuclêôtit mạch gốc tổng hợp 1 ribônuclêôtit từ môi trường.

· Giữa các ribônuclêôtit được tổng hợp liên kết tạo thành mạch bằng liên kết hóa trị.

· Các nguyên liệu ribônuclêôtit được tổng hợp đều tham gia vào phân tử ARN.
	· Xảy ra ở ribôxôm của tế bào chất.

· Nguyên liệu sử dụng là các axit amin tự do của môi trường nội bào.

· Là quá trình tổng hợp prôtêin.

· Quá trình xảy ra theo chiều dọc của mạch pôliribônuclêôtit của phân tử mARN.

· Các ribônuclêôtit trên các bộ ba đối mã của các tARN khớp mã với các ribônuclêôtit của các bộ ba mã sao của mARN.

· Mỗi bộ ba mã sao của mARN mã hóa 1 axit amin (ngoại trừ bộ ba cuối cùng).

· Giữa các axit amin được tổng hợp liên kết tạo thành mạch bằng liên kết peptit.

· Trong các axit amin được tổng hợp thì axit amin mở đầu không tham gia vào phân tử prôtêin.


Câu 60 : Nêu rõ mối liên hệ giữa ADN và prôtêin trong cấu trúc và cơ chế di truyền.

Trả lời :

1. Liên hệ giữa ADN và prôtêin trong các cấu trúc di truyền :

· Trong cấu trúc của nhiễm sắc thể :

· ADN kế t hợp với một loại prôtêin là hixtôn theo tỉ lệ tương đương tạo thành nuclêôprôtêin hình thành cấu trúc sợi nhiễm sắc.
· Sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn, lấy thêm chất nền prôtêin hình thành cấu trúc crômatit của nhiễm sắc thể.
· Trong cấu trúc ADN :

Prôtêin liên kết với các vòng xoắn của ADN để ổn định và điều hòa hoạt tính của ADN.

2. Liên kết giữa ADN và prôtêin trong các cơ chế di truyền :

a. Thông qua các cơ chế di truyền cấp độ phân tử, ADN điều khiển tổng hợp prôtêin :

· Mỗi bộ ba nuclêôtit trên mạch của gen trên ADN điều khiển tổng hợp 1 axit amin của phân tử prôtêin. Trình tự sắp xếp của bộ ba nuclêôtit trên mạch gốc của gen qui định trình tự sắp xếp của các axit amin của phân tử prôtêin được tổng hợp.
· Gen trên ADN sao mã tổng hợp ARN, ARN tạo ra trực tiếp giải mã tổng hợp prôtêin.
· Những biến đổi xảy ra trong thành phần, số lượng và trật tự của các nuclêôtit trên mạch gen của ADN làm biến đổi phân tử mARN và do đó dẫn đến cấu trúc của phân tử prôtêin được tổng hợp sẽ thay đổi.
b. Prôtêin tác động lên các cơ chế di truyền của ADN :

· Prôtêin do gen điều hòa điều khiển tổng hợp có tác dụng ức chế gen khởi động.
· Một số loại prôtêin do các gen sản xuất điều khiển tổng hợp tham gia vào thành phần của các enzim xúc tác lên các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Thí dụ :
· Enzim ADN – pôlimeraza xúc tác cơ chế tự sao của các phân tử ADN.
· Enzim ARN – pôlimeraza xúc tác cơ chế sao mã của ADN.
· Một số enzim đặc hiệu xúc tác cơ chế giải mã.
Câu 63 : Nêu khái niệm và vị trí của mỗi loại bộ ba : mã gốc, mã sao và đối mã trong tế bào. Mối quan hệ giữa các bộ ba nói trên. Giải thích vì sao ở sinh vật, mã di truyền phải là mã bộ ba.

Trả lời :

1. Khái niệm và vị trí của mỗi loại bộ ba :

a. Bộ ba mã gốc :

· Là bộ ba nuclêôtit nằm trên mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN. Các bộ ba mã gốc sắp xếp theo một trình tự xác định, trật tự này qui định trật tự các axit amin trong phân tử prôtêin, do mỗi bộ ba mã gốc điều khiển tổng hợp 1 axit amin.
· Vị trí của bộ ba mã gốc nằm trên ADN có chủ yếu trong nhiễm sắc thể của nhân tế bào, một số phân tử ADN chứa bộ ba mã gốc nằm trong một số bào quan của tế bào như ti thể, lạp thể ...
b. Bộ ba mã sao :

· Là bộ ba ribônuclêôtit nằm trên phân tử mARN, mỗi bộ ba mã hóa 1 axit amin tương ứng. Trật tự các bộ ba mã sao của phân tử mARN được sao chép và được qui định từ trật tự các bộ ba mã gốc của gen tương ứng trên ADN.
· Bộ ba mã sao trên mARN có ở trong nhân tế bào, trong tế bào chất và trong một số bào quan như ti thể, lạp thể ...
c. Bộ ba đối mã :

· Là bộ ba ribônuclêôtit nằm ở một đầu của phân tử tARN. Bộ ba đối mã trực tiếp khớp mã với bộ ba mã sao trên mARN và nó qui định loại axit amin tương ứng liên kết vào đầu còn lại của tARN trong quá trình giải mã.
· Bộ ba đối mã nằm trên tARN có ở trong nhân tế bào, trong tế bào chất và trong thành phần cấu trúc của ribôxôm.
2. Mối quan hệ giữa bộ ba mã gốc, bộ ba mã sao và bộ ba đối mã :

Trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền, thông tin di truyền về cấu trúc của phân tử prôtêin được qui định bởi trật tự các bộ ba mã gốc sẽ sao chép thành trật tự các bộ ba mã sao trên mARN qua cơ chế sao mã. Trật tự các bộ ba mã sao sau đó trực tiếp giải mã và tổng hợp trật tự các axit amin của prôtêin sau khi đã xảy ra khớp mã với các bộ ba đối mã theo nguyên tắc bổ sung.

3. Ở sinh vật, mã di truyền phải là mã bộ ba :

Phân tử ADN được cấu tạo bằng 4 loại nuclêôtit khác nhau là A, T, G, X còn trong thành phần của prôtêin ở cơ thể sinh vật có đến 20 loại axit amin khác nhau.

· Nếu mã di truyền là mã bộ 1, tức mỗi loại nuclêôtit mã hóa 1 loại axit amin thì 4 loại nuclêôtit chỉ mã hóa 4 loại axit amin khác nhau mà thôi.

· Nếu mã di truyền là mã bộ 2, tức 2 nuclêôtit mã hóa 1 axit amin thì với 4 loại nuclêôtit hình thành 42 = 16 kiểu bộ 2 tức cũng chỉ mã hóa 16 loại axit amin khác nhau mà thôi.

· Nếu mã di truyền là mã bộ 3 thì 4 loại nuclêôtit hình thành 43 = 64 kiểu bộ ba.

Trên thực tế có loại bộ ba không trực tiếp mã hóa các axit amin và có loại axit amin lại được mã hóa bởi vài kiểu bộ ba khác. Do vậy số kiểu bộ ba phải nhiều hơn 20 mới có khả năng mã hóa đủ 20 loại axit amin. Vì vậy mã di truyền chỉ có thể là mã bộ ba.

Câu 64 : Trình bày vai trò của tế bào chất trong các hoạt động di truyền.

Trả lời :

1. Vai trò của tế bào chất đối với các hoạt động di truyền qua nhân (di truyền qua nhiễm sắc thể) :

a. Đối với các hoạt động di truyền ở cấp độ phân tử :

· Tế bào chất cung cấp nguồn nguyên liệu và năng lượng cho các hoạt động của ADN :
· Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp nuclêôtit hay ribônuclêôtit dùng vào quá trình tự sao và sao mã của ADN.
· Cung cấp prôtêin để cấu trúc thành các men pôlimeraza xúc tác cho ADN tự sao, sao mã.
· Cung cấp axit amin, men và năng lượng ATP để thực hiện quá trình giải mã.
· Là nơi xảy ra quá trình tổng hợp prôtêin.
b. Đối với các hoạt động di truyền ở cấp độ tế bào :

· Tế bào chất cung cấp prôtêin để hình thành thoi vô sắc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân li của nhiễm sắc thể về hai cực của tế bào trong quá trình phân bào.
· Là nơi xảy ra các hoạt động của nhiễm sắc thể như tiếp hợp, xếp trên thoi vô sắc, phân li ...
· Góp phần vào việc hoàn thành quá trình phân bào thông qua việc phân chia tế bào chất từ tế bào mẹ cho các tế bào con.
2. Vai trò của tế bào chất đối với các hoạt động di truyền ngoài nhân :

· Tế bào chất chứa một số bào quan như lạp thể, ti thể. Trong các bào quan này có chứa các phân tử ADN dạng vòng.
· ADN dạng vòng không nằm trong nhiễm sắc thể và không tồn tại theo cặp như ADN trong nhiễm sắc thể. Lượng ADN dạng vòng ít hơn nhiều so với lượng ADN trên nhiễm sắc thể trong nhân.
· Gen trên ADN dạng vòng cũng có khả năng nhân đôi, sao mã và điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin, qua đó qui định tính trạng của cơ thể. Gen trên ADN qui định các tính trạng của con phát triển giống mẹ do hợp tử phát triển chủ yếu trong tế bào chất của trứng, tế bào chất của tinh trùng nhỏ, không đáng kể.
· Gen trên ADN dạng vòng di truyền không theo những qui luật nghiêm ngặt do quá trình phân chia chúng từ tế bào mẹ cho các tế bào con trong phân bào diễn ra bất kỳ, không chính xác tuyệt đối.
· Gen trên ADN dạng vòng có thể bị đột biến tạo ra những kiểu hình không bình thường và những đột biến đó cũng di truyền cho thế hệ sau.
Câu 65 : Vai trò của enzim trong sự trao đổi chất và năng lượng.

Trả lời :

· Enzim là những chất xúc tác sinh học cho các phản ứng tổng hợp và phân giải các chất xảy ra liên tục trong tế bào.

· Về bản chất, enzim là những phân tử prôtêin. Trong tế bào sống của cơ thể chứa rất nhiều loại enzim khác nhau và mỗi loại tham gia một phản ứng nhất định. Ngoài prôtêin, một số enzim còn có thêm một phần tử hữu cơ nhỏ gọi là côenzim chứa vitamin. Côenzim có vai trò làm cầu nối giữa enzim và chất tham gia phản ứng. Côenzim còn có thể là các ion kim loại như Mg++, Fe++, Zn++, Cu++,...

· Các chất tham gia phản ứng, chịu tác dụng của enzim gọi là cơ chất.

· Cơ chế hoạt động của enzim: thoạt đầu, enzim liên kết với cơ chất để tạo thành một hợp chất trung gian gọi là “enzim – cơ chất”. Cuối phản ứng, hợp chất đó sẽ cho phân huỷ để cho sản phẩm của phản ứng và giải phóng enzim nguyên vẹn. Enzim được giải phóng lại có thể xúc tác phản ứng trên cơ chất mới.

· Đặc tính của enzim la` đẩy mạnh tốc độ phản ứng, có hoạt tính cao và có tính chuyên hoá cao.

Câu 88 : Khái niệm về đột biến gen. Giải thích nguyên nhân, cơ chế phát sinh và cơ chế biểu hiện của đột biến gen.

Trả lời :

1. Khái niệm về đột biến gen :

· Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.

· Thường gặp các dạng mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

2. Nguyên nhân, cơ chế phát sinh và cơ chế biểu hiện của đột biến gen :

a. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen :

· Đột biến gen phát sinh do các tác nhân đột biến lý hoá trong ngoại cảnh hoặc gây rối loạn trong quá trình sinh lý, hoá sinh của tế bào gây nên những sai sót trong quá trình tự nhân đôi của ADN, hoặc làm đứt phân tử ADN, hoặc nối đoạn bị đứt vào ADN ở vị trí mới.

· Đột biến gen không chỉ phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ, liều lượng của tác nhân mà còn tuỳ thuộc đặc điểm cấu trúc của gen. Có những gen bền vững, ít bị đột biến. Có những gen dễ đột biến, sinh ra nhiều alen.

· Sự biến đổi của 1 nuclêôtit nào đó thoạt đầu xảy ra trên một mạch của ADN dưới dạng tiền đột biến. Lúc này enzim sửa chữa có thể sửa sai làm cho tiền đột biến trở lại dạng ban đầu. Nếu sai sót không được sửa chữa thì qua lần tự sao tiếp theo nuclêôtit lắp sai sẽ liên kết với nuclêôtit bổ sung với nó làm phát sinh đột biến gen.

b. Cơ chế biểu hiện của đột biến gen :

· Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được "tái bản" qua cơ chế tự nhân đôi của ADN.

· Nếu đột biến phát sinh trong giảm phân, nó sẽ xảy ra ở một tế bào sinh dục nào đó (đột biến giao tử), qua thụ tinh đi vào hợp tử. Nếu đó la` đột biến trội, nó sẽ biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể mang đột biến đó. Nếu đó la` đột biến lặn, nó sẽ đi vào hợp tử trong cặp gen dị hợp và bị gen trội tương ứng át đi. Qua giao phối, đột biến lặn tiếp tục tồn tại trong quần thể ở trạng thái dị hợp và không biểu hiện. Nếu gặp tổ hợp đồng hợp thì nó mới biểu hiện thành kiểu hình.

· Khi đột biến xảy ra trong nguyên phân, nó sẽ phát sinh trong một tế bào sinh dưỡng (đột biến xôma) rồi được nhân lên trong một mô, có thể biểu hiện ở một phần cơ thể, tạo nên thể khảm. Ví dụ trên một cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa đỏ. Đột biến xôma có thể được nhân lên bằng sinh sản sinh dưỡng nhưng không thể di truyền qua sinh sản hữu tính.

· Nếu đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, trong giai đoạn 2 – 8 tế bào (đột biến tiền phôi) thì nó sẽ đi vào quá trình hình thành giao tử và truyền qua thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính.

Câu 89 : Trình bày hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen. Phân biệt đột biến và thể đột biến.

Trả lời :
1. hậu quả của đôt biến gen

- Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc mARN biến đổi cấu trúc prôtêin thay đổi đột ngột về 1 hay 1 số tính trạng

-Đa số có hại ,giảm sức sống ,gen đột biến làm rối loạn qt sinh tổng hợp prôtêin

- một số có lợi hoặc trung tính

2. vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

- Đối với tiến hoá: Làm xuất hiện alen mới → Cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá 

- Đối với thực tiễn: Cung cấp nguyên liệu cho tạo giống.
1. Hậu quả của đột biến gen :

· Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc sẽ dẫn tới sự biến đổi trong cấu trúc của ARN thông tin và cuối cùng là sự biến đổi trong cấu trúc của prôtêin tương ứng.

· Đột biến thay thế hay đảo vị trí một cặp nuclêôtit chỉ ảnh hưởng tới một axit amin trong chuỗi pôlipeptit. Đột biến mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit sẽ làm thay đổi các bộ ba mã hoá trên ADN từ điểm xảy ra đột biến cho đến cuối gen và do đó làm thay đổi cấu tạo của chuỗi pôlipeptit từ điểm có nuclêôtit bị mất hoặc thêm.

· Đột biến gen cấu trúc biểu hiện thành một biến đổi đột ngột gián đoạn về một hoặc một số tính trạng nào đó, trên một hoặc một số ít cá thể nào đó.

· Đột biến gen gây rối loạn trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, đặc biệt la` đột biến ở các gen quy định cấu trúc các enzim, cho nên đa số đột biến gen thường có hại cho cơ thể. Tuy nhiên, có những đột biến gen là trung tính (không có hại, cũng không có lợi), một số ít trường hợp là có lợi.

2. Ý nghĩa của đột biến gen : 

Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa vì :

· Tuy đa số đột biến gen có hại cho bản thân sinh vật, nhưng đột biến làm tăng sự sai khác giữa các cá thể, tạo nhiều kiểu gen, kiểu hình mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên, có ý nghĩa đối với tiến hóa sinh giới.

· Trong các loại đột biến, đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu vì so với đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể.

a. Phân biệt đột biến và thể đột biến :

b. Đột biến :

Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử (ADN) hoặc cấp độ tế bào (NST).

c. Thể đột biến :

Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.

Câu 90 : Hãy phân tích để chứng minh rằng đột biến gen tuy phần lớn là có hại đối với cơ thể nhưng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa.

Trả lời :

· Phần lớn đột biến gen có hại cho cơ thể vì nó phá vỡ sự hài hòa trong kiểu gen, trong nội bộ cơ thể, giữa cơ thể với môi trường, đã hình thành qua chọn lọc tự nhiên lâu đời.

· Trong môi trường quen thuộc, thể đột biến thường tỏ ra có sức sống kém hoặc kém thích nghi so với dạng gốc. Nhưng đặt vào điều kiện mới, nó có thể tỏ ra thích nghi hơn. Như vậy, khi môi trường thay đổi, thể đột biến có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó.

Thí dụ : Trong môi trường không có DDT thì dạng ruồi có đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm hơn dạng bình thường, nhưng khi phun DDT thì đột biến này lại có lợi cho ruồi.

· Phần lớn alen đột biến là alen lặn, xuất hiện ở một giao tử nào đó, bên cạnh gen trội nên không  biểu hiện kiểu hình. Trải qua giao phối, alen lặn nhân lên thành đồng hợp và biểu hiện kiểu hình.

· Giá trị đột biến có thể thay đổi tùy tổ hợp gen : một đột biến nằm trong tổ hợp này là có hại nhưng đặt trong sự tương tác với các gen trong một tổ hợp khác nó có thể trở nên có lợi.

· Nhờ giao phối, đột biến gen phát tán trong quần thể tạo ra vô số biến dị tổ hợp. Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp, biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp, cả hai tạo nên vốn gen của quần thể.

· Đặc biệt đột biến gen phổ biến hơn đột biến NST, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể. Các nòi các loài phân biệt nhau thường không phải bằng một vài đột biến lớn mà bằng sự tích lũy nhiều đột biến nhỏ.

· Tiến hóa không chỉ sử dụng các đột biến mới xuất hiện, mà còn huy động kho dự trữ các gen đột biến đã phát sinh từ lâu nhưng tiềm ẩn ở trạng thái dị hợp.

II. SINH HỌC TẾ BÀO

1. Tế bào là gì? Tế bào gồm những thành phần nào? Nêu cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào?

2. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể (NST) ở sinh vật nhân thực?

Trả lời :

1. Cấu tạo của nhiễm sắc thể :

Nhiễm sắc thể là những cấu trúc nằm trong nhân tế bào, có khả năng nhuộm màu đặc trưng bằng thuốc nhuộm kiềm tính.

a. Hình thái của nhiễm sắc thể :

· Nhiễm sắc thể được nhìn thấy rõ nhất ở kỳ giữa của quá trình phân bào, lúc này các nhiễm sắc thể đang ở trạng thái co xoắn cực đại và có dạng đặc trưng.
· Ở trạng thái co xoắn cực đại, nhiễm sắc thể có thể có nhiều hình dạng khác nhau : hình hạt, hình que hay hình chữ V, chiều dài từ 0,2 – 50 micrômet, đường kính từ 0,2 – 2 micrômet.
b. Cấu tạo của nhiễm sắc thể :

· Cấu tạo hiển vi :

· Mỗi nhiễm sắc thể thường gồm có 2 cánh nằm ở hai bên. Giữa hai cánh có một eo thắt lại gọi là eo sơ cấp. Tại eo sơ cấp có tâm động. Tâm động là trung tâm vận động, là điểm trượt của nhiễm sắc thể trên dây thoi vô sắc giúp nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.
· Ở một số nhiễm sắc thể, trên một cánh còn có eo thứ hai, gọi là eo thứ cấp. Có người cho rằng, eo thứ cấp là nơi tổng hợp rARN, trước khi đi ra tế bào chất để góp phần tạo ra ribôxôm, chúng tạm thời tích tụ ở eo này và tạo thành nhân con.
· Cấu tạo siêu hiển vi :

· Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ chất nhiễm sắc với chủ yếu gồm 2 thành phần là axit đêôxiribônuclêic và một loại prôtêin có tên là hixtôn.
· Đơn vị cơ bản cấu tạo nhiễm sắc thể là chuỗi nuclêôxôm. Mỗi nuclêôxôm là một khối dạng cầu, bên trong chứa 8 phần tử hixtôn, bên ngoài được quấn quanh bởi 1 đoạn ADN chứa khoảng 140 cặp nuclêôtit. Giữa 2 nuclêôxôm kế tiếp là một đoạn ADN nối dài 15 đến 100 cặp nuclêôtit và một phân tử hixtôn.
· Tổ hợp ADN với hixtôn trong chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi cơ bản có đường kính khoảng 100 A0. Sợi cơ bản xoắn lại một lần nữa tạo nên sợi nhiễm sắc có đường kính 25 A0, sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn hình thành cấu trúc crômatit có đường kính khoảng 7000 A0.
2. Chức năng của nhiễm sắc thể :

Nhiễm sắc thể có 2 chức năng cơ bản sau :

· Nhiễm sắc thể chứa ADN mang gen nên được xem là nơi bảo quản thông tin di truyền.

· Nhiễm sắc thể có khả năng truyền thông tin di truyền qua các thế hệ :

· Thông qua các cơ chế nhân đôi, phân li và tổ hợp nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, thông tin di truyền của nhiễm sắc thể được truyền tử tế bào này sang tế bào khác và từ cơ thể này sang cơ thể khác của loài.

· ADN trên nhiễm sắc thể còn thực hiện sao mã tổng hợp ARN, thông qua đó điều khiển giải mã tổng hợp prôtêin. Prôtêin được tổng hợp sẽ tương tác với môi trường biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

3. Tại sao nói NST là cơ sở vật chất di truyền ở mức độ tế bào?

4. Nêu những điểm khác nhau giữa vật chất di truyền của sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với NST sinh vật nhân thực?

5. Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian?

6. Trình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực?

7. Trình bày diễn biến của quá trình nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì? Trong quá trình nguyên phân sự kiện nào là quan trọng nhất, hãy lí giải lựa chọn đó?

Trả lời :

Nguyên phân là hình thức phân bào xảy ra ở hầu hết các tế bào trong cơ thể, ngoại trừ các tế bào sinh dục ở vùng chín (tế bào sinh giao tử).

Cơ chế của nguyên phân diễn biến qua 5 kỳ : kỳ trung gian, kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Trong đó kỳ trung gian được xem là giai đoạn chuẩn bị, các kỳ còn lại được xem là giai đoạn phân bào chính thức.
1. Kỳ trung gian :

· Trung thể tự nhân đôi tạo 2 trung tử di chuyển dần về hai cực của tế bào.

· Nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh. Mỗi nhiễm sắc thể tự nhân đôi thành một nhiễm sắc thể kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau, đính nhau ở tâm động.

· Màng nhân và nhân con bắt đầu tan dần.

2. Kỳ trước (còn gọi là kỳ đầu) :

· Hai trung tử đã nằm ở 2 cực của tế bào, một thoi vô sắc bắt đầu hình thành giữa hai trung tử lan dần vào giữa.
· Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn lại và hiện rõ dần.
· Màng nhân và nhân con biến mất hoàn toàn.
3. Kỳ giữa :

· Thoi vô sắc trở nên hoàn chỉnh.
· Bộ nhiễm sắc thể 2n kép trong tế bào co xoắn tối đa, có hình dạng đặc trưng chuyển về xếp dàn đều 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
4. Kỳ sau :

· Mỗi nhiễm sắc thể kép trong bộ nhiễm sắc thể kép 2n của tế bào tự tách ra ở tâm động thành 2 nhiễm sắc thể đơn. Các nhiễm sắc thể đơn tạo ra phân li đồng đều trên thoi vô sắc về 2 cực của tế bào.
· Do hiện tượng nhân đôi nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian kết hợp với phân li của nhiễm sắc thể ở kỳ sau dẫn đến vào giai đoạn này ở mỗi cực của tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n, trạng thái đơn.
5. Kỳ cuối :

· Thoi vô sắc tan dần và biến mất.
· Bộ nhiễm sắc thể đơn, 2n trong tế bào con tháo xoắn, trở về dạng sợi mảnh.
· Màng nhân và nhân con hình thành trở lại.
· Tế bào chất phân chia và hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con. Mỗi tế bào con có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) giống hệt bộ nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ lúc đầu.
8. Tại sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?

9. Trình bày diễn biến quá trình giảm phân? Trong quá trình giảm phân sự kiện nào là quan trọng nhất, hãy lí giải lựa chọn đó? Ý nghĩa của giảm phân?
Trả lời :

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào sinh giao tử (tế bào sinh dục ở vùng chín của ống dẫn sinh dục).

Cơ chế của quá trình giảm phân diễn biến qua 2 lần phân bào. Trong mỗi lần phân bào đều gồm có giai đoạn chuẩn bị (kỳ trung gian) và giai đoạn phân bào chính thức (kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối).

1. Lần phân bào I :

a. Kỳ trung gian I :

· Trung thể tự nhân đôi thành 2 trung tử di chuyển dần về 2 cực tế bào.
· Bộ nhiễm sắc thể 2n trong tế bào ở dạng sợi mảnh. Mỗi nhiễm sắc thể tự nhân đôi thành một nhiễm sắc thể kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau dính nhau ở tâm động.
· Màng nhân và nhân con bắt đầu tan dần.
b. Kỳ trước I :

· Hai trung tử đã nằm ở 2 cực của tế bào và một thoi vô sắc bắt đầu xuất hiện giữa hai trung tử lan dần vào giữa.
· Màng nhân và nhân con biến mất hoàn toàn.
· Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn lại và hiện rõ dần. Trong giai đoạn này xảy ra hiện tượng tiếp hợp nhiễm sắc thể : hai nhiễm sắc thể kép trong từng cặp tương đồng tiếp xúc nhau ở vị trí tương ứng nào đó rồi tách rời ra. Đôi lúc từ hiện tượng tiếp hợp này dẫn đến trao đổi chéo nhiễm sắc thể làm hoán vị gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
c. Kỳ giữa I :

· Thoi vô sắc đã hình thành hoàn chỉnh.
· Các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại, có hình dạng đặc trưng và chuyển về xếp 2 hàng (theo từng cặp tương đồng) trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
d. Kỳ sau I :

· Các nhiễm sắc thể kép không tách tâm động. Mỗi nhiễm sắc thể kép trong từng cặp tương đồng phân li về một cực tế bào.
· Tại mỗi cực tế bào, từ hiện tượng phân li này, có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) ở trạng thái kép.
e. Kỳ cuối I :

· Thoi vô sắc tan dần và biến mất.
· Bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào con giữ nguyên trạng thái co xoắn cực đại. 

· Màng nhân và nhân con hình thành trở lại.
· Tế bào chất phân chia và hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con. Mỗi tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái kép.
2. Lần phân bào II :

a. Kỳ trung gian II :

· Trung thể nhân đôi thành 2 trung tử và di chuyển về 2 cực tế bào.
· Màng nhân và nhân con tan dần.
· Bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào vẫn co xoắn cực đại (giống kỳ cuối I).
b. Kỳ trước II :

· Thoi vô sắc bắt đầu hình thành giữa 2 trung tử nằm ở 2 cực của tế bào.
· Màng nhân và nhân con biến mất hoàn toàn.
· Bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào vẫn co xoắn cực đại (giống kỳ cuối I và kỳ trung gian II).
c. Kỳ giữa II :

· Thoi vô sắc hình thành hoàn chỉnh.
· Bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào chuyển về xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
d. Kỳ sau II :

· Tâm động tách ra, bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào hình thành 2n nhiễm sắc thể đơn phân li về 2 cực tế bào.
· Do hiện tượng nhân đôi 1 lần (ở kỳ trung gian I) kết hợp với 2 lần phân li của nhiễm sắc thể (ở kỳ sau I và kỳ sau II) nên lúc này ở mỗi cực của tế bào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n), trạng thái đơn.
e. Kỳ cuối II :

· Thoi vô sắc tan dần và biến mất.
· Màng nhân và nhân con hình thành trở lại.
· Tế bào chất phân chia và hình thành vách ngăn chia mỗi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.
· Bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái đơn trong mỗi tế bào con tháo xoắn, tạo dạng sợi mảnh.
· Kết quả qua 2 lần phân chia của giảm phân, mỗi tế bào mẹ lưỡng bội hình thành 4 tế bào con, mỗi tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, giảm một nửa so với ở tế bào mẹ.
10. Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân? 

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Đều diễn biến qua các kỳ tương tự : kỳ trung gian, kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối.

· Nhiễm sắc thể xảy ra những biến đổi mang tính chu kỳ tương tự nhau như : tự nhân đôi, đóng xoắn, xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về các cực của tế bào, tháo xoắn.

· Sự biến đổi các thành phần khác của tế bào như : màng nhân, nhân con, trung thể, thoi vô sắc, tế bào chất, vách ngăn tế bào tương tự nhau.

· Đều là những cơ chế có tác dụng góp phần tạo ra sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ của loài.

2. Những điểm khác nhau :

	Nguyên phân
	Giảm phân

	· Xảy ra ở hầu hết các tế bào của cơ thể, trừ các tế bào sinh giao tử (tế bào sinh dục ở vùng chín).
· Chỉ có 1 lần phân bào.
· Chỉ có 1 lần nhiễm sắc thể tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và phân li về 2 cực của tế bào.
· Vào kỳ trước : không xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể.
· Vào kỳ giữa : bộ nhiễm sắc thể 2n trong tế bào xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
· Vào kỳ sau : có hiện tượng tách tâm động, nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào của trạng thái đơn, hình thành ở mỗi cực tế bào bộ nhiễm sắc thể đơn, lưỡng bội.
· Vào kỳ cuối : bộ nhiễm sắc thể trong tế bào con duỗi ra dạng sợi mảnh.
· Kết quả : 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 2 tế bào con đều có 2n nhiễm sắc thể.
	· Xảy ra ở các tế bào sinh giao tử.
· Xảy ra 2 lần phân bào.
· Có 2 lần nhiễm sắc thể tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và phân li về 2 cực của tế bào.
· Vào kỳ trước I : xảy ra tiếp hợp và đôi lúc dẫn đến trao đổi chéo giữa 2 crômatit trong từng cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.
· Vào kỳ giữa I : bộ nhiễm sắc thể kép 2n trong tế bào xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
· Vào kỳ sau I : không có hiện tượng tách tâm động, nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào ở trạng thái kép, hình thành ở mỗi cực tế bào bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội.
· Vào kỳ cuối I : bộ nhiễm sắc thể trong tế bào con vẫn co xoắn cực đại.
· Kết quả : 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 4 tế bào con đều có chứa n nhiễm sắc thể.


11. Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các nhiễm sắc thể?

12. Khái niệm đột biến cấu trúc NST? Phân biệt các dạng đột biến cấu trúc NST?

Trả lời :

1. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể :

· Là những biến đổi về cấu trúc của nhiễm sắc thể.
· Loại đột biến này bao gồm 4 dạng là : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
2. Cơ chế và hậu quả :

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là các tác nhân gây đột biến trong ngoại cảnh hoặc tế bào đã làm cho NST bị đứt gãy hoặc ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi của NST, trao đổi chéo của các crômatit. Có những dạng sau đây :
· Mất đoạn:
Đoạn bị mất có thể nằm ở đầu mút một cánh của NST hoặc ở khoảng giữa đầu mút và tâm động. Đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST. Đột biến mất đoạn thường gây chết hoặc làm giảm sức sống. Ở người, NST 21 bị mất đoạn sẽ gây ung thư máu. Ở ngô và ruồi giấm hiện tượng mất đoạn nhỏ không làm giảm sức sống kể cả ở thể đồng hợp, vì vậy người ta đã vận dụng hiện tượng mất đoạn để loại ra khỏi NST những gen không mong muốn.

· Lặp đoạn :

Một đoạn nào đó của NST có thể được lặp lại một lần hay nhiều lần, sự lặp đoạn làm tăng số lượng gen cùng loại. Đột biến lặp đoạn có thể do đoạn NST bị đứt được nối xen vào NST tương đồng hoặc do NST tiếp hợp không bình thường, do trao đổi chéo không đều giữa các crômatit. Đột biến lặp đoạn làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. Ở ruồi giấm, lặp đoạn 2 lần trên NST X làm cho mắt lồi thành mắt dẹt, lặp đoạn 3 lần làm cho mắt càng dẹt. Có trường hợp lặp đoạn làm tăng cường độ biểu hiện của tính trạng. Ở đại mạch có đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính của Emzim amilaza, rất có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia.

· Đảo đoạn :

Một đoạn NST bị đứt rồi quay ngược lại 180o và gắn vào chỗ bị đứt làm thay đổi trật tự phân bố gen trên NST. Đoạn bị đảo ngược có thể chứa hoặc không chứa tâm động , có thể đảo đoạn trong, đảo đoạn ngoài, đảo đoạn trên cánh bé hoặc cánh lớn của NST. Đột biến đảo đoạn thường ít ảnh hưởng tới sức sống của cá thể vì vật chất di truyền không bị mất đi, góp phần tăng cường sự khai thác giữa các NST tương ứng trong các nòi thuộc cùng một loài.

· Chuyển đoạn:

Hiện tượng chuyển đoạn có thể diễn ra trong cùng một NST hoặc giữa 2 NST không tương đồng. Một đoạn NST này bị đứt ra và gắn vào một NST khác hoặc cả hai NST khác cặp cùng đứt một đoạn nào đó rồi trao đổi đoạn bị đứt với nhau. Như vậy có thể thấy có hai kiểu chuyển đoạn là chuyển đoạn không tương hỗ và chuyển đoạn tương hỗ. Sự chuyển đoạn làm phân bố lại các gen trong phạm vi một cặp NST hay giữa các NST khác nhau tạo ra nhóm gen liên kết mới. Đột biến chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản. Tuy vậy, trong thiên nhiên hiện tượng chuyển đoạn nhỏ khá phổ biến ở các loài chuối, đậu, lúa...Người ta đã chuyển những nhóm gen mong muốn từ NST của loài này sang NST của loài khác.
13. Nêu nguyên nhân, cơ chế phát sinh, hậu quả, vai trò của các dạng đột biến cấu trúc NST?

Trả lời

- Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

-  Nguyên nhân chung: do các tác nhân vật lí, hóa chất độc hại, virút..hoặc biến đổi sinh lí nội bào.

	dạng đột biến
	Nguyên nhân và cơ chế phát sinh
	Hậu quả
	Vai trò

	1. mất đoạn
	- sự rơi rụng từng đoạn NST, làm giảm số lưọng gen trên đó; - sự bắt cặp không đều đẫn đến trao đổi chéo không cân làm NST mất đoạn.
	thường gây chết, mất đoạn nhỏ không ảnh hưởng

VD: mất đoạn NST 22 ở người gây ung thư máu
	- Vận dụng đột biến làm mất đoạn nhỏ để loại bỏ những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, lập bản đồ gen người.

	2. lặp đoạn
	- 1 đoạn NST bị lặp lại 1 lần hay nhiều lần làm tăng số lưọng gen trên đó; 

- Sự bắt cặp không đều dẫn đến trao đổi chéo không cân có thể làm cho NST lặp đoạn.
	Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng

VD: lặp đoạn ở ruồi giấm gây hiện tượng mắt lồi , mắt dẹt; lặp đoạn ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amylaza.
	- lặp đoạn dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các gen mới cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.

	3. Đảo đoạn
	1 đoạn NST bị đứt ra rồi quay ngược 1800 làm thay đổi trình tự gen trên đó.
	Có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến sức sống.

VD: ở ruồi giấm thấy có 12 dạng đảo đoạn liên quan đến khả năng thích ứng nhiệt độ khác nhau của môi trường
	- cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

	4. chuyển đoạn
	Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng ( sự chuyển đổi gen giữa các nhóm liên kết ); hoặc là sự hợp nhất của các NST
	- chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản. 

- chuyển đoạn nhỏ ít ảnh hưởng đến sức sống
	- Có vai trò trong quá trình hình thành loài mới.

- Sử dụng các dòng côn trùng mang chuyển đoạn để phòng trừ sâu hại.


14. Một NST có thể đứt ra thành nhiều đoạn, sau đó nối lại không giữ cấu trúc cũ mà tạo nên các dạng khác nhau, đó là những dạng nào?

15. Nêu khái niệm, các dạng, nguyên nhân, cơ chế hình thành, hậu quả và vai trò của lệch bội?

16. Thể đa bội là gì? Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Cơ chế hình thành đa bội?

17. Nêu hậu quả và vai trò của đa bội thể?

18. Phân biệt thể lệch bội và thể đa bội?

19. Đột biến xảy ra ở mức NST có những dạng chính nào? Phân biệt các dạng và cơ chế hình thành, vai trò và hậu quả?
20. Phân biệt lệch bội và đa bội?
Trả lời:

	
	Lệch bội
	Đa bội

	1. Khái niệm
	Là đột biến làm biến đổi số lượng NST chỉ xảy ra ở 1 hay 1 số cặo NST tương đồng

·  gồm : + thể không nhiễm

               + thể một nhiễm

               + thể một nhiễm kép

               + thể ba nhiễm

               + thể bốn nhiễm

               + thể bốn nhiễm kép
	Bao gồm 2 loại:

- Tự đa bội: là sự tăng số NST đơn bội của cùng 1 loài lên một số nguyên lần. Người ta chia làm 2 dạng: Đa bội chẵn (4n ,6n, 8n...) và đa bội lẻ (3n ,5n, 7n…)

- Dị đa bội (thể song nhị bội): là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong một tế bào.

	2. cơ chế phát sinh


	* trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội

* trong nguyên phân ( tế bào sinh dưỡng ) : một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm
	* Tự đa bội: 

- thể tam bội: sự kết hợp của giao tử n và giao tử 2n trong thụ tinh

- thể tứ bội: sự kết hợp giữa 2 giao tư 2n hoặc cả bộ NST không phân li trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử

* Dị đa bội: phát sinh ở con lai khác loài ( lai xa) đa bội hóa.

	3. Hậu quả
	mất cân bằng toàn bộ hệ gen, thường giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản hoặc chết
	- tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt

- các thể tự đa bội lẻ không sinh giao tử bình thường

- khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật

	4. ý nghĩa


	- Cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá

- sử dụng lệch bội để đưa các NST theo ý muốn vào 1 giống cây trồng nào đó.

- Sử dụng lệch bội để xác định vị trí của gen trên NST.
	- Có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa, góp phần hình thành loài mới chủ yếu ở thực vật có hoa.


Câu 23 : Giải thích những đặc điểm về cấu tạo và hoạt động của nhiễm sắc thể phù hợp với chức năng của nó.

Trả lời :

Nhiễm sắc thể có 2 chức năng : vừa bảo quản thông tin di truyền, vừa truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ khác nhau.

1. Các đặc điểm phù hợp với chức năng bảo quản thông tin di truyền của nhiễm sắc thể :

· Nhiễm sắc thể chứa ADN, ADN mang thông tin di truyền. Trừ một phần nhỏ các tính trạng di truyền do gen nằm trên ADN trong tế bào chất, phần lớn các tính trạng của cơ thể được qui định bởi các gen nằm trên ADN của nhiễm sắc thể.
· Thông tin di truyền của gen trên ADN được đặc trưng bởi trình tự các bộ ba nuclêôtit kế tiếp nhau của mạch pôlinuclêôtit, mỗi bộ ba điều khiển tổng hợp 1 axit amin, mỗi gen cấu trúc qui định cấu trúc của mỗi loại phân tử prôtêin được tổng hợp, từ đó qui định loại tính trạng đặc trưng của cơ thể.
· Những biến đổi về số lượng và cấu trúc của nhiễm sắc thể và của gen trên nhiễm sắc thể đều dẫn đến những biến đổi ở các tính trạng di truyền.
2. Các đặc điểm phù hợp với chức năng truyền đạt thông tin di truyền của nhiễm sắc thể :

a. Ở cấp độ tế bào :

· Nhiễm sắc thể có khả năng tự nhân đôi dựa trên cơ sở tự nhân đôi của ADN trong nó. Quá trình này xảy ra ở kỳ trung gian, giữa hai lần phân bào, lúc nhiễm sắc thể ở trạng thái duỗi cực đại.
· Ở những loài sinh sản hữu tính giao phối, sự tự nhân đôi của từng nhiễm sắc thể kết hợp với sự phân li chúng trong phát sinh giao tử cùng với sự tổ hợp của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình thụ tinh là cơ chế của sự truyền đạt thông tin di truyền ở cấp độ tế bào.
· Ở những loài sinh sản vô tính và sinh sản sinh dưỡng, sự nhân đôi của các nhiễm sắc thể kết hợp với sự phân li đồng đều của chúng trong nguyên phân là cơ chế của sự truyền đạt thông tin di truyền ở cấp độ tế bào.
b. Ở cấp độ phân tử :

Gen trên nhiễm sắc thể có hoạt động sao mã, thông qua quá trình này ARN do gen tổng hợp vào tế bào chất tổng hợp prôtêin, prôtêin được tổng hợp tương tác với môi trường biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Câu 24 : Tính đặc trưng và tính ổn định của bộ nhiễm sắc thể. Trình bày cơ chế của tính đặc trưng và tính ổn định của bộ nhiễm sắc thể.

Trả lời :

1. Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể :

Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào của mỗi loài sinh vật  được đặc trưng bởi số lượng, hình dạng và cấu trúc.

a. Về số lượng :

Ở mỗi loài sinh vật, số lượng của bộ nhiễm sắc thể trong tế bào có tính đặc trưng.

Thí dụ : 
Người : 2n = 46

Ruồi giấm : 2n = 8 



Đậu Hà Lan : 2n = 14

Gà : 2n = 78



Lợn : 2n = 38

b. Về hình dạng :

Trong tế bào của mỗi loài sinh vật, các nhiễm sắc thể xếp theo từng cặp, hầu hết là những cặp tương đồng. Hình dạng của các cặp nhiễm sắc thể trong tế bào ở mỗi loài cũng mang tính đặc trưng.

Thí dụ : Ở ruồi giấm, trong tế bào sinh dưỡng có 4 cặp nhiễm sắc thể gồm 3 cặp nhiễm sắc thể thường (2 cặp có hình chữ V, 1 cặp có hình hạt) và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính (ở cá thể cái có 2 chiếc hình que, ở cá thể đực có 1 chiếc hình que và 1 chiếc hình móc).

c. Về cấu trúc :

Cấu trúc của nhiễm sắc thể thể hiện ở thành phần, số lượng và trật tự của các gen trên nhiễm sắc thể trong tế bào của mỗi loài cũng mang tính đặc trưng.

2. Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể :

Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào của mỗi loài sinh vật được ổn định về số lượng, hình dạng và cấu trúc qua các thế hệ tế bào của cùng một cơ thể và qua các thế hệ cơ thể khác nhau của loài.

3. Cơ chế của tính đặc trưng và ổn định của bộ nhiễm sắc thể :

a. Ở các loài sinh sản vô tính :

Sự nhân đôi kết hợp với phân li đồng đều của nhiễm sắc thể về 2 cực của tế bào trong quá trình nguyên phân là cơ chế giúp bộ nhiễm sắc đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể.

b. Ở các loài sinh sản hữu tính :

Bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa 3 cơ chế : nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

· Qua giảm phân : bộ nhiễm sắc thể phân li dẫn đến hình thành các giao tử đơn bội.

· Trong thụ tinh : sự kết hợp giữa các giao tử khác giới cùng loài dẫn đến tái tổ hợp nhiễm sắc thể và hình thành bộ nhiễm sắc thể 2n trong các hợp tử.

· Qua nguyên phân : hợp tử phát triển thành cơ thể trưởng thành. Trong nguyên phân có sự kết hợp giữa nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể sắc về 2 cực tế bào giúp cho bộ nhiễm sắc thể 2n được duy trì ổn định từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác của cơ thể.

Câu 25 : Những đặc tính chứng tỏ nhiễm sắc thể là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền. Do đâu mà nhiễm sắc thể chứa được phân tử ADN dài hơn rất nhiều so với nó?

Trả lời :

1. Những đặc tính chứng tỏ nhiễm sắc thể là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền :

a. Những đặc tính về cấu trúc :

Nhiễm sắc thể gồm 2 thành phần hóa học tương đương nhau là prôtêin và ADN. Phân tử ADN tạo nên phần lồi lõm của nhiễm sắc thể. Trên phân tử ADN chứa gen mang thông tin di truyền dưới dạng trình tự các bộ ba nuclêôtit trên mạch pôlinuclêôtit, từ đó qui định trình tự các axit amin của phân tử prôtêin, hình thành tính trạng của cơ thể.
Do cấu trúc như vậy, nên nhiễm sắc thể được xem có chức năng chứa đựng và bảo quản thông tin di truyền.

b. Những đặc điểm hoạt động sinh học :

Nhiễm sắc thể có vai trò truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể khác nhau thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế nhân đôi, phân li và tái tổ hợp của nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

· Trong nguyên phân : cơ chế nhân đôi kết hợp với phân li đồng đều của nhiễm sắc thể về 2 cực của tế bào giúp cho sự giống nhau về thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào của cùng một cơ thể.

· Trong giảm phân : cơ chế nhân đôi một lần kết hợp 2 lần phân li của nhiễm sắc thể dẫn đến tạo ra các giao tử đơn bội.

· Trong thụ tinh : cơ chế tái tổ hợp giữa 2 bộ nhiễm sắc thể đơn bội của 2 giao tử khác giới cùng loài giúp tái tạo bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội đặc trưng của loài. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền qua các thế hệ cơ thể của loài.

2. Nhiễm sắc thể chứa đựng phân tử ADN dài hơn nó :

Do cấu trúc xoắn đặc biệt của nhiễm sắc thể :

· Đơn vị cấu tạo của nhiễm sắc thể là các nuclêôxôm liên kết thành chuỗi. Mỗi nuclêôxôm có cấu trúc dạng khối cầu gồm 8 phân tử hixtôn liên kết nhau. Các nuclêôxôm được quấn và nối nhau bởi các đoạn phân tử ADN hình thành sợi cơ bản có đường kính khoảng 100 A0.

· Sợi cơ bản xoắn lại hình thành sợi nhiễm sắc thể có đường kính khoảng 250 A0.

· Sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn và lấy thêm chất nền prôtêin hình thành cấu trúc crômatit, có đường kính khoảng 7000 A0.

Câu 30 : Trình bày biến đổi và hoạt động của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và trong giảm phân. So sánh 2 quá trình biến đổi và hoạt động đó của nhiễm sắc thể.

Trả lời :

1. Biến đổi và hoạt động của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và trong giảm phân :

a. Trong nguyên phân : Diễn biến qua các kỳ :
· Kỳ trung gian :
· Các nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh.
· Mỗi nhiễm sắc thể đều tự nhân đôi thành một nhiễm sắc thể kép, gồm 2 crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.
· Kỳ trước :
Các nhiễm sắc thể kép trong tế bào bắt đầu co xoắn lại và hiện rõ dần.

· Kỳ giữa :
Bộ nhiễm sắc thể 2n kép trong tế bào co xoắn cực đại, có hình dạng đặc trưng và chuyển về xếp dàn đều 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

· Kỳ sau :
· Mỗi nhiễm sắc thể 2n kép trong bộ nhiễm sắc thể kép 2n của tế bào tách ra ở tâm động thành 2 nhiễm sắc thể đơn và phân li đồng đều trên thoi vô sắc về 2 cực của tế bào.
· Hình thành ở mỗi cực của tế bào bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, trạng thái đơn.
· Kỳ cuối :
Các nhiễm sắc thể đơn trong bộ lưỡng bội của tế bào con duỗi ra dạng sợi mảnh.

b. Trong giảm phân : Nhiễm sắc thể biến đổi và hoạt động qua 2 lần phân bào :
· Lần phân bào I :
· Kỳ trung gian I :
· Các nhiễm sắc thể có dạng sợi mảnh.
· Mỗi nhiễm sắc thể đều tự nhân đôi thành một nhiễm sắc thể kép, gồm 2 crômatit giống hệt, dính nhau ở tâm động.
· Kỳ trước I :
· Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn lại và hiện rõ dần.
· Xảy ra tiếp hợp nhiễm sắc thể : hai nhiễm sắc thể trong từng cặp tương đồng tiếp xúc nhau rồi tách rời ra.
· Đôi lúc hiện tượng tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo nhiễm sắc thể làm hoán vị gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
· Kỳ giữa I :
Các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại, có hình dạng đặc trưng và chuyển về xếp thành 2 hàng (theo từng cặp tương đồng) trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

· Kỳ sau I :
Mỗi nhiễm sắc thể kép trong từng cặp tương đồng không tách tâm động mà phân li nguyên vẹn về 1 cực tế bào, hình thành ở mỗi cực tế bào bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái kép.

· Kỳ cuối I :
Bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào con giữ nguyên trạng thái co xoắn cực đại.

· Lần phân bào II :
· Kỳ trung gian II và kỳ trước II :
Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giống ở kỳ cuối I.

· Kỳ giữa II :
Bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội trong tế bào xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

· Kỳ sau II :
· Tâm động tách ra, bộ nhiễm sắc thể kép đơn bội trong tế bào hình thành 2n nhiễm sắc thể đơn phân li về 2 cực của tế bào.
· Mỗi cực của tế bào có n nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn.
· Kỳ cuối II :
Bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái đơn trong tế bào con tháo xoắn, duỗi ra tạo dạng sợi mảnh.

2. So sánh biến đổi và hoạt động của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và trong giảm phân :

a. Những điểm giống nhau :

· Nhiễm sắc thể đều hoạt động trải qua các kỳ tương tự : kỳ trung gian, kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối.
· Nhiễm sắc thể đều có các biến đổi mang tính chu kỳ giống nhau như : tự nhân đôi, co xoắn, xếp trên mặp phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về 2 cực tế bào, tháo xoắn.
b. Những điểm khác nhau :

	Trong nguyên phân
	Trong giảm phân

	· Diễn biến qua 1 lần phân bào.

· Chỉ có 1 lần nhiễm sắc thể tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và phân li về 2 cực của tế bào.

· Kỳ trước : không xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể.

· Kỳ giữa : bộ nhiễm sắc thể kép, 2n trong tế bào xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

· Kỳ sau : có hiện tượng tách tâm động, nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào ở trạng thái đơn, hình thành ở mỗi cực tế bào bộ nhiễm sắc thể đơn, lưỡng bội.

· Kỳ cuối : bộ nhiễm sắc thể trong tế bào con duỗi ra tạo dạng sợi mảnh.
	· Diễn biến qua 2 lần phân bào.

· Có 2 lần nhiễm sắc thể tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và phân li về 2 cực của tế bào.

· Kỳ trước I : xảy ra tiếp hợp và đôi lúc dẫn đến trao đổi chéo giữa 2 crômatit trong từng cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.

· Kỳ giữa I : bộ nhiễm sắc thể kép, 2n trong tế bào xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

· Kỳ sau I : không có hiện tượng tách tâm động, nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào ở trạng thái kép, hình thành ở mỗi cực của tế bào bộ nhiễm sắc thể kép, đơn bội.

· Kỳ cuối I : bộ nhiễm sắc thể trong tế bào con vẫn co xoắn cực đại.


Câu 31 : Khái niệm về nhiễm sắc thể kép. Cơ chế hình thành và hoạt động của nhiễm sắc thể kép ở các tế bào bình thường trong nguyên phân và trong giảm phân.

Trả lời :

1. Khái niệm và cơ chế hình thành nhiễm sắc thể kép :

a. Nhiễm sắc thể kép :

· Là nhiễm sắc thể gồm 2 crômatit giống hệt nhau dính nhau ở tâm động, mang tính chất một nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ hoạt động như một thể thống nhất.
b. Cơ chế hình thành nhiễm sắc thể kép :

· Nhiễm sắc thể kép được hình thành từ sự nhân đôi của nhiễm sắc thể mà cơ sở là sự nhân đôi của ADN trong nhiễm sắc thể. Quá trình này xảy ra vào giai đoạn chuẩn bị giữa hai lần phân bào lúc nhiễm sắc thể và ADN ở trạng thái tháo xoắn tối đa.
2. Hoạt động của nhiễm sắc thể kép ở các tế bào bình thường trong nguyên phân và trong  giảm phân :

a. Trong nguyên phân :

· Kỳ trung gian : nhiễm sắc thể kép hình thành do sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.
· Kỳ trước : các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn lại.
· Kỳ giữa : các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại và xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
· Kỳ sau : nhiễm sắc thể kép tách tâm động thành các nhiễm sắc thể đơn phân li về các cực tế bào, trạng thái kép của nhiễm sắc thể không còn nữa.
b. Trong giảm phân :

· Lần phân bào I : 
· Kỳ trung gian I : nhiễm sắc thể kép hình thành do sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.
· Kỳ trước I : các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn lại và xảy ra tiếp hợp, đôi lúc dẫn đến trao đổi chéo giữa 2 nhiễm sắc thể kép trong cùng cặp tương đồng.
· Kỳ giữa I : các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại và xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
· Kỳ sau I : mỗi nhiễm sắc thể kép trong từng cặp tương đồng không tách tâm động và phân li về một cực của tế bào.
· Kỳ cuối I : các nhiễm sắc thể kép trong tế bào giữ nguyên trạng thái co xoắn cực đại.
· Lần phân bào II :

· Kỳ giữa II : các nhiễm sắc thể kép xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
· Kỳ sau II : nhiễm sắc thể kép tách tâm động thành các nhiễm sắc thể đơn phân li về 2 cực tế bào, trạng thái kép của nhiễm sắc thể không còn nữa.
Câu 32 : Khái niệm và cơ chế hình thành cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong các tế bào bình thường. Phân biệt nhiễm sắc thể kép và nhiễm sắc thể tương đồng.

Trả lời :

1. Nhiễm sắc thể tương đồng và cơ chế hình thành :

a. Nhiễm sắc thể tương đồng :

· Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật, nhiễm sắc thể sắp xếp thành cặp và thường là cặp tương đồng.
· Cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm 2 nhiễm sắc thể giống hệt nhau về hình dạng và kích thước, mang tính chất 2 nguồn gốc : một chiếc có nguồn gốc từ mẹ và một chiếc có nguồn gốc từ bố. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể ở trạng thái đơn nhưng có thể cũng ở trạng thái kép nếu xảy ra sự nhân đôi nhiễm sắc thể.
b. Cơ chế hình thành cặp nhiễm sắc thể tương đồng :

Những tế bào bình thường chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng là hợp tử, các tế bào sinh dưỡng và các tế bào sinh dục sơ khai.

· Trong các tế bào hợp tử :

Các nhiễm sắc thể tương đồng được hình thành từ sự kết hợp giữa các cơ chế : sự phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh :

· Trong giảm phân : sự phân li nhiễm sắc thể của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng dẫn đến tạo ra bộ nhiễm sắc thể đơn bội với từng chiếc riêng lẽ trong các giao tử.

· Trong thụ tinh : sự kết hợp giữa các giao tử đực và giao tử cái cùng loài dẫn đến hình thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội trong hợp tử tái tạo trở lại các cặp nhiễm sắc thể tương tương đồng.

· Trong các tế bào sinh dục sơ khai và các tế bào sinh dưỡng :

Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được tái tạo trong các tế bào con thông qua sự kết hợp giữa nhân đôi nhiễm sắc thể với phân li nhiễm sắc thể trong qua trình nguyên phân.

2. Phân biệt nhiễm sắc thể kép và nhiễm sắc thể tương đồng :

	Nhiễm sắc thể kép
	Nhiễm sắc thể tương đồng 

	· Mang tính chất 1 nguồn gốc, hoặc từ bố hoặc từ mẹ.

· Gồm 2 crômatit giống hệt nhau dính nhau ở tâm động, hoạt động như một thể thống nhất.

· Được tạo ra từ cơ chế nhân đôi nhiễm sắc thể vào kỳ trung gian của phân bào.

· Ở các tế bào bình thường có thể tìm thấy ở tế bào lưỡng bội và tế bào đơn bội.
	· Cặp nhiễm sắc thể tương đồng mang tính chất 2 nguồn gốc : một chiếc có nguồn từ bố và một gốc từ mẹ.

· Gồm 2 nhiễm sắc thể giống hệt nhau về hình thái và kích thước, có thể hoạt động độc lập trong quá trình phân li và tổ hợp ở giảm phân và thụ tinh.

· Được tạo ra từ cơ chế phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân và tổ hợp nhiễm sắc thể trong thụ tinh (đối với hợp tử); hoặc từ cơ chế nhân đôi kết hợp với phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân (đối với tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai).

· Ở các tế bào bình thường, chỉ có thể tìm thấy trong tế bào lưỡng bội.


Câu 33 : Chứng minh trong nguyên phân, nhiễm sắc thể đóng và tháo xoắn có tính chu kỳ; qua đó giúp cho sự kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.

Trả lời :

1. Chu kỳ xoắn của nhiễm sắc thể trong nguyên phân :

Trong nguyên phân sự đóng xoắn và tháo xoắn của nhiễm sắc thể diễn ra như sau :

· Kỳ trung gian : nhiễm sắc thể tháo xoắn cực đại, ở dạng sợi mảnh, khó quan sát và xảy ra nhân đôi nhiễm sắc thể.

· Kỳ trước : các nhiễm sắc thể bắt đầu đóng xoắn.

· Kỳ giữa : các nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại, có hình dạng đặc trưng, có thể quan sát được dễ dàng.

· Kỳ sau : các nhiễm sắc thể đơn phân li về cực của tế bào và bắt đầu tháo xoắn.

· Kỳ cuối : các nhiễm sắc thể tiếp tục tháo xoắn và tháo xoắn cực đại, trở thành sợi mảnh vào cuối kỳ cuối.

Quá trình nói trên cho thấy :

· Kỳ trung gian : nhiễm sắc thể tháo xoắn cực đại.

· Từ kỳ trước đến kỳ giữa : nhiễm sắc thể có xu thế đóng xoắn và đóng xoắn cực đại ở kỳ giữa.

· Từ kỳ sau đến kỳ cuối : nhiễm sắc thể có xu thế tháo xoắn và tháo xoắn cực đại ở kỳ cuối.

Quá trình đóng và tháo xoắn nói trên diễn ra mang tính chu kỳ, gọi là chu kỳ xoắn của nhiễm sắc thể.

2. Sự đóng và tháo xoắn của nhiễm sắc thể giúp kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ :

· Kỳ trung gian : nhiễm sắc thể tháo xoắn cực đại tạo điều kiện cho phần lõi của nhiễm sắc thể là phân tử ADN nhân đôi, qua đó làm cơ sở cho sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.

· Từ kỳ trước đến kỳ giữa : nhiễm sắc thể đóng xoắn và đóng xoắn cực đại ở kỳ giữa tạo điều kiện cho nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và phân li chính xác, ổn định về cực của tế bào ở kỳ sau.

· Từ kỳ sau đến kỳ cuối : nhiễm sắc thể tháo xoắn và tháo xoắn cực đại ở cuối kỳ cuối, tạo điều kiện để nhiễm sắc thể nhân đôi ở đợt nguyên phân tiếp theo của các tế bào.

Câu 34 : Giao tử là gì? Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật. So sánh giao tử đực và giao tử cái.

Trả lời :

1. Giao tử :

· Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử.

· Có 2 loại giao tử : giao tử đực còn được gọi là tinh trùng và giao tử cái còn được gọi là trứng.

Thí dụ : 

Người : 2n = 46
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giao tử : n = 23


Ruồi giấm : 2n = 8 
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giao tử : n = 4


Lợn : 2n = 38
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giao tử : n = 19


Gà : 2n = 78 


[image: image10.wmf]®


giao tử : n = 39

2. Quá trình phát sinh giao tử ở động vật :

Ở động vật, giao tử được tạo thành ở tinh hoàn (đối với cá thể đực) hoặc ở buồng trứng (đối với cá thể cái). Về cấu tạo, tinh hoàn và buồng trứng được tập hợp từ nhiều ống dẫn sinh dục, mỗi ống dẫn sinh dục được chia thành 3 vùng : vùng sinh sản, vùng sinh trưởng và vùng chín.

a. Tại vùng sinh sản :

Các tế bào sinh dục sơ khai đực hoặc cái (đều có 2n nhiễm sắc thể) nguyên phân nhiều lần liên tiếp làm tăng số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực hoặc cái (2n).

b. Tại vùng sinh trưởng :

Sau quá trình nguyên phân ở vùng sinh sản, nhiều tế bào sinh dục sơ khai tạo ra và được chuyển vào vùng sinh trưởng. Tại đây, các tế bào sinh dục sơ khai hoặc cái ngừng sinh sản, tiếp tục tích lũy chất dinh dưỡng và trở thành tế bào sinh giao tử đực hoặc cái (đều có 2n nhiễm sắc thể). Trong cùng một loài, tế bào sinh giao tử cái lớn hơn tế bào sinh giao tử đực do phải tích lũy nhiều chất dinh dưỡng hơn, chuẩn bị nuôn dưỡng phôi ở giai đoạn đầu nếu xảy ra quá trình thụ tinh.

c. Tại vùng chín :

· Các tế bào sinh giao tử đực hoặc cái và vùng chín, thực hiện giảm phân qua 2 lần phân bào. Kết quả mỗi tế bào sinh giao tử tạo 4 tế bào con, đều có chứa n nhiễm sắc thể.
· Ở cá thể đực, cả 4 tế bào con nói trên đều trở thành 4 giao tử đực và đều có kích thước bằng nhau.
· Ở cá thể cái, trong 4 tế bào con nói trên thì có 1 tế bào có kích thước lớn trở thành trứng, có khả năng thụ tinh, 3 tế bào còn lại có kích thước nhỏ hơn trở thành thể định hướng, không có khả năng thụ tinh và sau đó bị tiêu biến đi.
3. So sánh giao tử đực và giao tử cái :

a. Những điểm giống nhau :

· Đều được hình thành từ quá trình giảm phân của các tế bào sinh giao tử ở vùng chín của ống dẫn sinh dục.
· Đều chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).
· Đều có khả năng thụ tinh để tạo ra hợp tử.
b. Những điểm khác nhau :

· Giao tử đực được tạo ra từ tế bào sinh tinh trong tinh hoàn, còn giao tử cái được tạo ra từ tế bào sinh trứng trong buồng trứng.
· Giao tử cái có kích thước lớn hơn giao tử đực cùng loài do giao tử cái tích lũy nhiều chất dinh dưỡng hơn để chuẩn bị nuôi dưỡng phôi ở giai đoạn đầu, nếu xảy ra quá trình thụ tinh.
· Thời gian sống của giao tử cái dài hơn so với thời gian sống của giao tử đực cùng loài.
· Số lượng giao tử đực phát sinh nhiều hơn số lượng giao tử cái phát sinh trong cùng 1 loài. Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo 4 tinh trùng, trong khi một tế bào sinh trứng giảm phân chỉ tạo ra 1 trứng.
· Nhiễm sắc thể giới tính trong giao tử đực và trong giao tử cái có thể khác nhau.
Câu 35 : Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Liên quan giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong quá trình truyền thông tin di truyền ở sinh vật.

Trả lời :

1. Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh :

a. Ý nghĩa của nguyên phân :

· Sự nhân đôi kết hợp với sự phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân là cơ chế tạo ra sự ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài, góp phần tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền qua các thế hệ.
· Ở loài sinh sản vô tính : nguyên phân tạo ra sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ cơ thể của loài.
· Ở loài sinh sản hữu tính : nguyên phân tạo ra sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ cơ thể tế bào của cùng một cơ thể.
· Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào từ một hợp tử ban đầu, tạo điều kiện cho sự phân hóa để hình thành cơ thể mới và giúp cho sự sinh trưởng của cơ thể.
· Nguyên phân còn giúp cho sự tái sinh các mô, cơ quan của cơ thể khi bị tổn thương.
b. Ý nghĩa của giảm phân :

· Giảm phân là cơ chế tạo ra bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong giao tử, cơ chế này kết hợp với cơ chế tổ hợp nhiễm sắc thể trong thụ tinh sẽ tái tạo bộ nhiễm sắc thể của loài trong các hợp tử.
· Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân, sự tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo của từng cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng và kỳ trước I của giảm phân góp phần tạo ra sự đa dạng ở giao tử, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật, có nhiều ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống.
c. Ý nghĩa của thụ tinh :

· Là cơ chế tạo ra hợp tử và tái tạo bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tạo điều kiện hình thành cơ thể mới.
· Sự tổ hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh có thể làm tăng biến dị tổ hợp ở thế hệ sau.
2. Liên quan giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong việc truyền thông tin di truyền ở sinh vật :

· Nhờ nguyên phân, các thế hệ tế bào khác nhau ở cùng một cơ thể vẫn chứa đựng thông tin di truyền đặc trưng của loài.

· Nhờ giảm phân, từ tế bào sinh giao tử đã tạo ra các giao tử mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

· Qua thụ tinh, các giao tử đực và cái kết hợp tạo ra hợp tử chứa bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài.

· Ở các loài sinh sản hữu tính, sự kết hợp giữa 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ chế vừa tạo ra sự ổn định vừa làm phong phú, đa dạng thông tin di truyền ở sinh vật.

Câu 36 : Phân tích chức năng của các thành phần tế bào tham gia vào quá trình phân bào.

Trả lời :

1. Chức năng của màng tế bào :

Trong quá trình phân bào, ở giai đoạn cuối cùng (kỳ cuối), sau khi tế bào chất phân chia thì màng tế bào cũng biến đổi để phân chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

· Ở tế bào động vật : màng tế bào co thắt lại ở giữa để chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

· Ở tế bào thực vật : màng tế bào mẹ tạo ra vách ngăn chia đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

2. Chức năng của tế bào chất và các bào quan :

a. Tế bào chất :

· Từ kỳ trước của quá trình phân bào, prôtêin của tế bào chất bắt đầu đông tụ để tạo thành các tia của thoi vô sắc. Đến kỳ giữa, thoi vô sắc hình thành hoàn chỉnh tạo điều kiện để các nhiễm sắc thể phân li về 2 cực của tế bào. Đến kỳ cuối, các tia thoi vô sắc hòa tan trở lại vào tế bào chất.
· Trong phân bào, tế bào chất phân chia ngẫu nhiên cho các tế bào con.
b. Bào quan :

Các bào quan được tăng lên để phân chia cho các tế bào con. Trong đó, trung thể có vai trò quan trọng. Vào giai đoạn chuẩn bị (kỳ trung gian), trung thể nhân đôi thành 2 trung tử di chuyển về 2 cực của tế bào, tạo điều kiện để thoi vô sắc hình thành và lan dần vào giữa.

3. Chức năng của nhân :

a. Màng nhân và nhân con :

· Màng nhân và nhân con biến mất hoàn toàn ở kỳ trước, giúp cho các nhiễm sắc thể có thể hoạt động biến đổi và phân li về cực tế bào.
· Màng nhân và nhân con hình thành trở lại vào kỳ cuối góp phần tái tạo cấu trúc đặc trưng của tế bào.
b. Nhiễm sắc thể :

Nhiễm sắc thể có những hoạt động mang tính chu kỳ như nhân đôi, đóng xoắn, xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về cực tế bào, tháo xoắn. Nhờ những hoạt động này của nhiễm sắc thể giúp thông tin di truyền của loài được ổn định qua các thế hệ.

Câu 37 : Đặc điểm về hình thái, cấu tạo và chức năng của các tế bào con được hình thành sau nguyên phân; sau lần phân bào I và lần phân bào II của giảm phân.

Trả lời :

1. Đặc điểm về hình thái, cấu tạo và chức năng của các tế bào con sau nguyên phân :

a. Về hình thái :

Các tế bào con được tạo ra rất giống nhau và giống với tế bào mẹ về mặt hình thái.

b. Về cấu tạo :

· Màng tế bào :

Các tế bào con có thành phần, cấu tạo của màng tế bào rất giống nhau và giống với tế bào mẹ.

· Tế bào chất và bào quan :
Sự phân chia tế bào chất và bào quan từ tế bào mẹ cho 2 tế bào con xảy ra không đồng đều tuyệt đối. Vì vậy tế bào chất và bào quan ở các tế bào con và ở tế bào mẹ giống nhau một cách tương đối.

· Nhân tế bào :
· Màng nhân và nhân con ở các tế bào con có thành phần cấu tạo giống hệt nhau và giống với ở tế bào mẹ ban đầu.

· Trong phân bào, quá trình nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào xảy ra đồng đều, chính xác. Vì vậy bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào con rất giống nhau và giống với ở tế bào mẹ về hình thái, số lượng và cấu tạo.

c. Về chức năng :

Các tế bào con có hoạt động và chức năng giống nhau và giống với tế bào mẹ như trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền.

2. Đặc điểm về hình thái, cấu tạo và chức năng của các tế bào con tạo ra qua giảm phân :

a. Sau lần phân bào I :

	Đặc điểm
	Ở tế bào sinh tinh
	Ở tế bào sinh trứng 

	Về hình thái
	· Hai tế bào con giống nhau về hình dạng và kích thước.
	· Hai tế bào con có kích thước không bằng nhau : một có kích thước lớn và một có kích thước nhỏ.

	Về cấu tạo 
	· Hai tế bào con giống nhau về cấu tạo màng tế bào, các bào quan và nhân. Lượng tế bào chất ở 2 tế bào con tương đối đều nhau.
· Hai tế bào con đều có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái kép và co xoắn cực đại.
	· Hai tế bào con giống nhau về cấu tạo màng tế bào, các bào quan nó chứa. Tế bào con có kích thước lớn có lượng tế bào chất nhiều hơn tế bào con có kích thước nhỏ.
· Hai tế bào con đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái kép và co xoắn cực đại.

	Về chức năng
	· Hai tế bào con tiếp tục đi vào lần phân bào thứ hai.
	· Hai tế bào con tiếp tục đi vào lần phân bào thứ hai.


b. Sau lần phân bào II :

	Đặc điểm
	Ở tế bào sinh tinh
	Ở tế bào sinh trứng 

	Về hình thái
	· Mỗi tế bào tiếp tục tạo ra 2 tế bào con giống nhau về hình thái và kích thước.
	· Mỗi tế bào tiếp tục tạo ra 2 tế bào con có kích thước bằng nhau hoặc không bằng nhau.

	Về cấu tạo 
	· Các tế bào con giống nhau về cấu trúc màng tế bào, lượng bào chất, cấu trúc bào quan và nhân.
· Mỗi tế bào con đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái đơn, duỗi ra.
	· Các tế bào con giống nhau về cấu trúc màng tế bào, cấu trúc bào quan nó có và nhân. Tế bào lớn có lượng bào chất nhiều, 3 tế bào nhỏ có lượng bào chất ít.
· Mỗi tế bào con đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái đơn, duỗi ra.

	Về chức năng
	· Các tế bào con đều phân hóa thành tinh trùng và đều có khả năng thụ tinh tạo hợp tử.
	· Chỉ có tế bào có kích thước lớn phân hóa thành trứng có khả năng thụ tinh tạo hợp tử.
· 3 tế bào có kích thước nhỏ phân hóa thành thể định hướng không có khả năng thụ tinh và bị tiêu biến.


Câu 93 : Nêu các cơ chế sinh học xảy ra đối với 1 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng.

Trả lời :

1. Cơ chế nhân đôi của nhiễm sắc thể :

Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể dựa trên sự nhân đôi của ADN ở kỳ trung gian của phân bào nguyên nhiễm và kỳ trước 1 của phân bào giảm nhiễm. Kết quả là mỗi nhiễm sắc thể đơn thành một nhiễm sắc thể kép.

2. Cơ chế tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể :

Ở kỳ trước 1 của giảm phân xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 Crômatit khác nguồn trong 1 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng kép. Kết quả tạo ra nhiều kiểu giao tử khác nhau.

3. Cơ chế phân ly của nhiễm sắc thể trong phân bào :

· Trong nguyên phân :

Sự phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể đơn về hai tế bào con. Kết quả tạo ra các tế bào con 2n.

· Trong giảm phân :
· Sự phân li của các nhiễm sắc thể kép trong lần phân bào 1. Kết quả tạo ra tế bào con có bộ nhiễm sắc thể n kép.

· Sự phân li của các nhiễm sắc thể đơn trong lần phân bào 2. Kết quả tạo ra tế bào con có bộ nhiễm sắc thể n đơn.

4. Cơ chế tổ hợp của nhiễm sắc thể trong thụ tinh :

Sự phối hợp ngẫu nhiên của các giao tử đực và cái có bộ nhiễm sắc thể n sẽ khôi phục lại bộ nhiễm sắc thể 2n của loài tạo ra sự ổn định về mặt di truyền ở thế hệ sau.

5. Cơ chế đột biến thể dị bội :

Do tác động của các tác nhân gây đột biến làm cho 1 cặp nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân. Kết quả hình thành giao tử (n + 1), (n – 1). Các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường cho hợp tử dị bội (2n + 1), (2n – 1) gây ra hậu quả tai hại.

6. Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể :

Do tác động của các tác nhân gây đột biến làm biến đổi cấu trúc của cặp nhiễm sắc thể tạo nên các đột biến cấu trúc như : mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, gây hậu quả tai hại cho người và động vật.

Câu 94 : Trình bày cơ chế hình thành các dạng tế bào n, 2n và 3n từ dạng tế bào 2n. 

Trả lời :

1. Sự hình thành dạng tế bào n : Đó là sự phân bào giảm nhiễm gồm hai lần phân chi tế bào.
· Lần phân chia thứ nhất :

· Nhiễm sắc thể đã nhân đôi thành thể kép.

· Ở kỳ trước : Các nhiễm sắc thể xoắn và co ngắn. Tiếp đó là sự tiếp hợp của các crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng, có thể có sự trao đổi đoạn giữa các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng. Màng nhân cũ biến mất. Bắt đầu hình thành thoi dây tơ vô sắc.

· Kỳ giữa : Thoi dây tơ vô sắc đã hình thành xong, các nhiễm sắc thể kép tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi dây tơ vô sắc thành từng cặp tương đồng.

· Kỳ sau : Mỗi thể kép phân li về mỗi cực của tế bào tạo thành bộ nhiễm sắc thể đơn bội ở thể kép.

· Kỳ cuối : Bộ nhiễm sắc thể đơn bội ở thể kép nói trên ở mỗi cực giữ nguyên hình dạng ở kỳ sau.

· Lần phân bào thứ hai :
Có hiện tượng tâm động tách đôi, mỗi nhiễm sắc thể đơn phân li về mỗi cực tế bào tạo ra giao tử đơn bội n ở thể đơn.

2. Sự hình thành dạng tế bào 2n :

· Đó là sự phân bào nguyên phân :

· Nhiễm sắc thể đã nhân đôi thành thể kép.
· Nhiễm sắc thể thay đổi hình thái qua các kỳ phân bào.
· Kỳ trước : Nhiễm sắc thể xoắn lại, thoi dây tơ vô sắc bắt đầu được hình thành, cuối kỳ trước màng nhân cũ biến mất.
· Kỳ giữa : Thoi dây tơ vô sắc đã hình thành xong, các nhiễm sắc thể kép dàn đều trên mặt phẳng xích đạo của thoi dây tơ vô sắc. Nhiễm sắc thể xoắn cực đại và có hình dạng đặc trưng.
· Kỳ sau : Tâm động tách đôi, mỗi nhiễm sắc thể đơn phân li đồng đều về mỗi cực của tế bào.
· Kỳ cuối : Các nhiễm sắc thể đơn dãn cực đại, chúng tổ hợp với nhau thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội mới, màng nhân mới hình thành, tế bào chất phân chia tế bào ra 2 tế bào con 2n.
· Dạng tế bào 2n còn được hình thành từ sự tái tổ hợp giữa bộ nhiễm sắc thể n trong các tinh trùng và trứng.

· Do rối loạn giảm phân tạo giao tử 2n.

3. Sự hình thành dạng tế bào 3n :

Tế bào sinh dục 2n giảm phân không bình thường, các nhiễm sắc thể không phân li tạo ra giao tử chứa toàn bộ số lượng nhiễm sắc thể của một bộ nhiễm sắc thể 2n. Giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường (có n nhiễm sắc thể) tạo ra hợp tử 3n. Đó là dạng tam bội thể.

Câu 95 : Số gen trong một tế bào có 2n NST có bằng số tính trạng của cơ thể hay không? Tại sao?

Trả lời :

1. Số gen trong tế bào 2n không thể bằng với số tính trạng của cơ thể. 

2. Giải thích :

· Có thể xảy ra hiện tượng 1 gen qui định nhiều tính trạng (tính đa hiệu của gen).

· Có thể xảy ra hiện tượng nhiều gen qui định 1 tính trạng (hiện tượng tương tác gen).

· Không phải mọi loại gen đều qui định tính trạng (ví dụ như gen điều hòa, gen khởi động).

· Sự biểu hiện của gen thành tính trạng còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường vì thế không phải lúc nào tính trạng cũng được hình thành.

· Các gen lặn khi tồn tại trong cặp gen dị hợp tử không được biến hình thành kiểu hình (do bị gen trội lấn át).

Câu 96 : Cho 2 cơ thể P thuần chủng có bộ nhiễm sắc thể 2n lai với nhau, thu được F1 đồng loạt có kiểu gen AAaa. Hãy giải thích cơ chế và viết sơ đồ lai minh họa cho quá trình hình thành hợp tử F1 nói trên. Nêu đặc điểm của các cơ thể F1.

Trả lời :

1. Cơ chế và sơ đồ lai tạo thành F1 :

a. Cơ chế :

P có bộ nhiễm sắc thể 2n. Ở đây chỉ đề cập đến một cặp nhiễm sắc thể tương đồng mang một cặp gen. Với điều kiện đã nêu, cho thấy :

· Một cơ thể P thuần chủng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen AA.

· Cơ thể P thuần chủng còn lại có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen aa.

F1 có kiểu gen AAaa 
[image: image11.wmf]Þ

 F1 thừa 2 nhiễm sắc thể ở cặp tương đồng đã cho.

· Cơ chế của quá trình tạo F1 như sau :

· Trong giảm phân tạo giao tử :

· Tế bào sinh giao tử của cây P thuần chủng AA có đôi nhiễm sắc thể đã cho không phân ly dẫn đến tạo ra 2 loại giao tử : giao tử chứa cả cặp nhiễm sắc thể mang AA và giao tử không chứa nhiễm sắc thể nào của cặp trên.

· Tế bào sinh giao tử của cây P thuần chủng aa có đôi nhiễm sắc thể đã cho không phân ly dẫn đến tạo ra 2 loại giao tử : giao tử chứa cả cặp nhiễm sắc thể mang aa và giao tử không chứa nhiễm sắc thể nào của cặp trên.

· Trong thụ tinh :

Giao tử mang AA kết hợp với giao tử mang aa tạo hợp tử F1 mang 4 nhiễm sắc thể liên quan với cặp đã cho với kiểu gen AAaa.

b. Sơ đồ lai :

P :
     AA
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aa

      

 Đột biến

      Đột biến




GP :
O
AA

     aa
          O


F1 :


AAaa

2. Đặc điểm của F1 :

a. Trường hợp 1 :

Nếu các cặp nhiễm sắc thể còn lại của F1 đều diễn biến tương tự như cặp nhiễm sắc thể đã được đề cập thì F1 là thể đột biến tứ bội. Đặc điểm của thể này là trong tế bào có hàm lượng ADN tăng bội dẫn đến quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ. Vì thế F1 có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng kéo dài, phát triển mạnh, khả năng chống chịu tốt và cho năng suất cao.

b. Trường hợp 2 :

Nếu hiện tượng đột biến chỉ xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể đã đề cập, các cặp nhiễm sắc thể còn lại đều bình thường thì F1 thuộc thể dị bội 2n + 2.

F1 phát triển thường dị dạng, thiếu cân đối. Ở động vật thường bị rối loạn sinh sản, có thể vô sinh và thường chết sớm.

Câu 97 : Cho thí dụ để giải thích cơ chế hình thành kiểu nhiễm sắc thể giới tính XO trong tế bào ở các cơ thể bình thường và không bình thường. 

Trả lời :

1. Thí dụ và cơ chế :

a. Kiểu nhiễm sắc thể XO trong tế bào bình thường :

· Thí dụ :

· Ở châu chấu, tế bào giới đực bình thường mang một nhiễm sắc thể giới tính X (ký hiệu XO), giới cái mang 2 nhiễm sắc thể X (ký hiệu XX).
· Ngược lại, ở loài bọ nhậy, tế bào ở giới đực mang XX, ở giới cái mang XO.
· Cơ chế :

· Ở châu chấu :

Hợp tử mang XO được tạo từ sự kết hợp giữa trứng bình thường mang nhiễm sắc thể giới tính X và tinh trùng bình thường không mang nhiễm sắc thể giới tính (tinh trùng O).


P :
 Cái XX
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 Đực XO


GP :
         X


        X, O



F1 :


XO

· Ở bọ nhậy :

Hợp tử mang XO được tạo từ sự kết hợp giữa trứng bình thường không mang nhiễm sắc thể giới tính (trứng O) và tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính X.

P :
 Cái XO
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 Đực XX


GP :
      X,O

           X



F1 :


XO

b. Kiểu XO trong tế bào không bình thường :

· Thí dụ : Ở người, người nữ bị đột biến dị bội ở nhiễm sắc thể giới tính, tế bào thiếu 1 nhiễm sắc thể X, ký hiệu là XO.
· Cơ chế : Do sự không phân ly của đôi nhiễm sắc thể giới tính trong giảm phân. Hợp tử mang XO được tạo ra từ một trong 2 trường hợp sau :
· Trường hợp 1 :

Hợp tử XO tạo từ trứng dị bội không chứa nhiễm sắc thể giới tính (trứng O, do đôi XX của tế bào sinh giao tử của mẹ không phân ly). Kết hợp với tinh trùng bình thường mang X của bố.


P :
Mẹ XX
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       Bố XO


GP :
    XX, O


X, Y



F1 :


XO

· Trường hợp 2 :
Hợp tử XO được tạo từ tinh trùng dị bội không chứa nhiễm sắc thể giới tính (do đôi nhiễm sắc thể XY trong tế bào sinh giao tử của bố không phân ly) kết hợp với trứng bình thường mang X của mẹ.


P :
Mẹ XX
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   Bố XO


GP :
         X


        O, XY



F1 :


XO

2.  Đặc điểm cơ thể :

a. Châu chấu đực hoặc bọ nhậy cái mang XO :

Là những cơ thể bình thường.

b. Người nữ mang XO :

Là thể dị bội phát triển thành hội chứng Tơcnơ có đặc điểm : lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, tuyến vú không phát triển, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ chậm phát triển.

Câu 98 : Nêu khái niệm và cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp. Ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong tiến hóa và chọn giống. 

Trả lời :

1. Khái niệm và cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp :

a. Khái niệm :

Biến dị tổ hợp là những biến đổi phát sinh do sự sắp xếp lại vật chất di truyền của bố mẹ ở thế hệ con thông qua quá trình sinh sản, làm xuất hiện những tính trạng vốn có hoặc chưa từng có ở bố mẹ.

b. Cơ chế phát sinh :

Sự sắp xếp lại vật chất di truyền làm phát sinh biến dị tổ hợp thông qua các cơ chế sau :

· Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể dẫn đến sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nhiễm sắc thể trong giảm phân, kết hợp với sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.

· Sự trao đổi chéo của các cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng vào kỳ trước của lần phân bào thứ nhất trong giảm phân dẫn đến hoán vị gen.

· Sự tương tác giữa các gen không alen dẫn đến làm xuất hiện kiểu hình mới khác với ở bố mẹ.

2. Ý nghĩa của biến dị tổ hợp :

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với tiến hóa sinh giới và trong chọn giống.

a. Trong tiến hóa :

Biến dị tổ hợp làm tăng tính đa dạng của sinh giới, tạo ra nguồn biến dị thường xuyên và phong phú trong tự nhiên, cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên, thúc đẩy sự tiến hóa của sinh giới.

b. Trong chọn giống vật nuôi và cây trồng :

Biến dị tổ hợp tạo ra nhiều kiểu gen, nhiều kiểu hình, cung cấp nguyên liệu cho con người chọn lọc và duy trì những kiểu gen tốt.

Ứng dụng biến dị tổ hợp và bằng phương pháp lai hữu tính, con người gom góp những kiểu gen tốt và những tính trạng mong muốn vào một cơ thể, loại bỏ những kiểu gen xấu và những tính trạng không mong muốn, nhằm đáp ứng nhu cầu phức tạp và đa dạng trong cuộc sống.

Câu 99 : Ở một loài, từ một cặp nhiễm sắc thể tương đồng mang 1 cặp alen bình thường thấy xuất hiện cơ thể mà trong tế bào chứa 3 nhiễm sắc thể mang 3 alen Aaaa. Hãy lập các sơ đồ minh họa cơ chế hình thành kiểu gen trên trong 2 trường hợp : Hiện tượng trên phát sinh từ cặp nhiễm sắc thể thường, hiện tượng trên phát sinh từ cặp nhiễm sắc thể giới tính. Cho 2 thí dụ ở người và nêu đặc điểm cơ thể phù hợp với 2 hiện tượng trên.

Trả lời :

1. Sơ đồ minh họa cơ chế :

Hiện tượng trên xảy ra chỉ trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Đây là dạng đột biến dị bội thể và thể đột biến là dạng 2n + 1 (thể 3 nhiễm) phát sinh từ hợp tử hình thành do sự kết hợp giữa giao tử dị bội n + 1 (mang cả cặp nhiễm sắc thể dạng trên) với giao tử bình thường n (mang 1 chiếc nhiễm sắc thể dạng nói trên).

a. Nếu hiện tượng phát sinh từ cặp nhiễm sắc thể thường :

· Sơ đồ 1 :

P :
      AA
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aa

      

Bình thường

      Đột biến




GP :
       A


aa

O


F1 :

      Aaa

· Sơ đồ 2 :

P :
     Aa
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A

     aa
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· Sơ đồ 3 :
P :
     Aa
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F1 :


  Aaa

· Sơ đồ 4 :
P :
     Aa
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Aa

      

 Đột biến

      Bình thường




GP :
O
Aa

     
a


F1 :


  Aaa

b. Nếu hiện tượng phát sinh từ cặp nhiễm sắc thể giới tính :

Thể đột biến mang kiểu gen XAXaXa
· Sơ đồ 1 :
P :
     XAXa
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        XaY

      

  Đột biến

  Bình thường




GP :
O
XAXa

     Xa
        Y


F1 :

          XAXaXa


· Sơ đồ 2 :

P :
     XaXa
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        XAY

      

  Đột biến

  Bình thường




GP :
O
XaXa

     XA
        Y


F1 :

          XAXaXa


2. Hai thí dụ ở người và đặc điểm :

a. Phát sinh từ cặp nhiễm sắc thể thường :

· Thí dụ : Ở người có 3 chiếc nhiễm sắc thể thứ 21, biểu hiện kiểu hình hội chứng Đao.
· Đặc điểm : Người có hội chứng Đao có cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, lông mi ngắn và thưa, lưỡi dày và dài, ngón tay ngắn, cơ thể chậm phát triển, si đần, thường vô sinh.
b. Phát sinh từ cặp nhiễm sắc thể giới tính :

· Thí dụ : Ở người nữ mang 3 nhiễm sắc thể X (dạng XXX).
· Đặc điểm : Thể 3X có buồng trứng và dạ con không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt, khó có con.
Câu 100 : So sánh đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Đều là những biến đổi xảy ra trên cấu trúc, vật chất di truyền (ADN hoặc nhiễm sắc thể).

· Đều phát sinh từ các tác nhân của môi trường ngoài (các yếu tố lý, hóa học) hay môi trường trong cơ thể (rối loạn trao đổi chất nội bào).

· Đều có khả năng di truyền cho thế hệ sau.

· Xảy ra mang tính chất riêng lẻ, không định hướng.

· Phần lớn có hại, một số ít có lợi hay trung tính đối với bản thân sinh vật.

· Đều là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa và chọn giống.

2. Những điểm khác nhau :

	Đột biến gen
	Đột biến nhiễm sắc thể

	· Làm biến đổi cấu trúc của gen, liên quan đến một hay một số cặp nuclêôtit.

· Có 4 dạng thường gặp : mất cặp, thêm cặp, thay cặp và đảo cặp nuclêôtit.

· Do rối loạn trong quá trình tự sao của ADN, đứt gãy ADN hoặc nối đoạn đứt vào vị trí trí mới của ADN.

· Làm gián đoạn một hay một số tính trạng nào đó.

· Nếu là đột biến lặn thì không biểu hiện khi ở trạng thái cặp gen dị hợp.

· Mang tính chất phổ biến và ít làm chết sinh vật nên được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa và chọn giống.
	· Làm biến đổi cấu trúc hay số lượng nhiễm sắc thể.

· Gồm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn) và đột biến số lượng nhiễm sắc thể (đa bội thể và dị bội thể).

· Do rối loạn trong nhân đôi nhiễm sắc thể, trao đổi chéo crômatit, nhiễm sắc thể đứt gãy (gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể), hoặc do cơ chế phân ly không bình thường của nhiễm sắc thể trong phân bào (gây đột biến số lượng nhiễm sắc thể).

· Làm thay đổi kiểu hình của một bộ phận hay toàn  bộ cơ thể.

· Biểu hiện ngay ở kiểu hình của cơ thể bị đột biến.

· Thường gây hậu quả lớn, dễ làm chết sinh vật . Một số dạng được ứng dụng trong chọn giống (lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, đột biến đa bội thể).


Câu 101 : So sánh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Đều là những biến đổi xảy ra trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào.

· Đều phát sinh từ các tác nhân của môi trường ngoài (các yếu tố lý, hóa học) hay môi trường trong cơ thể (rối loạn trao đổi chất nội bào).

· Mang tính chất riêng lẻ và đều di truyền cho thế hệ sau.

· Đều tạo các kiểu hình không bình thường và phần lớn có hại cho bản thân sinh vật.

2. Những điểm khác nhau :

	Đột biến cấu trúc NST
	Đột biến số lượng NST

	· Làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.

· Thường gặp 4 dạng : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

· Phát sinh do các tác nhân đột biến đã làm cho nhiễm sắc thể bị đứt gãy hoặc ảnh hưởng đến quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể, trao đổi chéo giữa các crômatit.

· Gây bệnh và làm giảm sức sống của sinh vật. Một số đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn nhỏ và lặp đoạn làm tăng sự sai khác trong loài và được ứng dụng trong sản xuất và tạo giống.
	· Làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể.

· Có hai dạng là đột biến dị bội thể và đột biến đa bội thể.

· Phát sinh do hiện tượng phân ly không bình thường của các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

· Làm giảm sức sống và có thể gây chết sinh vật. Riêng đột biến đa bội xảy ra ở thực vật có thể dẫn đến các cơ quan của thực vật to lớn, sinh trưởng, phát triển mạnh, được ứng dụng trong sản xuất để tăng sản lượng.


Câu 102 : So sánh đột biến đa bội thể và đột biến dị bội thể.

Trả lời :

1. Giống nhau :

· Đều phát sinh từ nhân tố môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể dẫn đến sự phân ly không bình thường của NST.

· Xảy ra trên nhiễm sắc thể, trong nhân tế bào và đều dẫn đến làm biến đổi số lượng nhiễm sắc thể.

· Đều tạo ra những kiểu hình không bình thường và đều di truyền cho thế hệ sau.

· Đều có thể xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử.

· Đều có thể ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật, đặc biệt là đối với động vật.

2. Khác nhau :

	Đột biến dị bội thể
	Đột biến đa bội thể

	· Trong quá trình giảm phân, có hình thành thoi vô sắc nhưng có một hay một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly, tạo giao tử dị bội.

· Tạo ra thể có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào thừa hay thiếu một hay một số chiếc.

· Tìm thấy cả ở động vật, thực vật và con người.

· Động vật di bội thể có kiểu hình không bình thường, thiếu cân đối, bị giảm sức sống, rối loạn sinh dục và có thể bị chết sớm.
	· Trong nguyên phân hay trong giảm phân không hình thành thoi vô sắc dẫn đến toàn bộ nhiễm sắc thể không phân ly, tạo tế bào hay giao tử đa bội.

· Tạo ra thể có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào là bội số của n và lớn hơn 2n (3n, 4n, 5n ...).

· Thường chỉ tìm thấy ở thực vật và một số động vật bậc thấp. Không thấy ở động vật bậc cao, do hợp tử đã chết ngay sau khi tạo thành.

· Thực vật đa bội thể có kiểu hình các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) lớn khác thường. Được ứng dụng trong sản xuất để làm tăng sản lượng cây trồng.


Chương II_TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

1. Menđen làm thế nào đã phát hiện ra quy luật phân li? Ông đã giải thích quy luật phân li như thế nào?

2. Trình bày quy luật phân li và cơ sở tế bào học của nó?

3. Lai phân tích là gì? Menđen đã sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì?

4. Thế nào là lai thuận nghịch? Từ kết quả lai thuận nghịch đã cho kết luận gì về gen trong quy luật phân li?

5. Trình bày thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen. Phân tích kết quả thí nghiệm như thế nào để rút ra được quy luật phân li độc lập?

6. Nêu nội dung quy luật phân li độc lập và cơ sở tế bào học?

7. Menđen đã giải thích về quy luật phân li độc lập như thế nào? So sánh quan điểm đó với quan điểm hiện đại?

8. Thế nào là tương tác bổ sung? Cho ví dụ?

9. Thế nào là tương tác cộng gộp? Cho ví dụ?

10. Thế nào gọi là tính đa hiệu của gen? Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì nó sẽ dẫn tới hậu quả gì?

11. Phân biệt hiện tượng tác động của nhiều gen lên một tính trạng với hiện tượng tác động của một gen lên nhiều tính trạng?

12. Phân biệt hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gen không alen với hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gen alen?

13. Phân biệt hiện tượng át chế giữa các gen không alen với hiện tượng át chế giữa các gen alen?

14. Nêu các kiểu tác động giữa các gen alen và giữa các gen không alen đối với sự hình thành tính trạng?

15. Thế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan?

16. Khi lai bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản được F1 chỉ mang một tính trạng của bố hoặc mẹ thì tính trạng đó là trội. Đúng hay sai, tại sao?

17. Trình bày thí nghiệm của Moocgan. Từ những thí nghiệm của mình Moocgan đã tìm ra những quy luật di truyền nào?

18. Nêu bản chất của sự di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn?

19. Giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen tạo ra tái tổ hợp gen?

20. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết?

21. Tần số hoán vị gen là gì? Cách tính tần số hoán vị gen?

22. Bản đồ di truyền là gì? Cách lập bản đồ di truyền?

Câu 71 : Bản đồ di truyền là gì? Thế nào là một đơn vị bản đồ, một đơn vị Moocgan? Nêu ý nghĩa lí luận và thực tiễn của bản đồ di truyền.

Trả lời :

1. Bản đồ di truyền :

· Là sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của các gen trong nhóm liên kết trên nhiễm sắc thể.

· Bản đồ di truyền được xác định cho từng cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Các nhóm gen liên kết được đánh số theo thứ tự của nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể 2n của loài. Trên bản đồ di truyền phải ghi nhóm gen liên kết, tên (hoặc kí hiệu) của từng gen, khoảng cách giữa các gen tính bằng đơn vị bản đồ.

2. Đơn vị bản đồ, đơn vị Moocgan :

· Đơn vị bản đồ là 1% hoán vị gen.
· Đơn vị bản đồ có thể được biểu thị bằng đơn vị Moocgan. Trong đó :
· Một đơn vị Moocgan bằng 100% hoán vị gen.
· 1% hoán vị gen bằng 1 centimoocgan (cM).
10% hoán vị gen bằng 1 deximoocgan (dM).

3. Ý nghĩa của bản đồ di truyền :

Việc nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể 2n của mỗi loài và tiến đến thành lập bản đồ di truyền có ý nghĩa to lớn về lí luận và thực tiễn.

· Lí luận :
· Bản đồ di truyền giúp ta hiểu được cấu trúc di truyền của mỗi loài ở cấp độ tế bào và cấp độ phân tử.

· Trên cơ sở phân tích, đối chiếu và so sánh bản đồ di truyền của các loài để tìm ra mối quan hệ di truyền giữa chúng trong hệ thống tiến hóa chung của sinh giới.

· Thực tiễn :

· Dựa vào bản đồ di truyền cho phép ta dự đoán trước được tính chất di truyền của các gen qui định các tính trạng ở sinh vật.
· Trong công tác chọn giống và y học : Dựa vào bản đồ di truyền người ta có thể nhanh chóng chọn được đôi giao phối phù hợp nhất, tránh mò mẫm lai thử nhiều lần, tốn nhiều thời gian. Mặt khác, việc nắm vững vị trí của từng gen trên bản đồ di truyền cho phép tiến hành thay thế các gen xấu, khiếm khuyết bằng các gen tốt, lành mạnh, từ đó mở ra hướng nghiên cứu tạo giống mới ở mức độ phân tử và triển vọng chữa trị một số bệnh di truyền ở người.
23. So sánh quy luật phân li độc lập với quy luật liên kết gen hoàn toàn?

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Đều là qui luật nghiên cứu sự di truyền của nhiều cặp tính trạng.
· Mỗi tính trạng do một gen qui định.
· Gen nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào.
· Có hiện tượng gen trội át gen lặn.
· Nếu P thuần chủng và khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng tính và F2 phân tính.
2. Những điểm khác nhau :

	Định luật phân li độc lập
	Qui luật liên kết gen hoàn toàn

	· Các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

· Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể.

· Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân tạo giao tử, và trong thụ tinh xảy ra sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các gen trên các nhiễm sắc thể trong giao tử.

· Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau thì :

· F1 tạo 2n loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau.

· F2 có 4n tổ hợp, 3n kiểu gen, 2n kiểu hình và tỉ lệ.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích tạo tỉ lệ kiểu hình bằng (1 : 1)n.

· Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp và tạo sự đa dạng ở sinh vật.
	· Các cặp tính trạng di truyền có sự phụ thuộc vào nhau.
· Nhiều gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể.
· Các gen liên kết hoàn toàn trên 1 nhiễm sắc thể, cũng phân li và cũng tổ hợp trong phân bào và trong thụ tinh.
· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau thì :
· F1 tạo 2 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau.
· F2 có 4 tổ hợp, 3 hoặc 4 kiểu gen, 2 kiểu hình với tỉ lệ 3 : 1 hoặc 3 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 2 : 1.
· F1 chứa n cặp gen dị hợp liên kết hoàn toàn lai phân tích tạo tỉ lệ kiểu hình bằng 1 : 1.
· Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.


24. So sánh quy luật phân li độc lập với quy luật hóan vị gen?

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Đều là qui luật nghiên cứu sự di truyền của nhiều cặp tính trạng.
· Mỗi tính trạng do một gen qui định.
· Gen nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào.
· Có hiện tượng gen trội át gen lặn.
· Nếu P thuần chủng và khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng tính và F2 phân tính.
· Khi tần số hoán vị gen bằng 50% thì cả 2 qui luật đều tạo kết quả lai giống nhau.
· Đều làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp, tạo ra sự phong phú, đa dạng cho sinh vật.
2. Những điểm khác nhau :

	Định luật phân li độc lập
	Qui luật hoán vị gen

	· Các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

· Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể.

· Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân tạo giao tử, và trong thụ tinh xảy ra sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các gen trên các nhiễm sắc thể trong giao tử.

· Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau thì :

· F1 tạo 2n loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau.

· F2 có 3n kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen bằng (1 : 2 : 3)n và tỉ lệ kiểu hình bằng (3 : 1)n (với các tính trội hoàn toàn).

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích con lai có 2n kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau.
	· Các cặp tính trạng di truyền có sự phụ thuộc vào nhau.
· Nhiều gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể.
· Các gen liên kết không hoàn toàn và xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen ở kỳ trước I của giảm phân.
· Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau thì :
· F1 tạo 2n loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau.
· F2 có nhiều hơn 3n kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình thay đổi theo tần số hoán vị gen.
· F1​ chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích con lai có nhiều kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau.


25. So sánh liên kết gen với hoán vị gen?

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Đều là qui luật nghiên cứu sự di truyền của nhiều cặp tính trạng.
· Mỗi tính trạng do một gen qui định.
· Nhiều gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể trong nhân của tế bào, dẫn đến các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau.
· Có hiện tượng gen trội át gen lặn.
· Nếu P thuần chủng và mang các cặp tính trạng tương phản, F1 đều đồng tính và F2 đều có hiện tượng phân tính.
· Đều được Moocgan phát hiện lần đầu tiên trên đối tượng ruồi giấm.
2. Những điểm khác nhau :

	Qui luật liên kết gen
	Qui luật hoán vị gen

	· Các gen liên kết hoàn toàn trên 1 nhiễm sắc thể, cùng phân li và cùng tổ hợp với nhau.
· Các loại giao tử tạo ra luôn có tỉ lệ ngang nhau (đối với cơ thể dị hợp).
· Lai giữa các cơ thể dị hợp n cặp gen liên kết hoàn toàn thì con lai có 4 tổ hợp, 2 kiểu hình với tỉ lệ 3 : 1 hoặc 3 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 2 : 1.
· Lai phân tích cơ thể dị hợp các cặp gen liên kết hoàn toàn tạo con lai có 2 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau.
· Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp. Duy trì được sự ổn định về mặt di truyền của loài.
· Là hiện tượng phổ biến.
	· Các gen liên kết không hoàn toàn trên nhiễm sắc thể. Vào kỳ trước I của giảm phân, xảy trao đổi chéo và hoán vị gen giữa 2 nhiễm sắc thể kép cùng cặp tương đồng.
· Các loại giao tử có tỉ lệ không ngang nhau, trừ khi tần số hoán vị gen bằng 50 % (đối với cơ thể dị hợp).
· Lai giữa các cơ thể dị hợp n cặp gen liên kết không hoàn toàn thì con lai có nhiều tổ hợp, nhiều kiểu gen, kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình phụ thuộc tần số hoán vị gen.
· Lai phân tích cơ thể dị hợp các cặp gen liên kết không hoàn toàn tạo con lai có nhiều kiểu hình với tỉ lệ không ngang nhau.
· Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp và làm tăng tính đa dạng về kiểu gen và kiểu hình của loài.
· Đôi lúc mới xảy ra.


26. Nêu các đặc điểm của ruồi giấm thuận lợi cho nghiên cứu di truyền?

27. Vì sao di truyền liên kết hoàn toàn đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên cùng nhiễm sắc thể?

28. Vì sao hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp và liên quan với nó là việc lập bản đồ di truyền có giá trị?

29. Giải thích cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen? Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%? Trong trường hợp nào thì kết quả của các phép lai có hoán vị gen và phân li độc lập giống nhau?

Vì sao tần số hoán vị không vượt quá 50%?

Trả lời :

· Tần số hoán vị được xác định bằng tổng tỉ lệ phần trăm số loại giao tử tạo ra do hoán vị.

· Xét một tế bào sinh giao tử có kiểu gen 
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· Tuy nhiên do hiện tượng trao đổi chéo đôi lúc mới xảy ra và không phải tế bào sinh dục nào giảm phân cũng có trao đổi chéo, nên trên thực tế, tần số hoán vị gen thường nhỏ hơn 50%.

30. Giải thích kết quả thí nghiệm di truyền màu mắt của ruồi giấm. Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông chỉ biểu hiện ở nam giới, đúng hay sai? Vì sao?

31. Trình bày đặc điểm di truyền của các tính trạng do các gen trên NST X và NST Y quy định?

32. Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

33. Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cặp NST XY?

34. Thế nào là thể đồng giao tử và thể dị giao tử? Căn cứ vào đâu người ta phân biệt thể đồng giao tử và thể dị giao tử?

35. So sánh quy luật di truyền của gen trên NST thường và gen trên NST giới tính?

36. Phân biệt đặc điểm di truyền của gen trên NST X với gen trên NST Y?

37. Nêu đặc điểm di truyền ngoài NST?

38. Bản chất di truyền của ti thể và lục lạp?

39. Nêu ý nghĩa thực tiễn của di truyền ngoài NST?

40. Lai thuận nghịch là gì? Từ các phép lai thuận nghịch có thể nhận ra các quy luật di truyền nào?

41. Bằng cách nào để phát hiện được di truyền tế bào chất? Vì sao sự di truyền này thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ?

42. Nêu sự khác nhau giữa ADN ti thể và lục lạp với ADN trong nhân? Nêu chức năng của các bộ gen ti thể và lục lạp?

43. Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST?

44. Hãy phân tích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ cụ thể. Từ đó rút ra những kết luận gì?

45. Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể. Những biến đổi này có được di truyền hay không?

46. Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến? Làm thế nào để biết được một biến dị là thường biến hay đột biến?

47. Vận dụng khái niệm “mức phản ứng” để phân tích vai trò của giống và kĩ thuật sản xuất trong việc tăng suất vật nuôi và cây trồng?

Câu 66 : Giải thích và nêu thí dụ về các khái niệm : cặp tính trạng tương phản, alen và cặp alen, kiểu gen, kiểu hình, thể đồng hợp và thể dị hợp.

Trả lời :

1. Cặp tính trạng tương phản :

· Là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau.

Thí dụ : Ở đậu Hà Lan, màu hạt vàng và màu hạt xanh là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng về màu sắc; thân cao và thân thấp là hai trạng thái khác nhau của tính trạng chiều cao thân v.v...

2. Alen và cặp alen :

a. Alen : Alen là mỗi trạng thái khác nhau của cùng một gen.
Thí dụ : Alen A với alen a; alen B với alen b. 

· Trong thực tế, đôi lúc hai thuật ngữ “gen” và “alen” được sử dụng với ý nghĩa giống nhau.

b. Cặp alen : Cặp alen là hai alen giống nhau hay khác nhau thuộc cùng một gen trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong tế bào lưỡng bội.
Thí dụ : AA, Aa, aa hay BB, Bb, bb ...
3. Kiểu gen :

· Kiểu gen là tập hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể sinh vật. Trong thực tế, khi nói đến kiểu gen của một tế bào hay một cơ thể, người ta chỉ xét đến một vài cặp alen nào đó liên quan đến các cặp tính trạng đang được nghiên cứu.

Thí dụ : Tế bào có kiểu gen AABB hoặc AaBB hoặc AaBb.

4. Kiểu hình :

· Kiểu hình là tập hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể. Trong thực tế, khi nói đến kiểu hình của cơ thể, người ta chỉ xét đến một vài tính trạng nào đó đang được nghiên cứu.

Thí dụ : Ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cách dài hay thân đen, cánh ngắn; đậu Hà Lan có kiểu hình hạt vàng, vỏ hạt trơn hay hạt xanh, vỏ hạt nhăn ...

5. Thể đồng hợp và thể dị hợp :

a. Thể đồng hợp : Thể đồng hợp là thể (tế bào hoặc cơ thể) mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một gen.
b. Thể dị hợp : Thể dị hợp là thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng một gen
Thí dụ : Aa, Bb

Câu 77 : So sánh qui luật tương tác gen và định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể.
· Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân.
· Nếu P thuần chủng và mang các cặp gen tương phản thì F1 đồng tính và F2 phân tính.
· F1 tạo 2n loại giao tử ngang nhau về tỉ lệ.
· F2 tạo ra 4n tổ hợp, 3n kiểu gen.
· Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích thì con lai có 2n tổ hợp.
· Đều tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.
2. Những điểm khác nhau :

	Qui luật tương tác gen
	Định luật phân li độc lập

	· Nhiều gen tương tác qui định một tính trạng.

· Không có hiện tượng gen trội át gen lặn alen với nó.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau, F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng, hoặc là biến dạng của triển khai biểu thức (3 : 1)n.

· Biến dị tổ hợp có thể tạo kiểu hình khác hoàn toàn bố, mẹ.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích, con lai có tỉ lệ kiểu hình hoặc bằng, hoặc là biến dạng của triển khai biểu thức (1 : 1)n.
	· Mỗi gen qui định một tính trạng.

· Có hiện tượng gen trội át gen lặn alen với nó.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau và với các tính trội hoàn toàn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng với tỉ lệ của triển khai biểu thức (3 : 1)n.

· Biến dị tổ hợp là sự sắp xếp lại các tính trạng có sẵn ở bố, mẹ.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích, con lai có tỉ lệ kiểu hình bằng tỉ lệ của triển khai biểu thức (1 : 1)n.


Câu 78 : So sánh qui luật tương tác gen với qui luật liên kết gen.

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau :

· Gen qui định tính trạng đều nằm trên nhiễm sắc thể, trong nhân tế bào.
· P thuần chủng về các cặp tính trạng, F1 có hiện tượng đồng tính và F2 có hiện tượng phân tính.
2. Những điểm khác nhau :

	Qui luật tương tác gen
	Định luật phân li độc lập

	· Nhiều gen không alen cùng tương tác qui định một tính trạng.

· Không có hiện tượng trội át lặn giữa 2 alen thuộc cùng 1 gen, nhưng có hiện tượng gen này át gen khác không alen với nó trong kiểu tương tác át chế.

· Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân và trong thụ tinh.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau :

· F1 tạo 2n loại giao tử ngang nhau về tỉ lệ.

· F2 tạo 4n tổ hợp, 3n kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen bằng (1 : 2 : 1)n, và nếu tính trội hoàn toàn sẽ cho 2n kiểu hình, với tỉ lệ kiểu hình bằng hoặc là biến dạng của tỉ lệ (3 : 1)n.

· Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp.

· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình ở con lai hoặc bằng hoặc là biến dạng của triển khai biểu thức (1 : 1)n.
	· Mỗi gen qui định một tính trạng.
· Có hiện tượng trội át gen lặn giữa 2 alen thuộc cùng một gen.
· Nhiều gen liên kết hoàn toàn trên một nhiễm sắc thể, cùng phân li, cùng tổ hợp trong giảm phân và trong thụ tinh.
· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau :
· F1 tạo 2 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau.
· F2 tạo 4 tổ hợp, 3 hoặc 4 kiểu gen, 2 kiểu hình với tỉ lệ 3 : 1 hoặc 3 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 2 : 1.
· Làm hạn chế biến dị tổ hợp.
· F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích, tỉ lệ kiều hình của con lai bằng 1 : 1.


Câu 79 : Phân biệt gen alen và gen không alen. Chúng có thể tác động qua lại với nhau như thế nào trong việc hình thành các tính trạng ở sinh vật. Cho ví dụ minh họa.

Trả lời :

1. Phân biệt gen alen và gen không alen :

a. Gen alen :

· Alen là các trạng thái tồn tại khác nhau của cùng 1 gen.

Thí dụ : Gen qui định tính trạng màu hạt ở đậu Hà Lan có 2 alen : Alen A qui định hạt vàng, alen a qui định hạt lục.

· Thông thường 1 gen có 2 alen, tuy nhiên cũng có trường hợp 1 gen có nhiều alen.
Thí dụ : Gen I qui định tính trạng nhóm máu ở Người có 3 alen : IA, IB, IO.

· Một cặp alen có thể là đồng hợp tử trội AA, đồng hợp tử lặn aa, dị hợp tử Aa.
· Trong tế bào 2n, cặp gen alen nằm cùng 1 vị trí tương ứng với nhau trên 1 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng (cùng 1 lôcut).
· Thông thường, tổng số nuclêôtit của các gen alen bằng nhau.
· Trường hợp xảy ra đột biến gen thì cứ sau mỗi lần đột biến lại xuất hiện một alen mới.
b. Gen không alen :

· Là các trạng thái tồn tại khác nhau của các gen khác nhau.
Thí dụ : Đậu Hà Lan, gen qui định màu hạt có 2 alen A, a; gen qui định hình dạng hạt có 2 alen B, b. Ta có các cặp gen không alen là A và B, A và b, a và B, a và b.

· Trong tế bào 2n, các gen không alen có thể có vị trí như sau :
· Nằm ở vị trí không tương ứng (không cùng 1 lôcut) trên 1 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng.
· Nằm trên 2 nhiễm sắc thể của 2 cặp đồng dạng khác nhau.
· Nằm trên cùng 1 nhiễm sắc thể.
2. Sự tác động qua lại của gen alen và gen không alen trong việc qui định tính trạng :

a. Gen alen :

· Các gen alen tác động qua lại với nhau cùng qui định 1 tính trạng :

· AA : Qui định tính trạng trội (Đậu Hà Lan hạt vàng).
· aa : Qui định tính trạng lặn (Đậu Hà Lan hạt lục).
· Aa : Qui định tính trạng trội (khi có hiện tượng trội hoàn toàn) hoặc tính trạng trung gian (khi có hiện tượng trội không hoàn toàn).
Thí dụ : Đậu Hà Lan hạt vàng : Aa; Hoa phấn màu hồng : Aa.

· Gen trội không lấn át hoàn toàn gen lặn.
Thí dụ : XDXd qui định kiểu hình mèo cái tam thể.

· Hiện tượng đồng trội.
Thí dụ : Gen I qui định nhóm máu ở người có alen IA đồng trội với IB so với IO.

· Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định tính trạng thường.
Thí dụ : Ở ruồi giấm gen qui định màu thân nằm trên nhiễm sắc thể thường.

· Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính qui định tính trạng giới tính hoặc tính trạng thường liên kết với giới tính.
Thí dụ : Ở Người gen qui định bệnh mù màu nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

· Một cặp gen alen có thể qui định nhiều tính trạng, tạo nên tính đa hiệu của gen :

Thí dụ : Ở Ruồi giấm :

· Gen qui định tính trạng cánh dài, đồng thời qui định tính trạng đốt thân dài và lông mềm.

· Gen qui định tính trạng cánh ngắn đồng thời qui định tính trạng đốt thân ngắn, lông cứng.

b. Gen không alen :

· Các gen không alen trên cùng 1 nhiễm sắc thể tạo thành 1 nhóm gen liên kết qui định 1 nhóm tính trạng liên kết hoàn toàn.

Thí dụ : Kiểu gen 
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 ở ruồi giấm cái đực qui định nhóm tính trạng liên kết hoàn toàn : Thân xám – cánh dài.

· Các gen không alen trên cùng 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể xảy ra hoán vị gen qui định 1 nhóm tính trạng liên kết không hoàn toàn.

Thí dụ : Kiểu gen 
[image: image26.wmf]ab

AB

 ở ruồi giấm cái qui định nhóm tính trạng liên kết không hoàn toàn thân xám – cánh dài.

· Các gen không alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau.

· Qui định các tính trạng phân li độc lập.

Thí dụ : Kiểu gen AaBb ở đậu Hà Lan qui định các tính trạng phân li độc lập với nhau là hạt vàng và hạt trơn.

· Tác động qua lại với nhau để cùng qui định 1 tính trạng theo kiểu tương tác bổ trợ, át chế, cộng gộp.

Thí dụ :

· Tương tác bổ trợ :

A - B - : Bắp cao
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· Tương tác át chế :
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 Gà lông trắng 

aaB - : Gà lông màu

· Tương tác cộng gộp :
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 đậm)

aabb : Hoa màu trắng

· Gen nằm trên X, không có alen tương ứng trên Y và ngược lại.

Thí dụ : XaY : Ruồi giấm đực mắt trắng; XYA : Nam giới dính ngón tay số 2 và 3.

Câu 80 : Lai một cặp tính trạng.

Trả lời :

I. Khái niệm về lai một cặp tính trạng :

· Là lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản.

II. Định luật 1 và 2 của Menđen :

1. Định luật 1 :

a. Thí nghiệm : (Đậu Hà Lan)

P : ♂ đậu hạt vàng TC  ×  ♀ đậu hạt xanh thuần chủng

F1 : 100% đậu hạt vàng.

b. Định luật 1 : (Định luật đồng tính, định luật tính trội)

Khi lai 2 cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì các cá thể lai F1 đồng tính mang tính trạng 1 bên của bố hoặc mẹ là tính trạng trội.

2. Định luật 2 :

a. Thí nghiệm :

P : ♂ đậu hạt vàng TC  ×  ♀ đậu hạt xanh thuần chủng

F1 : 100% đậu hạt vàng.

F2 : 
3/4 đậu hạt vàng


1/4 đậu hạt xanh

b. Định luật 2 : (Định luật phân tính, định luật phân li)

Khi lai 1 cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì thế hệ lai F2 có hiện tượng phân tính theo tỉ lệ trung bình 3 trội 1 lặn.

3. Giải thích định luật 1 và định luật 2 theo thuyết nhiễm sắc thể (Thuyết tế bào học) :

· Quy định gen : gọi gen (alen) A qui định tính trạng hạt vàng (tính trạng trội hoàn toàn); a qui định tính trạng hạt xanh (tính trạng lặn).

· Trong tế bào cây hạt vàng thuần chủng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng mang cặp gen AA.
· Trong tế bào cây hạt xanh thuần chủng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng mang cặp gen aa.

· Sơ đồ lai :
PTC 
: 
AA
×
aa

GP 
:
A

a

F1 
:

Aa (100% hạt vàng)

F1 × F1
:
Aa
×
Aa

GF1
:
A, a

A, a

F2 : Bảng tổ hợp

	         ♂
      ♀
	A
	A

	A
	AA
	Aa

	A
	Aa
	Aa



Kết quả : 



Kiểu gen
Kiểu hình
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4. Điều kiện nghiệm đúng định luật 1 và 2 của Menđen :

· Thế hệ bố mẹ đem lai phải thuần chủng.

· Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.

· Thống kê trên số lượng lớn cá thể.

5. Ý nghĩa của định luật 1 và 2 :

· Ý nghĩa của định luật 1 :

· Xác định tính trạng trội.

· Ứng dụng trong lai phân tích.

· Ý nghĩa của định luật 2 :
· Giải thích sự xuất hiện tính trạng lặn.

· Giải thích sự đa dạng ở sinh vật.

· Lai phân tích : Là lai giữa cá thể mang tính trạng trội và cá thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen cá thể mang tính trạng trội.

Nếu FB đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội ở thể đồng hợp, ngược lại nếu FB phân tính theo tỉ lệ 1 : 1 thì cá thể mang tính trạng trội ở thể dị hợp.

III. Tính trội không hoàn toàn :

1. Thí nghiệm : (Hoa Dạ Lan)

P : hoa màu đỏ TC (AA) ×  hoa màu trắng thuần chủng (A’A’)
F1 : 100% hoa màu hồng (A’A’)
F2 : 
1/4 hoa màu đỏ (AA)


2/4 hoa màu hồng (AA’)


1/4 hoa màu trắng (A’A’)

2. Kết luận : Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó các cá thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.
Câu 81 : Lai hai hay nhiều cặp tính trạng.

Trả lời :

I. Khái niệm :

· Là lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản.
II. Định luật 3 của Menđen :

1. Thí nghiệm : (Đậu Hà Lan)

PTC : đậu hạt vàng, vỏ trơn  × đậu hạt xanh, vỏ nhăn 
F1 : 100% đậu hạt vàng, vỏ trơn.
F2 : 
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2. Nhận xét :

· F1 : đồng tính (hạt vàng, vỏ trơn)
· Hạt vàng là tính trạng trội hoàn toàn, hạt xanh là tính trạng lặn.
· Vỏ trơn là tính trạng trội hoàn toàn, vỏ nhăn là tính trạng lặn.
· F2 : xuất hiện 4 loại kiểu hình
· Tỉ lệ kiểu hình : 9 : 3 : 3 : 1
· Có 2 loại kiểu hình mới (vàng nhăn, xanh trơn). Gọi là biến dị tổ hợp.
· Xét riêng từng cặp tính trạng :

· 
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 Mỗi cặp tính trạng nghiệm đúng định luật phân tính; hai cặp tính trạng di truyền không phụ thuộc vào nhau.

3. Định luật 3 của Menđen : (Định luật phân li độc lập)

Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia.

4. Giải thích theo thuyết nhiễm sắc thể :

· Quy định gen : Hạt vàng (gen A), hạt xanh (gen a); vỏ trơn (gen B), vỏ nhăn (gen b).
· Hai cặp gen qui định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau.
· Sơ đồ lai :

PTC 
: 
AABB

×
aabb

GP 
:
AB


ab

F1 
:

AaBb (100% hạt vàng, vỏ trơn)

F1 × F1
:
AaBb
 
×
AaBb

GF1
:
AB; Ab;

AB; Ab;



aB; ab


aB; ab

F2 : Bảng tổ hợp

	       ♀ ♂
      ♀
	AB
	Ab
	aB
	ab

	AB
	AABB
	AABb
	AaBB
	AaBb

	Ab
	AABb
	AAbb
	AaBb
	Aabb

	aB
	AaBB
	AaBb
	aaBB
	aaBb

	ab
	AaBb
	Aabb
	aaBb
	aabb





Kết quả : 



Kiểu gen
Kiểu hình
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9/16 vàng, trơn
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5. Điều kiện nghiệm đúng định luật :

· Bố mẹ đem lai phải thuần chủng.

· Thống kê trên số lượng lớn cá thể.

· Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.

· 1 gen quy định 1 tính trạng.

· Các cặp gen quy định các cặp tính trạng tương phản nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

6. Ý nghĩa :

· Giải thích sự đa dạng và phong phú ở sinh vật nhờ biến dị tổ hợp.

· Biến dị tổ hợp có ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống.

III. Công thức tổng quát :

	Số cặp gen dị hợp
	Số loại giao tử
	Số loại kiểu hình
	Tỉ lệ kiểu hình
	Số loại kiểu gen
	Tỉ lệ kiểu gen

	1

2

3

...

N
	2

22

23
...

2n
	2

22
23

...

2n
	3 : 1

(3 :1)2
(3 : 1)3

...

(3 : 1)n
	3

32
33

...

3n
	1 : 2 : 1

(1 : 2 : 1)2
(1 : 2 : 1)3

...

(1 : 2 : 1)n


Câu 1 : Phương pháp xác định tần số hoán vị gen sau đây :
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Trả lời :
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· Đúng trong trường hợp mỗi gen trội nằm trên từng nhiễm sắc thể của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Thí dụ : 
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Trường hợp này, các cá thể có kiểu gen 
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 và 
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 ở F1 mang kiểu hình giống với bố mẹ là kết quả của hiện tượng hoán vị gen, còn cá thể có kiểu hình khác bố mẹ (mang các kiểu gen 
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Ab

 và 
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aB

) lại không phải là kết quả của hiện tượng hoán vị gen.

Trường hợp này đúng với công thức trên.

· Không đúng trong trường hợp 2 gen trội cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, còn 2 alen lặn kia nằm trên nhiễm sắc thể tương đồng còn lại.

Thí dụ : 
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Cá thể có kiểu hình khác bố mẹ 
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Ab

 và 
[image: image50.wmf]ab

aB

 do kết hợp giữa giao tử có hoán vị gen Ab hoặc aB với giao tử bình thường ab.

Trường hợp này không đúng với công thức trên.

· Lưu ý : Nếu : 
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 thì trả lời ngược lại.

Câu 70 : Các phép lai dùng trong nghiên cứu di truyền và ý nghĩa của các phép lai đó?

Trả lời :

Có 2 phép lai thường dùng trong nghiên cứu di truyền là :

1. Phép lai thuận nghịch :

a. Khái niệm :

· Lai thuận nghịch là phép lai được tiến hành theo 2 hướng khác nhau : Ở hướng thứ nhất dạng này được dùng làm bố thì ở hướng thứ hai nó được dùng làm mẹ.

Thí dụ : 

· Lai thuận :   Mẹ (AA)  
[image: image52.wmf]×

    Bố (aa)

· Lai nghịch : Mẹ (aa)    
[image: image53.wmf]×

     Bố (AA)

b. Ý nghĩa :

· Dùng phép lai thuận nghịch để xác định tính trạng do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định khi kết quả phép lai thuận nghịch là như nhau.
· Moocgan đã phát hiện ra qui luật di truyền liên kết giới tính nhờ phân tích kết quả phép lai thuận nghịch về tính trạng màu mắt ở ruồi giấm : kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, tính trạng mắt trắng chỉ có ở ruồi đực F1 
[image: image54.wmf]→

 gen qui định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.
· Coren và Bo đã phát hiện ra qui luật di truyền qua tế bào chất nhờ phân tích kết quả phép lai thuận nghịch về tính trạng màu sắc hoa loa kèn : kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, con lai luôn biểu hiện tính trạng của mẹ 
[image: image55.wmf]→

 gen qui định tính trạng nằm trong các bào quan ở tế bào chất của hợp tử do mẹ truyền cho.
· Moocgan đã phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết chịu ảnh hưởng của giới tính khi kết quả lai lai thuận nghịch ở ruồi giấm đực và cái khác nhau.
2. Phép lai phân tích :

a. Khái niệm :

· Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn tương ứng nhằm mục đích phân tích kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.
Thí dụ :


P : Đậu Hà Lan hạt vàng (trội) 
[image: image56.wmf]×

 Đậu Hà Lan hạt xanh (lặn)

· Nếu kết quả lai là 100% đậu hạt vàng 
[image: image57.wmf]→

kiểu gen của đậu hạt vàng P là AA.
SÑL : 
P : 
AA
(
aa
GP :
A

a

F1 : 100% Aa (Hạt vàng)



· Nếu kết quả lai là 50% đậu hạt vàng : 50% đậu hạt xanh 
[image: image58.wmf]→

kiểu gen của đậu hạt vàng P là Aa.
SÑL : 
P :
Aa
(
aa
GP : 
A, a

a

F1 : 50% Aa  : 
50% aa 

   (Hạt vàng) (Hạt xanh)
b. Ý nghĩa :

· Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử.
· Xác định tính trạng do 1 gen qui định hay do nhiều gen tương tác với nhau cùng qui định.
· Xác định các gen phân li độc lập, liên kết gen hoàn toàn hay hoán vị gen; tính tần số hoán vị gen.
Câu 68 :Trình bày những cống hiến của Menđen cho di truyền học. Bên cạnh đó, những hạn chế của Menđen đã được di truyền học hiện đại bổ sung như thế nào?

Trả lời :

1. Những cống hiến của Menđen cho di truyền học :

· Međen đã đề ra 2 phương pháp nghiên cứu di truyền và về sau đã được ứng dụng rộng rãi là phương pháp phân phân tích di truyền giống lai và phương pháp lai phân tích. Nội dung của các phương pháp như sau :

· Phương pháp phân tích di truyền giống lai. Phương pháp nghiên cứu này có các nội dung cơ bản sau :

· Chọn đối tượng thí nghiệm : thường Menđen chọn nghiên cứu trên cây đậu Hà Lan do tính chất tự thụ phấn nghiêm ngặt của nó.

· Kiểm tra, chọn lọc để có được dòng thuần chủng trước khi đem lai giống. Trong nội dung này, Menđen kết hợp sử dụng phương pháp lai phân tích.

· Phân tích các đặc điểm di truyền phức tạp ở cơ thể sinh vật thành từng cặp tính trạng riêng lẽ. Tiến hành lai từ đơn giản đến phức tạp. Lúc đầu là thí nghiệm lai 1 tính, rồi chuyển dần đến lai 2 tính, 3 tính v.v...

· Mỗi một thí nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần trên nhiều đối tượng khác nhau nhằm kiểm tra các kết quả thu được.

· Rút ra định luật : dùng thống kê toán học rút ra các định luật mang tính chất định lượng.

· Phương pháp lai phân tích : Là phép lai nhằm kiểm tra kiểu gen của một cơ thể mang tính trội là thuần chủng hay không. Cách làm là cho cơ thể cần kiểm tra lai với cơ thể mang tính lặn. Sau đó dựa vào kiểu hình ở con lai để kết luận.

· Nếu con lai đồng tính, chứng tỏ cơ thể đang kiểm tra là thuần chủng.

· Nếu con lai phân tính, chứng tỏ cơ thể đang kiểm tra là không thuần chủng.

· Sơ đồ lai minh họa :

· P : 
AA (thuần chủng)

(
aa
GP :
A




a

F1 : 100% Aa (F1 đồng tính)



· P :
Aa (không thuần chủng)
(
aa
GP : 
A, a




a

F1 : 50% Aa : 50% aa (F1 phân tính)

· Trên cơ sở thực nghiệm, Menđen đã phát hiện 3 định luật di truyền ở sinh vật. Nội dung của mỗi định luật như sau :

· Định luật đồng tính (còn gọi là định luật tính trội) : Khi lai 2 cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì các cá thể lai F1 đồng tính, mang tính trạng 1 bên của bố hoặc mẹ, là tính trạng trội.

· Định luật phân tính (còn gọi là định luật phân li) : Khi lai 1 cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì thế hệ F2 có hiện tượng phân tính theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

· Định luật phân li độc lập : Khi lai 1 cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia.

2. Bổ sung của di truyền học hiện đại cho các hạn chế của Menđen : Tuy có những cống hiến quan trọng trong lĩnh vực di truyền học. Song, chủ yếu do trình độ phát triển của khoa học đương thời, Menđen cũng có những hạn chế nhất định và những hạn chế đó đã được di truyền học hiện đại bổ sung như sau :
	Các hạn chế của Menđen
	Bổ sung của di truyền học hiện đại

	· Chỉ phát hiện hiện tượng gen trội át hoàn toàn gen lặn alen với nó.
	· Còn có hiện tượng gen trội át không hoàn toàn gen lặn gọi là hiện tượng di truyền trung gian.

	· Chỉ mới đề cập đến mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể qui định một tính trạng.
	· Nhiều gen còn phân bố trên một nhiễm sắc thể di truyền theo qui luật liên kết gen hoàn toàn và qui luật hoán vị gen.
· Một gen có thể qui định nhiều tính trạng cho cơ thể gọi là tính đa hiệu của gen.
· Nhiều gen không alen có thể tương tác qui định một tính trạng cho cơ thể theo qui luật tương tác gen.

	· Chỉ nghiên cứu gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường trong nhân tế bào.
	· Gen còn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính và theo qui tắc di truyền có liên kết với giới tính.
· Gen không chỉ nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mà còn nằm trong một số bào quan (ADN dạng vòng). Các gen này qui định sự phát triển tính trạng con theo dòng mẹ, gọi là qui luật di truyền qua tế bào chất.


Câu 67 : Thế nào là hiện tượng hoán vị gen và hiện tượng đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể? Hai hiện tượng trên có những điểm giống và khác nhau thế nào?

Trả lời :

1. Khái niệm hiện tượng hoán vị gen và hiện tượng đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể :

a. Hoán vị gen :

· Là hiện tượng các gen liên kết không hoàn toàn trên một nhiễm sắc thể dẫn đến trao đổi các đoạn gen tương ứng giữa 2 crômatit trong cùng một cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng vào kỳ trước của lần phân bào thứ nhất trong giảm phân.

b. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể :

· Là hiện tượng môt đoạn của nhiễm sắc thể bị đứt ra và gắn vào ở một vị trí khác của nhiễm sắc thể; hoặc một đoạn của nhiễm sắc thể này bị đứt và chuyển sang gắn ở nhiễm sắc thể khác thuộc cùng cặp hay khác cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
· Hiện tượng xảy ra do các tác nhân gây đột biến của môi trường bên ngoài hay bên trong cơ thể.
2. So sánh 2 hiện tượng :

a.    Giống nhau : Hai hiện tượng đều có thể dẫn đến làm thay đổi phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
b. Những điểm khác nhau : 

	Hoán vị gen
	Chuyển đoạn nhiễm sắc thể

	· Xảy ra giữa 2 nhiễm sắc thể trong cùng một cặp tương đồng.

· Hai đoạn trao đổi chứa gen tương ứng với nhau.

· Tạo kiểu hình bình thường.

· Nguyên nhân do tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit trong cùng một cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kỳ trước của lần phân bào thứ nhất trong giảm phân.

· Tạo nhiều biến dị tổ hợp, có ý nghĩa đối với tiến hóa và chọn giống.
	· Xảy ra trên một nhiễm sắc thể hoặc giữa hai nhiễm sắc thể cùng cặp hay khác cặp tương đồng.
· Chuyển đoạn không chứa gen tương ứng với nhau.
· Tạo kiểu hình không bình thường.
· Nguyên nhân do các tác nhân gây đột biến của môi trường bên ngoài hay bên trong cơ thể.
· Chuyển đoạn lớn thường gây chết hay làm mất khả năng sinh sản của cơ thể. Chuyển đoạn nhỏ được ứng dụng trong tạo giống sản xuất.


Câu 72 : Khái niệm về nhiễm sắc thể giới tính. Cơ chế xác định giới tính ở sinh vật. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu di truyền giới tính.

Trả lời :

1. Khái niệm về nhiễm sắc thể giới tính :

· Là cặp nhiễm sắc thể đặc biệt dùng để xác định giới tính ở sinh vật. Trên nhiễm sắc thể giới tính mang các gen quy định các tính trạng giới tính và một số gen quy định các tính trạng thường kèm theo (tạo nên hiện tượng di truyền liên kết với giới tính). Trong tế bào 2n thì nhiễm sắc thể giới tính có từ 1 đến 2 chiếc. 

· Các kiểu nhiễm sắc thể giới tính ở sinh vật :

· Kiểu XX và kiểu XY :

· Hầu hết các loài : Người, thú, ruồi giấm ... cá thể đực (XY), cá thể cái (XX).

· Một số loài chim : Chim, bướm, bò sát ... cá thể đực (XX), cá thể cái (XY).

· Kiểu XX và kiểu XO :

· Các loài : Rệp, châu chấu, bọ xít ... cá thể đực (XO), cá thể cái (XX)

· Bọ nhậy : cá thể đực (XX), cá thể cái (XO).

2. Cơ chế xác định giới tính ở sinh vật :

· Ở Người, thú, ruồi giấm :
P 

: 
Cá thể đực XY
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Cá thể cái XX

Gp

:
X = Y = 50%


X = 100%

Con
:
XX = 50%
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cá thể cái.

XY

:
50%
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cá thể đực.

· Ở Chim, bướm, bò sát :
P

:
Cá thể đực XX
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Cá thể cái XY

Gp

:
X = 100%


X = Y = 50%

Con 
:
XX = 50% 
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cá thể đực




XY = 50%
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cá thể cái

· Ở Châu chấu, bọ xít, rệp :
P 

: 
Cá thể đực XO 
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Cá thể cái XO

Gp

: 
X = 100%


X = 100%

Con 
: 
XX = 50%
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cá thể cái




XO = 50%
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cá thể đực

· Ở bọ nhậy :
P 

 :
Cá thể đực XX
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Cá thể cái XO

Gp

 :
X = 100%


X = O = 50%

Con 
 : 
XX = 50%
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cá thể đực




XO = 50%
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cá thể cái

3. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu di truyền giới tính :

· Tính trạng giới tính được hình thành dần trong quá trình phát triển cá thể và có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường trong và ngoài cơ thể.

Thí dụ :

· Tác động của hoocmon vào giai đoạn sớm của hợp tử có thể làm thay đổi kiểu hình đực hay cái của cá thể.

· Hoàn cảnh thụ tinh, điều kiện sống của hợp tử và của cá thể bố mẹ có thể làm thay đổi tỉ lệ đực, cái ở đời con.

Do đó, nắm được cơ chế xác định và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hóa giới tính, ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực, cái của đời con nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thí dụ :

· Ở tằm dâu, dùng tác nhân phóng xạ làm chết nhân của tế bào trứng và cho thụ tinh bằng 2 tinh trùng X tạo ra hợp tử XX phát triển thành tằm đực cho năng suất tơ cao hơn tằm cái.

· Đề ra phương pháp có thể sinh con trai, con gái theo ý muốn.

· Giải thích được nguyên nhân và đề xuất phương pháp phát hiện 1 số bệnh ở người do sự rối loạn cơ chế phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể giới tính tạo ra các hội chứng : Técnơ (XO), Claifentơ (XXY) ...

Câu 73 : Những điểm giống nhau và khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

Trả lời :

1. Giống nhau :

· Đều được cấu tạo từ các chất như : ADN và prôtêin.

· Đều có hình dạng và kích thước đặc trưng cho từng loài.

· Đều có khả năng tái sinh, phân li, tổ hợp trong nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

· Đều có chứa gen qui định tính trạng thường.

· Các gen trên mỗi nhiễm sắc thể đều tạo thành nhóm gen liên kết và di truyền theo qui luật liên kết gen hoàn toàn hoặc hoán vị gen.

· Đều có thể bị đột biến làm thay đổi cấu trúc về số lượng nhiễm sắc thể.

2. Khác nhau : 

	Nhiễm sắc thể thường
	Nhiễm sắc thể giới tính

	· Có nhiều cặp và giống nhau ở cá thể đực và cá thể cái trong mỗi loài.

· Mỗi cặp gồm 2 nhiễm sắc thể đồng dạng (giống nhau về hình dạng và kích thước).

· Mang các gen qui định các tính trạng thường.

· Phần lớn các gen phân bố trên nhiễm sắc thường.

· Các gen tạo thành từng cặp alen tương ứng.
	· Có 1 cặp (đôi khi chỉ 1 chiếc) và khác nhau ở cá thể đực và cá thể cái trong mỗi loài.

· Chỉ cá thể thuộc giới đồng giao tử mới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính đồng dạng (XX), còn cá thể thuộc giới dị giao tử thì mang 1 nhiễm sắc thể (X) và 1 nhiễm sắc thể (Y), đôi khi chỉ là 1 nhiễm sắc thể (X).

· Thí dụ :
· Người, thú, ruồi giấm : con cái (XX), con đực (XY).

· Chim, bướm và một số loài cá : con đực (XX), con cái (XY).

· Châu chấu, bọ xít … con đực XO. Bọ nhậy : con cái XO.

· Mang các gen qui định các tính trạng giới tính và 1 số gen qui định tính trạng thường.

· Một số ít gen phân bố trên nhiễm sắc thể giới tính.

· Các gen có thể chỉ có trên X mà không có alen tương ứng trên Y hoặc ngược lại.


Câu 103 : Trình bày mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Cho biết thường biến là gì? Nguyên nhân phát sinh, đặc điểm và ý nghĩa của thường biến? So sánh thường biến và đột biến. Thế nào là mức phản ứng? Những đặc điểm và ứng dụng của mức phản ứng? Biến dị di truyền và biến dị không di truyền là gì?

Trả lời :

1. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình :

· Kiểu hình của một cơ thể không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc điều kiện môi trường.

· Hoa liên hình có giống hoa đỏ và giống hoa trắng: Khi lai giống hoa đỏ thuần chủng với giống hoa trắng thuần chủng, cây lai F1 đều có hoa đỏ. Đến F2 có sự phân tính: 3/4 số cây có hoa đỏ, 1/4 số cây hoa trắng. Như vậy màu sắc hoa được qui định bởi 1 cặp gen, trong đó màu đỏ là tính trạng trội.

· Khi đem cây thuộc giống hoa đỏ thuần chủng trồng ở 35oC thì nó ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này trồng ở 20oC lại cho hoa đỏ. Như vậy màu hoa còn phụ thuộc nhiệt độ môi trường. Trong trường hợp trên, nhiệt độ chỉ mới ảnh hưởng tới sự biểu hiện màu sắc chứ chưa làm biến đổi gen qui định màu hoa. Giống hoa đỏ thuần chủng đã cho 2 kiểu hình khác nhau tuỳ theo nhiệt độ môi trường. Trong khi đó giống hoa trắng thuần chủng trồng ở 35oC hay 20oC đều chỉ ra hoa màu trắng. Ví dụ trên cho phép kết luận :

· Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.

· Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.

· Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường cụ thể.

2. Thường biến :

a. Khái niệm :

Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường.

Thí dụ : Cây rau mác mọc trên cạn chỉ có một loại lá hình mũi mác. Khi mọc dưới nước nó có thêm một loại lá hình bản dài. Mọc dưới nước sâu hơn, nó chỉ có loại lá hình bản dài mà thôi. Một số loài thú (thỏ, chồn, cáo) ở xứ lạnh, về mùa đông có bộ lông dày màu trắng lẫn với tuyết, về mùa hè lông thưa hơn và chuyển sang màu vàng hoặc xám.

b. Nguyên nhân phát sinh :

Khả năng phản ứng của kiểu gen trước sự thay đổi của đổi của môi trường.

c. Đặc điểm :

· Biến đổi đồng loạt.

· Theo hướng xác định, tương ứng với môi trường.

· Không làm biến đổi kiểu gen nên không di truyền.

d. Ý nghĩa :

Giúp cho sinh vật có phản ứng linh hoạt, thích nghi với sự biến đổi của môi trường.

3. So sánh thường biến và đột biến :

a. Những điểm giống nhau :

· Đều có thể dẫn đến sự thay đổi kiểu hình của cơ thể.

· Đều có liên quan đến tác động của môi trường sống.

b. Những điểm khác nhau :

	Điểm phân biệt
	Thường biến
	Đột biến

	
Tác động

Phát sinh

Nguyên nhân

Đặc điểm

Ý nghĩa
	· Biến đổi kiểu hình không làm biến đổi kiểu di truyền.

· Chỉ xảy ra trong quá trình sống của cá thể. Không di truyền.

· Do tác động trực tiếp của môi trường sống.

· Xuất hiện đồng loạt, theo hướng xác định trước cùng một điều kiện của môi trường.

· Không di truyền.

· Giúp cá thể phản ứng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
· Do không di truyền nên ít có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.
	· Biến đổi xảy ra trong cấu trúc vật chất di truyền và dẫn đến làm thay đổi cả kiểu hình cơ thể.

· Có thể phát sinh trong quá trình sống của cá thể hay bẩm sinh do yếu tố di truyền.

· Môi trường ngoài : các yếu tố lý, hóa học (nhiệt độ, phóng xạ, hóa chất …).

· Môi trường trong : rối loạn trao đổi chất nội bào.

· Xuất hiện đột ngột, riêng lẻ, không xác định. Cùng một tác nhân có thể gây ra các dạng đột biến khác nhau ở mỗi cá thể.

· Di truyền.

· Phần lớn có hại cho sinh vật, một ít có lợi hay trung tính.
· Di truyền được nên là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.


4. Mức phản ứng :

a. Khái niệm :

Mức phản ứng là giới hạn thường biến của kiểu gen trước sự biến đổi của môi trường.

b. Đặc điểm :

· Mỗi gen có một mức phản ứng riêng.

· Kiểu gen qui định mức phản ứng, điều kiện môi trường qui định kiểu hình cụ thể nằm trong mức phản ứng.

c. Ứng dụng :

· Giống (kiểu gen) qui định giới hạn năng suất.

· Kỹ thuật (môi trường) qui định năng suất cụ thể.

· Năng suất (kiểu hình) do tác động qua lại giữa giống và kỹ thuật.

· Tùy điều kiện từng nơi, từng giai đoạn ta nhấn mạnh vai trò của giống hay kỹ thuật.

5. Biến dị di truyền và biến dị không di truyền :

· Biến dị di truyền :

· Là những biến đổi trong gen, trong nhiễm sắc thể hay trong tổ hợp gen, tổ hợp nhiễm sắc thể và di truyền cho đời sau.
· Bao gồm : Biến dị tổ hợp, đột biến gen, đột biến NST.
· Biến dị không di truyền :

· Là biến dị do ảnh hưởng của môi trường, làm biến đổi kiểu hình của một kiểu gen (Thường biến).

Câu 104 : So sánh thường biến và biến dị tổ hợp.

Trả lời :

1. Điểm giống nhau :

· Đều là những biến dị không làm thay đổi cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.
· Đều là những biến dị mà kiểu gen tương tác với điều kiện sống biểu hiện ra kiểu hình.
· Đều làm biến đổi kiểu hình.
2. Điểm khác nhau :

	Thường biến
	Biến dị tổ hợp

	· Chỉ có kiểu hình biến đổi, kiểu gen không bị biến đổi.

· Không di truyền được.

· Thường biến phát sinh trong suốt quá trình phát triển của cá thể.

· Thường biến chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống.

· Thường biến xuất hiện đồng loạt trong cùng một cá thể, theo một hướng nhất định do ảnh hưởng của điều kiện sống.

· Thường biến có lợi giúp cho sinh vật thính nghi với điều kiện sống.

· Thường biến không là nguyên liệu của quá trình chọn lọc tự nhiên và chọn giống.
	· Kiểu gen bị biến đổi dẫn đến sự biến đổi kiểu hình.
· Có thể di truyền được.
· Biến dị tổ hợp phát sinh nhờ quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh.
· Biến dị tổ hợp chịu ảnh hưởng gián tiếp của điều kiện sống qua quá trình sinh sản.
· Biến dị tổ hợp xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ, không theo một hướng nhất định.
· Biến dị tổ hợp có lợi, có hại hoặc trung tính.
· Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên và chọn giống.


Câu 105 : So sánh biến dị tổ hợp và biến dị đột biến.

Trả lời :

1. Điểm giống nhau :

· Đều là những biến dị liên quan đến cơ sở vật chất di truyền.
· Đều là những biến dị di truyền.
· Đều có thể xuất hiện những kiểu hình mới chưa có ở bố mẹ hoặc tổ tiên.
2. Điểm khác nhau :

	Biến dị tổ hợp
	Biến dị đột biến

	· Nguyên nhân : Do quá trình giao phối.

· Cơ chế : Xảy ra do sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân và thụ tinh, do hoán vị gen, do tương tác gen.

· Tổ hợp lại vật chất di truyền vốn có của bố mẹ và tổ tiên.

· Biểu hiện của biến dị là sự sắp xếp lại các tính trạng vốn đã có ở bố mẹ, tổ tiên hoặc xuất hiện tính trạng mới.

· Là nguồn biến dị thường xuyên và vô tận ở sinh vật, tăng tính đa dạng cho sinh giới, tạo ra nguồn nguyên liệu quan trọng cho quá trình tiến hóa và chọn giống.
	· Nguyên nhân : Xảy ra do sự thay đổi môi trường trong cơ thể hoặc do các tác nhân lí hóa của môi trường ngoài cơ thể.

· Cơ chế : Do sự rối loạn trong quá trình phân bào, tái sinh nhiễm sắc thể làm thay đổi cấu trúc, số lượng của vật chất di truyền.

· Làm biến đổi vật chất di truyền.

· Biểu hiện của biến dị là sự xuất hiện tính trạng mới một cách đột ngột, ngẫu nhiên và không định hướng.

· Xuất hiện khi điều kiện môi trường thay đổi, là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.


Chương III_DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
1. Quần thể là gì?
Quần thể là một tổ chức của các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khoảng không gian xác định, ở vào một thời điểm xác định và có khả năng sinh ra các thế hệ con cái để duy trì nòi giống.
2. Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định bằng cách nào?
* vốn gen : tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định, các đặc điểm của vốn gen thể hiện thông qua các thông số là tần số alen và tần số kiểu gen

* Tần số alen:

   - tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số alen của các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định.

Tổng số alen A = (500 x 2) + 200 = 1200.

Tổng số alen A và a là: 1000 x 2 =  2000.

Vậy tần số alen A trong quần thể là: 1200 / 2000 = 0.6
* Tần số kiểu gen của quần thể:

Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể có trong quần thể.

Tần số KG AA trong quần thể là 500 / 1000 = 0.5

Chú ý: Tùy theo hình thức sinh sản của từng loài mà các đặc trưng của vốn gen cũng như các yếu tố làm biến đổi vốn gen của quần thể ở mỗi loài có khác nhau.
3. Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối?
- Có khuynh hướng tăng tỉ lệ các thể đồng hợp và giảm tỉ lệ các thể dị hợp.

- Thường bao gồm các dòng thuần về các kiểu gen khác nhau.

4. Nêu những đặc điểm của quần thể ngẫu phối?
- Quần thể ngẫu phối có lượng biến dị di truyền rất lớn là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

- Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể một cách không đổi trong những điều kiện nhất định.

- Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối về mỗi gen tuân theo công thức Hacđi – Van béc.
5. Nêu nội dung cơ bản của định luật Hacdi-Vanbec và cho ví dụ minh họa. Khi ở trạng thái cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể như thế nào?
1.Định luật Hacdi-Vanbec: Trong 1 quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức: 
(p2AA + 2pqAa + q2aa =1)

2.Điều kiện:

- Quần thể phải có kích thước lớn(số lượng cá thể nhiều).

- Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau 1 cách ngẫu nhiên.

- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau.

-  Đột biến không xảy ra hay xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch.

- Quần thể phải được cách ly với các quần thể khác.  

6. Nêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?

- Định luật phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể → giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài.
- Từ tần số các cá thể có kiểu hình lặn, chúng ta có thể tính được tần số của alen lặn, alen trội, tần số của các loại kiểu gen trong quần thể .
- Có thể dự tính xác suất bắt gặp thể đột biến từ tần số xuất hiện đột biến nào đó. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong y học và trong chọn giống.

Chương IV_ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
1. Quy trình chọn giống gồm các bước nào? Nguồn nguyên liệu được dùng cho chọn giống được lấy từ đâu và bằng cách nào?

2. Hãy phân biệt nguồn gen tự nhiên và nhân tạo. Nêu lợi ích của mỗi nguồn gen này?

3. Nguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là gì? Tại sao biến dị tổ hợp là quan trọng cho chọn giống vật nuôi và cây trồng?
Trả lời

1. - Biến dị tổ hợp là biến dị do sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ và tổ tiên.

- Nguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là: 

+ Quá trình phát sinh giao tử: Có sự phân li của các nhiễm sắc thể trong cặp NST tương đồng nên có thể tạo rất nhiều loại giao tử khác nhau.

+ Quá trình thụ tinh: Có sự kết hợp ngẫu nhiên của giao tử đực và giao tử cái nên có thể tạo ra những tổ hợp giao tử khác nhau.

+ Hoán vị gen góp phần làm xuất hiện biến dị tổ hợp do sự trao đổi chéo giữa 2 crômatit của cặp NST  kép tương đồng.

+ Hiện tượng tương tác gen có thể làm xuất hiện thêm tính trạng mới.

- Biến dị tổ hợp là quan trọng cho chọn giống vật nuôi, cây trồng vì:

+ Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự tổ hợp lại vật chất di truyền của thế hệ bố mẹ thông qua quá trình giao phối. Quá trình giao phối bao gồm từ việc phát sinh giao tử, tổ hợp tự do của các giao tử thành hợp tử.

+ Trong quá trình phát sinh giao tử, các gen alen phân li độc lập theo các cặp NST đồng dạng và tổ hợp tự do của các gen không alen theo các NST không đồng dạng đã làm xuất hiện số loại giao tử theo công thức 2n, trong đó n là số cặp gen dị hợp, các gen này nằm trên các NST đồng dạng khác nhau; giảm phân tạo giao tử còn xảy ra hiện tượng hoán vị gen, các gen tương ứng trao đổi chỗ cho nhau trên các NST khác nguồn gốc của cặp đồng dạng cũng tạo ra sự đa dạng các loại giao tử. Khi thụ tinh sự tổ hợp tự do của các giao tử thành hợp tử theo công thức 4n đã tạo ra vô số hợp tử khác nhau về kiểu gen, các tổ hợp gen mới có quan hệ tương tác với nhau tạo ra kiểu hình mới tạo nên sự phong phú của giống vật nuôi và cây trồng.
4. Nêu quy trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp?

Trả lời

Quy trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:

- Tạo các dòng thuần chủng khác nhau.

- Cho lai các dòng thuần với nhau để phát hiện các tổ hợp gen mong muốn. Cần lưu ý cả lai thuận và lai nghịch.

- Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn được cho tự thụ phấn hay giao phối gần kết hợp với chọn lọc chặt chẽ qua nhiều thế hệ để tạo các giống thuần và nhân lên.

Ví dụ: Tạo giống lúa lùn năng suất cao của viện lúa quốc tế IRRI

Giống lúa Peta        x       Giống lúa Dee-geo woo –gen

                                ↓ 

Takudan  x  Giống lúa IR8  x  IR-12-178

                ↓                          ↓ 

            IR22                     CICA4

5. Tại sao các phương pháp lai lại là phương pháp cơ bản để tạo sự đa dạng các vật liệu di truyền cho chọn giống?

6. Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai? Phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai? Hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam có ưu thế lai?
Trả lời

1. Ưu thế lai: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.

2. Nguyên nhân của ưu thế lai: Thuyết siêu trội: Con lai có kiểu gen dị hợp tử về nhiều cặp gen ( có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với các dạng bố mẹ thuần chủng.

3. Phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai:

+ Tạo các dòng thuần chủng khác nhau.

+ Cho lai các dòng thuần khác nhau để xác định cho ưu thế lai cao: có thể thực hiện lai thuận nghịch hoặc lai khác dồng đơn, lai khác dòng kép.
4. Thành tựu

7. Khái niệm về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

8. Hãy nêu một số thành tựu tạo giống bằng gây đột biến ở Việt Nam?

9. Gây đột biến để tạo giống mới dựa trên cơ sở nào?

10. Tại sao phải lựa chọn tác nhân, liều lượng và thời gian xử lí của tác nhân gây đột biến?

11. Tại sao sau khi gây đột biến lại phải chọn lọc? Dựa vào đâu để chọn được thể đột biến mong muốn?

12. Tại sao lại phải tạo dòng thuần chủng theo gen đột biến vừa gây được?

13. Cơ chế gây đột biến của 5-Brom-Uraxin (5-BU) và cônxisin. Cho ví dụ về thành tựu thu được từ việc sử dụng 2 loại hóa chất này?

14. Hãy phân tích lí do của việc gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giống?

15. Tác nhân, hậu quả và mục đích của gây đột biến ở vật nuôi, cây trồng là gì?

16. Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến?

17. Công nghệ tế bào là gì? Ứng dụng công nghệ tế bào trong chọn giống cây trồng, vật nuôi?

18. Hãy phân biệt các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào?

19. Nêu lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tế bào?

20. So sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tích bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật?

21. Tại sao ở mỗi giao tử đều có số lượng NST là n, nhưng lại không giống nhau về kiểu gen?

22. Có mấy cách để tạo thành cây lưỡng bội (2n)?

23. Ưu điểm nổi bật của phương pháp chọn giống từ các dòng giao tử là gì?

24. Sự thành công của nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo dựa trên cơ sở nào?

25. Những loại tế bào nào của thực vật có thể nuôi cấy được?

26. Các tế bào xôma (2n) sau một thời gian nuôi cấy tạo thành các dòng tế bào khác nhau như thế nào?

27. Trong kĩ thuật dung hợp tế bào trần, tại sao phải bóc lớp thành xenlulozơ của tế bào? Có mấy cách để thực hiện điều này? Khả năng dung hợp khối sinh chất của tế bào (bao gồm cả nhân tế bào) có thể xảy ra giữa các tế bào khác loài (xa nhau trong hệ thống phân loại) hay không?

28. So sánh dung hợp tế bào trần trong tạo giống ở thực vật với lai hữu tính?

29. Các phương pháp tạo giống động vật bằng ứng dụng công nghệ tế bào? Nêu thành tựu đạt được từ phương pháp này?

30. Công nghệ gen là gì? ADN tái tổ hợp là gì?

31. Trình bày quy trình tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận?

32. Làm cách nào nhận biết được dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp?

33. Sinh vật chuyển gen là gì? Lợi ích của sinh vật chuyển gen như thế nào? Cho ví dụ?

34. Bản chất các khái niệm công nghệ gen, kĩ thuật chuyển gen?

35. Các enzim quan trọng và chức năng chủ yếu của nó trong kĩ thuật chuyển gen?

36. Vectơ chuyển gen là gì? Cấu trúc và vai trò của vectơ chuyển gen?

37. Hãy nêu những thành tựu ứng dụng công nghệ gen?

38. Trình bày phương pháp chuyển gen ở thực vật. Những ưu điểm của công nghệ gen trong việc tạo giống cây trồng mới là gì? Nêu những thành tựu ứng dụng trong chọn giống thực vật?

39. Trình bày các cách chuyển gen tạo giống vật nuôi?

40. Trình bày các phương pháp chuyển gen để tạo ra giống bò mới? Điểm khác nhau cơ bản của phương pháp chuyển gen này là gì?

41. Để đưa được một gen của loài này vào tế bào của loài khác người ta cần gắn gen cần chuyển vào một phân tử ADN, kĩ thuật này gọi là tạo ADN tái tổ hợp. Phân tử ADN đó gọi là gì? Làm cách nào có đúng đoạn ADN mang gen cần thiết của tế bào cho để thực hiện chuyển gen? Làm thế nào gắn được nó vào ADN của tế bào nhận?

42. Sự khác nhau của kĩ thuật chuyển gen với mỗi loại vectơ khác nhau?

43. Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng cách nào?

44. Khi thực hiện bước 2 của kĩ thuật chuyển gen, trong ống nghiệm có vô số các tế bào vi khuẩn, một số có ADN tái tổ hợp xâm nhập vào, một số không có ADN tái tổ hợp xâm nhập vào. Làm cách nào để tách được các tế bào có ADN tái tổ hợp với các tế bào không có ADN tái tổ hợp?

45. Việc cấy một gen của laoì khác (động vật, thực vật, thậm chí của người…) vào vi sinh vật đã phá vỡ ranh giới “loài” sinh học nhưng có lợi cho con người như thế nào?

46. Quy trình về tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất ínulin dùng trong điều trị bệnh tiểu đường ở người?

47. Tạo giống bằng công nghệ gen đối với cây trồng đã thu được những thành tựu gì?

48. Thành tế bào thực vật có điểm gì khác với tế bào vi khuẩn? Để chuyển gen vào tế bào thực vật người ta phải sử dụng những biện pháp nào mà không sử dụng đối với tế bào vi khuẩn?

49. Để chuyển gen cần thiết vào vật nuôi, có thể thực hiện bằng cách nào?

50. Ưu điểm của chọn giống vật nuôi bằng công nghệ gen so với tạo giống mới bằng các biện pháp thông thường?

Chương V_DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

1. Chứng minh con người cũng tuân theo các quy luật di truyền và biến dị cũng giống như mọi sinh vật khác?

2. Những khó khăn, thuận lợi trong nghiên cứu di truyền người?

3. Tại sao trong nghiên cứu di truyền người lại phải sử dụng các phương pháp khác với nghiên cứu di truyền động vật?

4. Nêu mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ?

5. Trình bày mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu các trường hợp đồng sinh?

6. Trình bày mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu tế bào?

7. Ngoài các phương pháp di truyền học cơ bản, hiên nay có thêm những phương pháp mới nào? Cho biết thành tựu đã đạt được?

8. Phân biệt phương pháp nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu tre đồng sinh và phương pháp nghiên cứu tế bào học?

9. Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng?

10. Khái niệm về di truyền y học? Nội dung của di truyền y học gồm những vấn đề gì? Di truyền y học có thể độc lập với di truyền học và di truyền học người được không? Tại sao?

11. Khái niệm về bệnh tật di truyền? Hãy mô tả một số bệnh tật di truyền?

12. Những hiểu biết mới về bệnh, tật di truyền như thế nào? Tại sao những hiểu biết này lại đưa đến khái niệm chính xác hơn về bệnh, tật di truyền?

13. Thế nào là bệnh tật di truyền do sai sót trong gen quy định?

14. Phân biệt bệnh tật di truyền do một gen chi phối với trường hợp các bệnh di truyền do nhiều gen chi phối?

15. Trường hợp các bệnh, tật di truyền do nhiều gen quy định có di truyền theo quy luật Menđen hay không?

16. Trình bày một số bệnh di truyền do đột biến gen gây nên, nêu nguyên nhân chung của các bệnh này?

17. Thế nào là các bệnh di truyền do biến đổi số lượng, biến đổi cấu trúc NST gây nên? Trình bày một số bệnh mà em biết?

18. Trình bày những hướng nghiên cứu di truyền y học hiện nay và tương lai?

19. Di truyền y học tư vấn là gì? Trình bày nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn?

20. Hãy giải thích tại sao không nên kết hôn giữa những người họ hàng trong phạm vi 3 đời?

21. Thế nào là liệu pháp gen? Liệu pháp gen nhằm giải quyết những vấn đề gì?

22. Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN?

23. Gánh nặng di truyền là gì? 

24. Vì sao để bảo vệ vốn gen di truyền của loài người phải bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm không khí, nước, đất, thực hiện an toàn thực phẩm…đặc biệt là tích cực đấu tranh vì hòa bình, chống thảm họa do chiến tranh hạt nhân gây nên?

25. Di truyền y học đã hạn chế sự phát triển virut HIV ở người bệnh như thế nào?

26. Đánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc vào những điều kiện gì? Để bảo vệ sự di truyền trí năng của loài người cần thực hiện điều gì?

27. Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền của loài người. Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào? Hãy nêu những hậu quả của việc nhiễm độc điôxin?

28. Thế nào là ô nhiễm môi trường? Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến vốn gen di truyền của loài người sẽ gây ra những hậu quả gì?

29. Ung thư là gì? Nguyên nhân chính gây ra ung thư? ? Phòng ngừa ung thư cần phải làm gì?

30. HIV-AIDS là gì? Các con đường lây nhiễm HIV? Biểu hiện của bệnh HIV-AIDS? Hiện nay chúng ta có những hiểu biết về vật chất di truyền của virut HIV như thế nào? Sự hiểu biết sâu sắc về cấu tạo và sinh học virut HIV giúp cho việc ngăn chặn và điều trị bệnh AIDS như thế nào?

31. Trí năng có được di truyền không? Vai trò của các gen trong sự di truyền này như thế nào? Đánh giá về sự di truyền trí năng bằng chỉ số nào?

32. Người ta phân nhóm chỉ số IQ trong quần thể người như thế nào để đánh giá sự di truyền trí năng của người? Nguyên nhân về mặt di truyền của các nhóm có chỉ số IQ thấp dưới 70 là gì?

33. Có những nhân tố nào liên quan đến việc bảo vệ tiềm năng di truyền và khả năng biểu hiện trí tuệ của loài người?

34. Ngày nay đã có những lĩnh vực khoa học nào chuyên nghiên cứu các nguyên nhân gây đột biến vật chất di truyền và hậu quả của nó đối với loài người nói riêng và sinh vật nói chung? Cộng đồng quốc tế đã làm gì đối với việc bảo vệ vốn gen di truyền của cả loài người nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung?
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